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- JOHN MARSHALL, CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO HOA KỲ, 
PHÁT BIỂU TRONG VỤ MCCULLOCH KIỆN BANG MARYLAND, NĂM 1819

“... Điều khoản này nằm trong một bản Hiến

pháp được xây dựng với dụng ý sẽ trường tồn qua

nhiều thời đại và do đó phải phù hợp với những

cuộc khủng hoảng khác nhau liên quan tới các

vấn đề của con người”.
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H
iến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là công cụ trung
tâm của chính quyền Hoa Kỳ và là bộ luật tối cao của
đất nước. Trong suốt 225 năm qua, Hiến pháp đã

định hướng cho sự tiến hóa của các thể chế chính quyền và
tạo cơ sở cho ổn định chính trị, tự do cá nhân, tăng trưởng
kinh tế và tiến bộ xã hội.

Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp thành văn lâu đời nhất
thế giới vẫn còn hiệu lực, một hiến pháp từng được dùng làm
hình mẫu cho một số bản hiến pháp khác trên thế giới. Sở dĩ
bản Hiến pháp này có được sức trường tồn chính là nhờ tính
đơn giản và linh hoạt của nó. Khởi thủy được soạn thảo vào
cuối thế kỷ 18 nhằm tạo khuôn khổ cho việc cai quản 4 triệu
dân của 13 bang rất khác biệt nhau nằm trên bờ Bắc Đại Tây
Dương, những điều khoản cơ bản của bản Hiến pháp này đã
được xây dựng vững chãi đến mức chỉ với 27 lần sửa đổi, hiện
nay nó đã có thể đáp ứng nhu cầu của hơn 309 triệu người dân
Mỹ tại 50 bang với sự khác biệt còn lớn hơn nhiều, trải dài từ
Đại Tây Dương cho đến Thái Bình Dương.

Con đường dẫn đến bản Hiến pháp không hề đơn giản hay
suôn sẻ. Năm 1787, sau khi phải trải qua những cuộc tranh
luận căng thẳng cùng khoảng thời gian tồn tại 6 năm của một
hình thái liên bang ban đầu, mới xuất hiện được một văn kiện
dự thảo. Năm 1776, 13 thuộc địa của Anh tại châu Mỹ tuyên
bố độc lập đối với mẫu quốc. Trước đó một năm đã nổ ra
chiến tranh giữa các thuộc địa với nước Anh, một cuộc chiến
tranh giành độc lập kéo dài trong sáu năm khốc liệt. Ngay

HIẾN PHÁP
HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ 

- MỘT VĂN KIỆN TRƯỜNG TỒN
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trong khi đang còn chiến tranh, các thuộc địa - lúc bấy giờ tự
gọi là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - đã thảo ra một bản hiệp ước
liên kết họ lại thành một quốc gia. Bản hiệp ước với tên gọi,
“Các điều khoản Hợp bang và Liên minh vĩnh cửu”, được
Quốc hội Lục địa phê chuẩn vào năm 1777, và được chính
thức ký kết vào tháng 7 năm 1778. Các điều khoản này bắt
đầu có hiệu lực sau khi Maryland, bang thứ 13, phê chuẩn vào
tháng 3 năm 1781.
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Các điều khoản Hợp bang tạo ra một liên minh lỏng lẻo
giữa các bang và thiết lập một chính quyền liên bang với
những quyền lực rất hạn chế. Trong các vấn đề tối quan trọng
như quốc phòng, tài chính và thương mại, chính quyền liên
bang phải lệ thuộc vào các cơ quan lập pháp của các bang. Có
thể thấy đây không phải là một cách tổ chức có lợi cho sự ổn
định và sức mạnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, những mặt yếu
của Liên bang bắt đầu trở nên hiển hiện. Cả về phương diện

Trong bức tranh
với tên gọi “Sự
thành lập chính
quyền Hoa Kỳ”,
George Washing-
ton rướn người qua
bàn quan sát một
đại biểu kí bản
Hiến pháp dưới sự
chứng kiến của
các đại biểu khác
trong Hội nghị Lập
hiến.
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chính trị lẫn kinh tế, quốc gia mới hình thành này gần như rơi
vào cảnh hỗn loạn. Như lời của George Washington, người
sau này trở thành tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ vào năm 1789, 13 bang được liên kết với nhau chỉ
“bởi một sợi dây bằng cát”.

Chính trong tình huống khó khăn này, Hiến pháp Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ đã được xây dựng. Tháng 2 năm 1787,
cơ quan lập pháp của nền cộng hòa, gọi là Continental Con-
gress (Đại hội lục địa), đã kêu gọi các bang cử đại biểu tới
Philadelphia thuộc bang Pennsylvania để xem xét lại các điều
khoản này. Hội nghị Lập hiến được triệu tập vào ngày
25/5/1787 tại Hội trường Độc lập, nơi 11 năm trước, bản
Tuyên ngôn Độc lập đã được thông qua vào ngày 4/7/1776.
Mặc dù các đại biểu chỉ được ủy quyền sửa đổi Các điều
khoản Hợp bang, nhưng họ đã gạt hẳn bản đó sang một bên
và bắt tay vào xây dựng một hiến chương cho một hình thái
chính quyền tập trung hơn và hoàn toàn mới. Văn kiện mới
này, tức bản Hiến pháp, được hoàn thành vào ngày
17/9/1787, và được chính thức thông qua vào ngày
4/3/1789.

55 đại biểu dự thảo Hiến pháp bao gồm hầu hết những nhà
lãnh đạo lỗi lạc, còn gọi là các Nhà khai quốc, của quốc gia
mới. Họ đại diện cho rất nhiều lợi ích, nguồn gốc xuất thân
và địa vị khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều tán thành các mục
tiêu trung tâm được thể hiện trong lời mở đầu của Hiến pháp:
“Chúng tôi, những người dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhằm
mục đích hình thành một liên bang hoàn hảo hơn, thiết lập
công lý, bảo đảm sự bình yên trong nước, chu cấp cho sự
phòng thủ chung, thúc đẩy phúc lợi chung, và đảm bảo lợi ích
của tự do cho bản thân chúng ta và cho các thế hệ mai sau,
quyết định xây dựng và ban hành bản Hiến pháp này của Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ”.
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Thống nhất một dân tộc đa dạng
Mục tiêu trên hết của Hiến pháp là tạo ra một chính quyền
dân cử vững mạnh, trực tiếp đáp ứng ý nguyện của nhân dân.
Khái niệm tự trị không phải bắt nguồn từ người Mỹ; thực vậy,
một mức độ tự trị nhất định đã tồn tại ở Anh lúc bấy giờ.
Nhưng mức độ mà Hiến pháp đặt Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
dưới sự cai quản của nhân dân là chưa từng có, có thể nói là
mang tính cách mạng so với các chính quyền khác trên khắp
thế giới. Vào thời gian Hiến pháp được thông qua, người Mỹ
đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghệ thuật tự trị. Từ lâu
trước khi độc lập được tuyên bố, các thuộc địa đã là những
thực thể hoạt động như những đơn vị chính quyền, đặt dưới
sự kiểm soát của nhân dân. Và sau ngày bắt đầu Cách mạng -
từ ngày 1/1/1776 đến 20/4/1777 - 10 trong số 13 bang đã
thông qua hiến pháp riêng của mình. Hầu hết các bang đều

Một bức tranh chạm khắc vào thế kỉ 18 miêu tả cảnh những công dân Philadel-
phia ở phía ngoài Hội trường Độc Lập, nơi Hiến pháp Hoa Kỳ được dự thảo vào
năm 1787.
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đã có một thống đốc bang do cơ quan lập pháp của bang bầu
ra. Bản thân cơ quan lập pháp này được bầu ra bằng phổ
thông đầu phiếu.

Các điều khoản Hợp bang đã tìm cách thống nhất những
bang tự trị này. Ngược lại, bản Hiến pháp thiết lập một chính
quyền trung ương, hay liên bang, hùng mạnh với quyền hạn
rộng lớn trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa các bang, và
chịu trách nhiệm hoàn toàn trong các lĩnh vực như ngoại giao
và quốc phòng.

Đối với nhiều người, tập trung hóa là một điều khó chấp
nhận. Phần lớn những người định cư tại Mỹ là những người
dân châu Âu đã rời bỏ quê hương mình để thoát khỏi sự áp
bức về tôn giáo và chính trị, cũng như thoát khỏi những
khuôn mẫu kinh tế cứng nhắc của Thế giới Cũ trói buộc con
người vào một địa vị nhất định trong cuộc sống mà không

Trong bức tranh sáng tác bởi họa sĩ người Mỹ Henry Bacon, Benjamin Franklin
(người đang ngồi, quay mặt ra) đang thảo luận bản dự thảo Hiến pháp Hoa Kỳ
với Alexander Hamilton và những người khác tại nhà riêng của ông ở Philadel-
phia.



HIẾN PHÁP HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ - MỘT VĂN KIỆN TRƯỜNG TỒN 13

đếm xỉa đến tài năng hay nghị lực của họ. Những người định
cư này tôn vinh quyền tự do cá nhân và họ tỏ ra cảnh giác đối
với bất kỳ thứ quyền lực nào - nhất là quyền lực của chính
quyền - có thể sẽ làm hạn chế các quyền tự do cá nhân.

Sự đa dạng của quốc gia mới cũng là một trở ngại rất lớn
đối với sự thống nhất. Những người được Hiến pháp trao
cho quyền bầu cử và kiểm soát chính quyền trung ương ở
thế kỷ 18 đại diện cho nhiều nguồn gốc xuất thân, tín
ngưỡng và lợi ích khác nhau. Hầu hết họ đến từ nước Anh,
Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Hà Lan, Phổ, Ba Lan, và nhiều
nước khác cũng có những người nhập cư đến Thế giới Mới.
Tín ngưỡng tôn giáo của họ rất đa dạng và phần lớn vẫn
được duy trì mạnh mẽ. Có những người Anh giáo, Thiên
Chúa giáo La Mã, có những tín đồ Calvin, những người
Pháp theo đạo Tin Lành, những người theo giáo phái Tin
Lành của Martin Luther, những tín đồ giáo phái Quaker,
những tín đồ Do Thái giáo. Trên phương diện kinh tế và xã
hội, người dân Mỹ bao gồm từ tầng lớp quý tộc điền địa tới
thành phần nô lệ và những người hầu làm thuê trả nợ.
Nhưng trụ cột của đất nước này là tầng lớp trung lưu - điền
chủ, thương nhân, thợ cơ khí, thủy thủ, thợ đóng tàu, thợ
dệt, thợ mộc và nhiều loại người khác.

Người dân Hoa Kỳ lúc đó, cũng giống như hiện nay, có
những ý kiến rất khác nhau về hầu như mọi vấn đề, bao gồm
cả việc thoát khỏi Đế chế Anh. Trong thời gian diễn ra Cách
mạng Mỹ, một số đông những người trung thành với Đế chế
Anh - gọi là những người bảo thủ, những người Tory - đã rời
bỏ đất nước tới định cư phần lớn tại miền đông Canađa.
Những người ở lại lập ra một khối đối lập khá mạnh, mặc dù
giữa họ với nhau cũng có những bất đồng về lý do chống đối
cách mạng cũng như về những thỏa hiệp nào là cần thiết với
nền cộng hòa mới ở Mỹ.



14 CHƯƠNG 1

Trong hai thế kỷ qua, tính đa dạng của người Mỹ đã tăng
lên, thế nhưng tính thống nhất cơ bản của đất nước này còn
trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trong suốt thế kỷ 19 và sang cả
đầu thế kỷ 21, một dòng người nhập cư bất tận đã đóng góp
những tài năng và những di sản văn hóa của họ cho đất nước
đang lớn mạnh này. Những người tiên phong đã vượt qua dãy

Một họa sĩ đã khắc
họa “Cuộc nổi dậy
của Shays” bằng
hình ảnh các dân
quân tấn công những
kẻ nổi dậy. Cuộc nổi
dậy ở vùng nông
thôn bang Massa-
chusetts này đã chỉ
ra những yếu kém
của chính quyền
trung ương theo điều
khoản “Những điều
khoản liên bang” và
thúc đẩy quá trình dự
thảo bản Hiến pháp
mới.



HIẾN PHÁP HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ - MỘT VĂN KIỆN TRƯỜNG TỒN 15

núi Appalachian miền đông, đến định cư tại Thung lũng Mis-
sissippi và Đại Bình Nguyên ở trung tâm của lục địa, rồi vượt
qua dải Rocky Moutains để tới được bờ Thái Bình Dương -
cách xa vùng duyên hải Đại Tây Dương do những người khai
hoang đầu tiên lập ra tới 4.500 km về phía tây. Và cùng với sự
mở rộng của đất nước, mọi người cũng thấy được kho tài
nguyên thiên nhiên bao la: những dải rừng gỗ nguyên sinh
rộng lớn, những trữ lượng than, đồng, sắt và dầu mỏ khổng
lồ, thủy lực dồi dào và đất đai màu mỡ.

Sự giàu có của quốc gia mới này đã tạo ra kiểu đa dạng
riêng của nó. Những nhóm lợi ích khu vực và thương mại đặc
biệt nổi lên. Các chủ tàu ở vùng bờ biển miền Đông chủ
trương tự do buôn bán. Các nhà sản xuất miền Trung Tây đòi
lập ra thuế nhập khẩu để bảo hộ vị trí của họ trong thị trường
Hoa Kỳ đang mở rộng. Các điền chủ mong muốn cước phí
vận tải thấp và giá nông sản cao, trong khi chủ các nhà máy
xay và những người làm bánh muốn có giá ngũ cốc thấp; còn
những người vận hành xe lửa muốn thu mức cước phí vận
chuyển cao nhất có thể. Những chủ ngân hàng ở New York,
những người trồng bông ở miền Nam, những người chăn nuôi
gia súc ở Texas và những người khai thác rừng ở Oregon, mỗi
lớp người có những cách nhìn nhận khác nhau về nền kinh tế
và vai trò điều tiết của chính quyền.

Công việc liên tục không ngừng của Hiến pháp và của
chính quyền mà Hiến pháp đã lập ra là quy tụ những lợi ích
đa dạng này về một mối nhằm tạo ra một nền tảng chung
đồng thời bảo vệ những quyền cơ bản của mọi người dân.

So với tính phức tạp của chính quyền ngày nay, các vấn đề
của việc cai quản bốn triệu dân trong điều kiện kinh tế kém
phát triển hơn nhiều xem ra quả là nhỏ bé. Nhưng những
người soạn thảo Hiến pháp xây dựng nó không chỉ cho hiện
tại mà còn cho cả tương lai. Họ ý thức sâu sắc về sự cần thiết
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của một cơ cấu chính quyền không chỉ hoạt động trong thời
đại họ, mà còn cho nhiều thế hệ mai sau. Do vậy, họ đã đưa
vào Hiến pháp một điều khoản quy định việc sửa đổi văn kiện
này khi các điều kiện xã hội, kinh tế hay chính trị đòi hỏi. Đã
có 27 lần sửa đổi được thông qua kể từ ngày Hiến pháp được
phê chuẩn, và tính linh hoạt của Hiến pháp tỏ ra là một trong
những điểm ưu việt quan trọng nhất của nó. Nếu không có sự
linh hoạt đó, thật khó để hình dung một văn kiện soạn thảo
cách đây hơn 225 năm mà vẫn còn có thể phục vụ hữu hiệu
nhu cầu của 309 triệu dân và hàng nghìn đơn vị chính quyền
ở mọi cấp tại Hoa Kỳ ngày nay. Nó cũng sẽ không thể được
áp dụng với hiệu lực và độ chính xác như nhau cho các vấn đề
của cả các thị trấn nhỏ lẫn các thành phố lớn.

Hiến pháp và chính quyền liên bang đứng ở đỉnh của hình
tháp chính quyền gồm cả chính quyền địa phương lẫn chính
quyền bang. Trong hệ thống chính quyền Hoa Kỳ, mỗi cấp
chính quyền đều có một mức độ tự chủ tương đối lớn với
những quyền hạn nhất định dành riêng cho cấp chính quyền
đó. Tranh chấp giữa các cấp chính quyền khác nhau được giải
quyết tại tòa án. Tuy nhiên, có những vấn đề liên quan đến
lợi ích quốc gia đòi hỏi sự hợp tác đồng thời của mọi cấp
chính quyền, và Hiến pháp cũng có những điều khoản đề cập
đến những vấn đề đó. Chẳng hạn, các trường công ở Mỹ phần
lớn do chính quyền địa phương quản lý, tuân theo những tiêu
chuẩn áp dụng trong phạm vi toàn bang. Nhưng chính quyền
liên bang cũng có sự hỗ trợ đối với các trường học, vì biết đọc,
biết viết và có trình độ học vấn là những vấn đề lợi ích quốc
gia thiết yếu, và chính quyền áp dụng những tiêu chuẩn đồng
nhất nhằm đẩy mạnh sự bình đẳng về cơ hội học tập. Trong
các lĩnh vực khác, như nhà ở, y tế và phúc lợi, cũng có một sự
hợp tác tương tự giữa các cấp chính quyền khác nhau.

Không một sản phẩm nào của xã hội loài người được coi
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là hoàn hảo. Dù đã qua nhiều lần sửa đổi, Hiến pháp Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ có lẽ vẫn còn chứa đựng những khiếm
khuyết mà sẽ bộc lộ ra trong những thời kỳ căng thẳng sau
này. Nhưng hai thế kỷ phát triển và phồn thịnh vô song đã
chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của 55 con người đã làm việc
suốt mùa hè năm 1787 để đặt nền móng cho chính quyền Mỹ.
Nói như Archibald Cox, nguyên Tổng Chưởng lý Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ: “Bản Hiến pháp nguyên thủy vẫn còn có ích
cho chúng ta mặc dù đã có những thay đổi sâu rộng trong mọi
khía cạnh của đời sống ở Mỹ, bởi vì những người soạn thảo
ra nó đã được phú cho một tài năng là nói đủ nhưng không
nói quá nhiều... Khi mà kế hoạch đề ra tại Hội nghị Lập hiến
thành công, khi mà đất nước lớn mạnh và phồn vinh cả về mặt
vật chất lẫn trong việc thực hiện những lý tưởng của nó, tức
là bản Hiến pháp đã tạo dựng được cho mình uy thế và quyền
lực lớn hơn rất nhiều so với uy thế và quyền lực của bất kỳ cá
nhân hay tập thể nào”.

Công việc soạn thảo Hiến pháp
Khoảng thời gian từ lúc phê chuẩn Các điều khoản Hợp bang
năm 1781 đến lúc soạn thảo Hiến pháp mới vào năm 1787 là
một thời kỳ đầy rẫy những yếu kém, tranh chấp và xáo động.
Trong Các điều khoản Hợp bang, không có điều khoản nào
quy định ngành hành pháp có quyền thực thi luật pháp, cũng
như không quy định về hệ thống tòa án quốc gia có quyền
giải thích pháp luật. Quốc hội lập pháp là cơ quan duy nhất
trong chính quyền quốc gia, nhưng nó hoàn toàn không có
quyền buộc các bang phải làm bất cứ điều gì trái với ý nguyện
của họ. Trên lý thuyết, Quốc hội có thể tuyên bố chiến tranh
và thiết lập quân đội nhưng nó không thể buộc bất cứ bang
nào cung cấp quân số, vũ khí và trang thiết bị cho quân đội.
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Quốc hội phải trông cậy vào các bang để có nguồn thu tài trợ
các hoạt động của mình, nhưng lại không thể xử phạt bất kỳ
một bang nào với lý do không đóng góp vào ngân sách liên
bang. Các bang được quyền kiểm soát mức thuế và hạn ngạch,
và từng bang có thể phát hành đồng tiền riêng. Khi có tranh
chấp giữa các bang - và xảy ra nhiều tranh cãi về ranh giới
bang không được giải quyết - thì Quốc hội đóng vai trò trung
gian hòa giải và phân xử nhưng vẫn không thể buộc các bang
phải chấp nhận các quyết định của mình.

Kết quả là một sự hỗn loạn thực sự. Không có quyền thu thuế,
chính quyền liên bang rơi vào tình trạng mắc nợ. Bảy trong số 13
bang in tiền giấy với khối lượng lớn, có mệnh giá cao nhưng sức
mua thực tế thấp, để trả cho các cựu chiến binh của cuộc Chiến

Thống đốc bang
Pennsylvania,
ngài Morris chủ
trì ủy ban soạn
thảo bản dự
thảo Hiến pháp
cuối cùng.
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tranh Cách mạng và hàng loạt chủ nợ, cũng như để thanh toán
nợ nần giữa những người nông dân với các chủ đồn điền lớn.

Ngược lại, cơ quan lập pháp bang Massachusetts lại áp đặt
một đồng tiền bị kiểm soát chặt chẽ cùng với mức thuế cao,
châm ngòi cho việc thành lập nên một đội quân nông dân nhỏ
dưới sự lãnh đạo của Daniel Shays - nguyên là một đại úy
quân đội trong Chiến tranh Cách mạng. Với mưu đồ chiếm
lấy cơ quan lập pháp của bang Massachusets, Shays và những
người khác đã đòi bãi bỏ việc kê biên tài sản và cầm cố không
công bằng. Quân đội đã được huy động để đàn áp cuộc bạo
động, nhưng chính quyền liên bang đã chú ý đến sự kiện này.

Việc thiếu một đồng tiền thống nhất và ổn định cũng đã
phá vỡ hoạt động buôn bán giữa các bang với nhau và giữa
các bang với các nước khác. Bên cạnh việc thiếu tính đồng
nhất trong giá trị của tiền giấy giữa các bang, một số bang
(như New York và Virginia) còn đánh thuế vào hàng hóa
nhập khẩu từ các bang khác, từ đó dẫn đến những hành động
trả đũa. Đến mức các bang đã có thể tuyên bố, như lời cơ
quan thanh tra tài chính liên bang, rằng “uy tín nhà nước của
chúng ta không còn nữa”. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn
khi các bang mới giành được độc lập này, sau khi tách khỏi
Anh bằng con đường bạo lực, không còn được hưởng đối xử
ưu đãi tại các cảng của Anh nữa. Khi Đại sứ Hoa Kỳ John
Adams tìm cách đàm phán một hiệp định thương mại vào
năm 1785, người Anh đã từ chối với lý lẽ viện ra rằng các bang
riêng lẻ không bị ràng buộc bởi hiệp định này.

Một chính quyền trung ương non yếu, không đủ sức mạnh
hậu thuẫn cho các chính sách của mình bằng lực lượng quân
sự, thì tất yếu sẽ gặp trở ngại cả trong lĩnh vực ngoại giao.
Người Anh không chịu rút quân đội của họ ra khỏi các căn
cứ và thương cảng thuộc “Lãnh thổ miền Tây Bắc”của quốc
gia mới này như họ đã thỏa thuận trong hòa ước năm 1783,
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bản hòa ước đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Cách
mạng. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn nữa khi các sĩ quan Anh ở
các vùng biên giới phía bắc và các sĩ quan Tây Ban Nha ở phía
nam cung cấp vũ khí cho bộ tộc người Anhđiêng, xúi giục họ
tấn công những người Mỹ định cư. Người Tây Ban Nha, nắm
trong tay việc kiểm soát hai bang Florida và Louisiana cùng
toàn bộ lãnh thổ phía tây sông Mississipi, cũng từ chối không
cho phép các điền chủ ở miền tây dùng cảng New Orleans để
vận chuyển hàng hóa.

Mặc dù đã xuất hiện những dấu hiệu phồn vinh trở lại ở
một vài khu vực của quốc gia non trẻ này nhưng các vấn đề
trong và ngoài nước vẫn tiếp tục gia tăng. Người ta ngày càng
thấy rõ rằng chính quyền trung ương của liên bang không đủ
mạnh để thiết lập một hệ thống tài chính vững chắc, quản lý
thương mại, thực thi các hiệp ước hay sử dụng sức mạnh quân
sự chống lại kẻ thù ngoại bang khi cần thiết. Những chia rẽ
nội bộ giữa điền chủ và thương nhân, giữa con nợ và chủ nợ
và giữa bản thân các bang với nhau ngày càng trở nên nghiêm
trọng. Với cuộc bạo động của những người nông dân cùng
quẫn do Shays cầm đầu vào năm 1786 còn in đậm trong tâm
trí mọi người, George Washington đã cảnh báo: “Bang nào
cũng chứa đựng những chất dễ cháy mà chỉ cần một tia lửa là
có thể cháy bùng lên”.

Ý thức về thảm họa chính trị và sự cần thiết phải có những
thay đổi triệt để đã bao trùm bầu không khí Hội nghị Lập hiến
được bắt đầu vào ngày 25/5/1787. Tất cả các đại biểu đều tin
rằng phải có một chính quyền trung ương hữu hiệu với nhiều
quyền hạn thực thi thay thế cho Quốc hội bất lực lập ra theo Các
điều khoản Hợp bang. Các đại biểu sớm nhất trí rằng chính
quyền mới sẽ gồm ba nhánh tách biệt - lập pháp, tư pháp và hành
pháp - mỗi nhánh sẽ có những quyền riêng biệt để đối trọng lại
với những quyền của hai nhánh kia. Mọi người cũng đồng ý
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nhánh lập pháp - giống như Nghị viện Anh - cần gồm có hai viện.
Tuy nhiên, ngoài điểm trên đây, vẫn tồn tại những bất

đồng quan điểm sâu sắc mà có những lúc đã có nguy cơ phá
vỡ Hội nghị và rút ngắn tiến trình trước khi hiến pháp được
thảo ra. Các bang lớn thì ủng hộ việc phân bổ số người đại
diện trong cơ quan lập pháp tỷ lệ với số dân - mỗi bang cần
có số phiếu biểu quyết nhiều ít tuỳ theo số dân của mình.
Lo ngại trước sự áp đảo của các bang lớn, các bang nhỏ một
mực đòi tất cả các bang đều có quyền đại diện ngang nhau.
Vấn đề này đã được giải quyết bằng sự “Thỏa hiệp Lớn”,
một giải pháp mang lại cho các bang quyền đại diện ngang
bằng nhau trong một viện của Quốc hội và quyền đại diện
tỷ lệ theo số dân trong viện kia. Mỗi bang sẽ có hai ghế
trong Thượng viện. Số ghế trong Hạ viện sẽ phụ thuộc vào
dân số từng bang. Vì được cho là nhạy bén hơn với ý kiến
số đông quần chúng, Hạ viện được trao quyền khởi xướng
mọi luật lệ liên quan tới các nguồn thu và ngân sách của
liên bang.

Sự Thỏa hiệp Lớn này đã chấm dứt mối bất hòa giữa các
bang lớn và nhỏ, nhưng trong suốt mùa hè năm đó các đại
biểu cũng đã đi đến nhiều thỏa hiệp khác. Một số đại biểu, lo
ngại rằng sẽ phải trao quá nhiều quyền lực cho người dân, đã
yêu cầu bầu cử gián tiếp đối với tất cả quan chức liên bang;
trong khi những đại biểu khác lại muốn một nền tảng cử tri
càng rộng lớn càng tốt. Một số muốn loại trừ khả năng trao
quy chế “bang” cho các lãnh thổ miền tây; nhưng những đại
biểu khác lại nhận thấy sức mạnh tương lai của đất nước nằm
ở những vùng đất nguyên sơ bên ngoài dãy núi Appalachian.
Có những lợi ích cục bộ cần được cân đối, có những quan
điểm khác nhau về nhiệm kỳ, quyền lực và phương thức bầu
chọn tổng thống cần được dung hòa, và những quan niệm đối
lập nhau về vai trò của ngành tư pháp liên bang.
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Con đường dẫn tới thỏa hiệp phần nào trở nên dễ dàng
hơn nhờ có phẩm chất ưu tú của các đại biểu tham gia Hội
nghị. Chỉ một số ít các nhà lãnh đạo vĩ đại của cuộc Cách
mạng Mỹ vắng mặt: Thomas Jefferson và John Adams - cả hai
sau này đều trở thành tổng thống - khi ấy đang phải làm
nhiệm vụ phái viên của Mỹ tại Pháp và Anh; John Jay bận
công việc với tư cách ngoại trưởng của Liên bang. Một số ít
những người khác như Samuel Adams và Patrick Henry quyết
định không tham gia vì tin rằng cơ cấu chính quyền hiện có
đã đủ vững mạnh rồi. Trong số những người tham dự, người
danh tiếng nhất lúc đó là George Washington, vị tư lệnh của
quân đội Mỹ và là người anh hùng của cuộc Cách mạng, chủ
trì Hội nghị. Benjamin Franklin - nhà khoa học, học giả và
nhà ngoại giao cao niên sáng suốt, cũng có mặt. Và cũng có
những nhân vật lỗi lạc như James Madison của bang Virginia,
Thống đốc Morris của Pennsylvania và Alexander Hamilton
- một luật sư trẻ sáng giá đến từ New York.

Ngay cả những đại biểu trẻ nhất, mới chỉ ở độ tuổi 20 và
30, cũng đã thể hiện tài năng thiên bẩm về chính trị và trí tuệ.
Như lời Thomas Jefferson khi đó đang ở Paris đã viết cho
John Adams tại London: “Đây thực sự là một sự quần tụ của
những á thần”.

Một số ý tưởng thể hiện trong Hiến pháp là mới mẻ, nhưng
phần lớn các ý tưởng được đúc rút từ truyền thống cai trị của
Anh và từ kinh nghiệm thực tiễn trong chế độ tự trị của 13
bang. Bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện chỉ đường
quan trọng, hướng tâm trí các đại biểu tập trung vào những ý
tưởng về nền tự trị và bảo toàn những quyền cơ bản của con
người. Những tác phẩm của các nhà triết học chính trị châu
Âu như Montesquieu và John Locke cũng có tầm ảnh hưởng
nhất định.

Đến cuối tháng 7, hội nghị cử ra một ủy ban để dự thảo
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một văn kiện dựa trên những thỏa thuận đã đạt được. Sau
thêm một tháng thảo luận và gọt giũa, một ủy ban thứ hai
do Thống đốc Morris đứng đầu đã hoàn thành bản dự thảo
cuối cùng, được đệ trình để ký kết vào ngày 17 tháng 9.
Không phải tất cả các đại biểu đều hài lòng với kết quả này;
một số đã bỏ về trước buổi lễ, và trong số những người ở lại,
có ba người không chịu ký là Edmund Randolph và George
Mason của bang Virginia, Elbridge Gerry của bang Massa-
chusetts. Trong số 39 người đặt bút ký, có lẽ chẳng ai hoàn
toàn thỏa mãn, quan điểm của họ đã được Benjamin
Franklin tóm tắt đầy đủ khi ông nói: “Có một vài phần trong
bản Hiến pháp này hiện tại tôi chưa chấp thuận, nhưng tôi
không đoan quyết là tôi sẽ không bao giờ chấp thuận những
phần ấy”. Tuy nhiên ông chấp nhận bản Hiến pháp này “bởi
tôi chẳng thể mong đợi một văn kiện xuất sắc hơn và tôi
cũng không thể quả quyết rằng đây không phải là văn kiện
xuất sắc nhất”.

Phê chuẩn: Một sự khởi đầu mới
Tiếp sau việc dự thảo xong bản Hiến pháp là một tiến trình
phê chuẩn gay go gian khổ, với việc phải có ít nhất 9 bang
chấp thuận Hiến pháp. Delaware là bang hành động đầu tiên,
tiếp ngay sau đó là New Jersey và Georgia. Tại Pennsylvania
và Connecticut, Hiến pháp đã được đa số chấp thuận. Một
cuộc tranh cãi gay gắt đã xảy ra ở Massachusetts, song bang
này cuối cùng cũng phê chuẩn kèm theo điều kiện là phải
thêm 10 điều bổ sung sửa đổi đảm bảo một số quyền cơ bản
nhất định, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận,
tự do báo chí và tự do hội họp; quyền được xét xử bởi bồi
thẩm đoàn; và việc cấm khám xét hoặc bắt giữ vô căn cứ. Một
số bang khác cũng đưa vào những điều khoản tương tự, và
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những điều sửa đổi này - nay được gọi là bản Tuyên ngôn
Nhân quyền - đã được đưa vào Hiến pháp năm 1791.

Đến cuối tháng 6 năm 1788, các bang Maryland, Nam
Carolina và New Hampshire đã chấp thuận, qua đó đáp
ứng yêu cầu cần có sự phê chuẩn của 9 bang. Về mặt pháp
lý, Hiến pháp đã có hiệu lực. Nhưng hai bang đầy thế lực
và quan trọng là New York và Virginia, cùng hai bang nhỏ
hơn là Bắc Carolina và Rhode Island vẫn lưỡng lự. Người
ta thấy rõ là nếu không có sự chấp thuận của bang New
York và Virginia thì Hiến pháp vẫn còn đặt trên một nền
tảng bấp bênh.

Bang Virginia cũng tồn tại hai luồng ý kiến trái ngược,
nhưng ảnh hưởng của George Washington khi đưa ra những
lý lẽ hậu thuẫn cho việc phê chuẩn đã thuyết phục được cơ
quan lập pháp bang này thông qua với đa số phiếu sít sao vào
ngày 26 tháng 6 năm 1788. Tại New York, Alexander Hamil-
ton, James Madison và John Jay đã viết một loạt bài lý luận
xuất sắc bênh vực Hiến pháp - được gọi là Luận cương về Thể
chế liên bang – và giành được một đa số phiếu sít sao ủng hộ
việc chấp thuận vào ngày 26 tháng 7. Vào tháng 11 có thêm
sự chấp thuận của bang Bắc Carolina. Rhode Island tiếp tục
đứng ngoài cho tới năm 1790, khi không còn chỗ đứng cho
một bang nhỏ và yếu thế bị bao bọc bởi một thể chế cộng hòa
lớn mạnh.

Tiến trình tổ chức chính quyền bắt đầu ngay sau khi có sự
phê chuẩn của hai bang Virginia và New York. Ngày 13 tháng
9 năm 1788, Quốc hội quyết định Thành phố New York là
nơi đặt trụ sở của chính quyền mới. (Đến năm 1790, thủ đô
được chuyển đến Philadelphia và năm 1800, chuyển đến
Washington, D.C.). Quốc hội lấy ngày thứ 4 đầu tiên của
tháng 1 năm 1789 làm ngày lựa chọn các đại cử tri (những
đại biểu bỏ phiếu bầu ra tổng thống), lấy ngày thứ tư đầu tiên



Washington với Hội nghị Lập hiến

Khi đã có đủ đại biểu đến Philadel-
phia để tạo thành số đại biểu tối
thiểu hợp lệ cho việc triệu tập Hội

nghị Lập hiến, George Washington được
nhất trí bầu làm chủ tịch Hội nghị. Ông
miễn cưỡng chấp nhận vinh dự này vì cho
rằng mình không đủ tiêu chuẩn. Diễn văn
khai mạc đã được ông phát biểu trước
niềm tự hào và lý tưởng của những người
tham dự Hội nghị: “Chúng ta hãy cùng
giương cao một lá cờ mà sự sáng suốt và
trung thực có thể đạt tới”.

Với tư cách chủ tọa Hội nghị, Washington
đã tỏ ra kiên định, nhã nhặn nhưng bình

thản, chỉ tham gia các cuộc tranh luận vào ngày cuối cùng của Hội nghị. Ông
là một nhân vật gây ấn tượng sâu sắc, cả về mặt hình thể lẫn tinh thần, đến
nỗi một đại biểu nhận xét rằng Washington là “người duy nhất mà tôi cảm
thấy hơi sợ khi gặp mặt”.

Sự ủng hộ của Washington cho một liên bang hùng mạnh đã bắt rễ từ kinh
nghiệm khi làm Tổng tư lệnh Quân đội Lục địa trong thời kỳ Cách mạng Mỹ.
Ông hồi tưởng về lần phải cố thuyết phục quân lính bang New Jersey của
mình tuyên thệ trung thành với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Họ đã cự tuyệt và
nói: “New Jersey là đất nước của chúng ta!” Trong một khoảng thời gian nghỉ
giữa Hội nghị, Washington đã trở lại chiến trường cách mạng Valley Forge,
bang Pennsylvania, nơi ông và quân đội của mình đã từng trải qua một mùa
đông khắc nghiệt do các bang không chịu đóng góp vào sự nghiệp chung.

Khi Hội nghị kết thúc và bắt đầu tiến trình phê chuẩn, Washington từ bỏ sự
im lặng của mình và nhân danh Hội nghị làm việc đầy nhiệt huyết, góp phần
thuyết phục một số người chống đối của bang Virginia quê hương ông thay
đổi lập trường. Ông ghi nhận vai trò của những nhà phê bình trong việc đưa
bản Tuyên ngôn Nhân quyền (sau đó trở thành 10 điều sửa đổi đầu tiên của
Hiến pháp) ra trước cử tọa. Đồng thời, ông biểu dương James Madison và
Alexander Hamilton về sự ủng hộ của họ đối với Hiến pháp trong tập Luận
cương về thể chế liên bang, khi ông viết rằng họ đã “rọi một ánh sáng mới
vào khoa học chính quyền; họ đã đem đến một sự bàn luận đầy đủ và công
bằng về quyền con người và giải thích những quyền ấy một cách rõ ràng và
mạnh mẽ đến nỗi không thể không để lại một ấn tượng lâu dài”.

George Washington trong vai
trò là Tổng tư lệnh Quân đội
Lục địa.
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của tháng 2 là ngày các đại cử tri họp lại để bầu chọn tổng
thống, và lấy ngày thứ tư đầu tiên của tháng 3 làm ngày khai
mạc Quốc hội khóa mới.

Theo Hiến pháp, cơ quan lập pháp của từng bang có quyền
quyết định cách lựa chọn các đại cử tri, cũng như cách bầu ra
các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ. Một số bang quyết định chọn
cách phổ thông đầu phiếu, một số bang khác chọn cách để
cho cơ quan lập pháp bầu chọn, và một số ít bang kết hợp cả
hai cách trên. Sự ganh đua diễn ra kịch liệt; những chậm trễ
trong những cuộc bầu cử đầu tiên theo Hiến pháp mới là điều
không thể tránh khỏi. Ví dụ, bang New Jersey đã lựa chọn
cách phổ thông đầu phiếu, nhưng lại không ấn định rõ thời
gian kết thúc bỏ phiếu, nên thời gian bỏ phiếu kéo dài tới ba
tuần.

Việc thực thi đầy đủ và cuối cùng đối với bản Hiến pháp
được ấn định vào ngày 4 tháng 3 năm 1789. Nhưng đến ngày
đó, mới chỉ có 13 trong số 59 hạ nghị sĩ và 8 trong số 22
thượng nghị sĩ có mặt tại Thành phố New York. (Số ghế phân
bổ cho Bắc Carolina và Rhode Island vẫn bỏ trống cho tới khi
các bang này phê chuẩn Hiến pháp). Cuối cùng cũng có được
số đại biểu tối thiểu hợp lệ tại Hạ viện vào ngày 1 tháng 4 và
tại Thượng viện vào ngày 1 tháng 6. Cả hai viện sau đó họp
liên tịch để kiểm các phiếu đại cử tri.

Không ai ngạc nhiên khi George Washington được nhất
trí bầu làm Tổng thống đầu tiên, và John Adams của bang
Massachusetts làm Phó Tổng thống. Adams đến New York
ngày 21 tháng 4 và Washington đến vào ngày 23 tháng 4. Hai
người tuyên thệ nhậm chức ngày 30 tháng 4 năm 1789. Công
việc thiết lập chính quyền mới đã được hoàn tất. Song việc
giữ gìn chế độ cộng hòa đầu tiên trên thế giới thì mới chỉ bắt
đầu.
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Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ với tư

cách là bộ luật tối cao
Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ được coi là “bộ luật tối
cao của đất nước". Điều này có nghĩa là khi hiến pháp hoặc
luật pháp của các bang, do các cơ quan lập pháp của các bang
hoặc Quốc hội thông qua, bị phát hiện là trái với Hiến pháp
liên bang, thì sẽ không có hiệu lực. Những phán quyết mà Tòa
án Tối cao đưa ra trong hai thế kỷ qua đã khẳng định và củng
cố nguyên tắc về quyền tối thượng của Hiến pháp.

Quyền lực tối hậu thuộc về người dân Hoa Kỳ, những
người có thể thay đổi bộ luật cơ bản, nếu họ mong muốn,
bằng cách sửa đổi Hiến pháp hoặc – ít nhất trên lý thuyết –
thảo ra một hiến pháp mới. Tuy nhiên, người dân không trực
tiếp thực hiện quyền lực đó của mình. Họ ủy nhiệm việc tiến
hành những công việc thường nhật cho các quan chức nhà
nước do dân cử hoặc được bổ nhiệm.

Theo Hiến pháp, quyền lực của các quan chức nhà nước
là có giới hạn. Các hoạt động công ích của họ phải tuân thủ
Hiến pháp và những đạo luật đã được ban hành theo Hiến
pháp. Các quan chức dân cử phải ra tái tranh cử theo định kỳ,
và khi đó quá trình làm việc của họ sẽ được công chúng xem
xét kỹ lưỡng. Các quan chức được bổ nhiệm thì phục vụ tuỳ
theo ý muốn của cá nhân hay cơ quan bổ nhiệm họ, và có thể
bị cách chức bất kỳ lúc nào. Ngoại lệ duy nhất đối với nguyên
tắc trên là nhiệm kỳ suốt đời được bổ nhiệm bởi Tổng thống
của các chánh án Tòa án Tối cao và các thẩm phán liên bang
khác, để họ được miễn những nghĩa vụ hoặc ảnh hưởng chính
trị.

Thông thường nhất, nhân dân Mỹ thể hiện ý nguyện của
mình bằng cách bỏ phiếu kín. Tuy nhiên, Hiến pháp có điều
khoản quy định việc phế truất các quan chức trong trường
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hợp có hạnh kiểm sai trái hoặc có sai phạm cực kỳ nghiêm
trọng bằng quy trình luận tội. Điều II mục 4 quy định: “Tổng
thống, Phó Tổng thống và mọi quan chức dân sự của Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ sẽ bị cách chức nếu bị luận tội, và sau đó
bị kết tội là phản quốc, nhận hối lộ hoặc những tội và những
hành động phạm pháp nghiêm trọng khác”. 

Luận tội là việc một cơ quan lập pháp buộc tội một quan
chức chính quyền có hành vi sai trái; điều này, không như
người ta thường nghĩ, không có nghĩa là đã kết tội theo tội
danh đó. Theo quy định của Hiến pháp, Hạ viện phải đưa ra
những lời buộc tội là có hành vi sai trái thông qua bỏ phiếu
biểu quyết dự luật luận tội. Quan chức bị buộc tội sau đó
được xét xử tại Thượng viện với sự chủ tọa của chánh án Tòa
án Tối cao.

Luận tội được coi là một biện pháp quyết liệt, một biện
pháp chỉ được sử dụng trong những trường hợp hãn hữu ở
Hoa Kỳ. Kể từ năm 1797, Hạ viện mới biểu quyết điều khoản
luận tội đối với 20 quan chức liên bang: 2 tổng thống, 1 thành
viên nội các, 1 thượng nghị sĩ, 1 chánh án Tòa án Tối cao và
15 thẩm phán liên bang. Trong số đó, Thượng viện đã kết tội
8 người, tất cả đều là thẩm phán.

Năm 1868, Tổng thống Andrew Johnson bị luận tội về
những vấn đề liên quan đến cách đối xử thích đáng đối với
các bang bại trận sau khi kết thúc cuộc Nội chiến. Tuy nhiên
Thượng viện đã thiếu một phiếu để đủ 2/3 số phiếu thuận
cần thiết cho việc kết tội, và Johnson vẫn tại vị cho đến hết
nhiệm kỳ. Năm 1974, do vụ Watergate, Tổng thống Richard
Nixon đã từ chức sau khi Ủy ban Tư pháp của Hạ viện kiến
nghị luận tội, trước khi toàn thể Hạ viện kịp bỏ phiếu thông
qua dự luật luận tội.

Mới đây năm 1998, Tổng thống Bill Clinton bị Hạ viện
luận tội về tội khai man và cản trở công lý. Sau khi xét xử,
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Thượng viện miễn tội cho vị tổng thống này về cả hai tội
danh: Thượng viện đã biểu quyết với số phiếu 55-45 là không
phạm tội khai man, và biểu quyết với số phiếu bằng nhau 50-
50 về tội cản trở công lý. Trong khi đó, để cách chức tổng
thống phải có biểu quyết có tội với đa số 67 phiếu về một
trong hai lời buộc tội nói trên.

Những nguyên tắc của chính quyền
Mặc dù Hiến pháp đã thay đổi trên nhiều phương diện so với
thuở ban đầu áp dụng, những nguyên tắc cơ bản ngày nay vẫn
được giữ nguyên như hồi năm 1789:

Ba nhánh cơ bản của chính quyền – hành pháp, lập pháp
và tư pháp – vẫn độc lập và tách biệt với nhau. Quyền lực của
từng nhánh được đối trọng hài hòa với quyền lực của hai
nhánh còn lại. Mỗi nhánh đóng vai trò kiềm chế khả năng lạm
quyền của hai nhánh kia.

Hiến pháp, cùng với các luật được thông qua phù hợp với
các điều khoản của Hiến pháp và những điều ước do Tổng
thống ký kết và được Thượng viện phê chuẩn, đứng trên mọi
luật, mọi đạo luật hành pháp và các quy định khác.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền như
nhau được hưởng sự bảo vệ của pháp luật. Tất cả các bang
đều bình đẳng, và không bang nào được hưởng ưu đãi đặc biệt
của chính quyền liên bang. Trong khuôn khổ của Hiến pháp,
mỗi bang phải công nhận và tôn trọng luật pháp của các bang
khác. Chính quyền các bang cũng như chính quyền liên bang
phải có hình thức dân chủ trong đó quyền lực tối hậu thuộc
về nhân dân.

Nhân dân có quyền thay đổi hình thức chính quyền quốc
gia của mình bằng những biện pháp pháp lý được chính Hiến
pháp quy định.



Bản Tuyên ngôn Nhân quyền
ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ NHẤT 

Quốc hội sẽ không đặt ra một đạo luật nào tôn trọng việc thiết lập tôn giáo,
hoặc cấm đoán việc tự do thực hành tôn giáo đó; hoặc thu hẹp tự do ngôn
luận, tự do báo chí, hoặc quyền của người dân được hội họp hòa bình, và được
kiến nghị với chính quyền để giải quyết những khiếu nại.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ HAI 

Một lực lượng dân vệ được điều hành tốt là cần thiết cho an ninh của một
quốc gia tự do, cho nên quyền của người dân được giữ và sử dụng vũ khí sẽ
không bị xâm phạm.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ BA 

Không một người lính nào, trong thời bình, được đóng quân tại bất kỳ nhà
dân nào nếu không được sự đồng ý của chủ nhà, và ngay trong thời chiến
cũng chỉ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ TƯ 

Quyền của người dân được an toàn về thân thể, nhà ở, giấy tờ và tài sản,
chống lại mọi khám xét và bắt giữ vô căn cứ, sẽ không bị vi phạm, và không
được có một lệnh khám xét nào, trừ phi có lý do xác đáng căn cứ vào lời
tuyên thệ hoặc sự xác nhận và đặc biệt là phải miêu tả địa điểm khám xét,
cũng như những người và tang vật sẽ bị thu giữ.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ NĂM 

Không một người nào bị buộc phải chịu trách nhiệm về một tội tử hình hoặc
một tội ác bỉ ổi nào khác nếu không có sự tường trình và cáo trạng của Đại
bồi thẩm đoàn, ngoại trừ những trường hợp xảy ra trong các lực lượng bộ binh
hoặc hải quân, hoặc trong lực lượng dân vệ, khi thực tế đang thực thi công vụ
trong thời chiến hoặc khi có mối nguy hiểm công cộng. Không một ai bị xử
hai lần có hại đến mạng sống hoặc đến thân thể đối với cùng một vi phạm.
Không một ai bị ép buộc phải làm chứng chống lại chính mình trong bất kỳ
một vụ án hình sự nào. Không một ai bị tước đoạt mạng sống, quyền tự do
hoặc tài sản nếu chưa qua một quá trình xét xử theo đúng luật. Không một tài
sản riêng nào bị trưng dụng vào việc công mà không được bồi thường thỏa
đáng.



ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ SÁU 

Trong bất kỳ một sự truy tố hình sự nào, người bị tố cáo phải có quyền được
xét xử nhanh chóng và công khai, bởi một đoàn bồi thẩm công minh của bang
hay quận nơi đã diễn ra tội ác (nơi đó đã được xác định trước bằng luật pháp),
được thông báo về tính chất và nguyên nhân của lời buộc tội, được đối chất
với những nhân chứng chống lại mình, được hưởng một tiến trình bắt buộc để
thu thập những người làm chứng có lợi cho mình, và được sự giúp đỡ của luật
sư bào chữa.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ BẢY 

Trong những vụ kiện tụng theo thông luật, nếu trị giá tranh chấp vượt quá 20
đôla thì có quyền được xét xử bởi một đoàn bồi thẩm, và không một sự việc
nào đã được một đoàn bồi thẩm xét xử lại bị xem xét lại ở bất kỳ một tòa án
nào tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngoại trừ theo đúng những quy tắc của thông
luật.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ TÁM 

Không được đòi hỏi mức bảo lãnh tại ngoại quá đáng hoặc phạt quá nặng,
không được trừng phạt một cách tàn ác hoặc không bình thường.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ CHÍN 

Việc liệt kê một số quyền nhất định trong Hiến pháp không được hiểu là phủ
nhận hoặc hạ thấp những quyền khác của người dân.

ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ MƯỜI 

Các quyền mà Hiến pháp không trao cho Hợp chúng quốc (liên bang), cũng
không ngăn cấm đối với các bang, thì được dành cho các bang hoặc cho nhân
dân.
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Các điều khoản về sửa đổi Hiến pháp
Các tác giả bản Hiến pháp đã nhận thức sâu sắc rằng muốn
cho Hiến pháp có thể trường tồn và theo kịp sự lớn mạnh của
đất nước thì đôi khi sẽ cần phải có những thay đổi. Họ cũng
ý thức được rằng không thể để cho tiến trình thay đổi diễn ra
dễ dãi, với những điều sửa đổi thiếu suy xét và thông qua một
cách vội vàng được. Cũng với sự cân nhắc tương tự, họ muốn
đảm bảo không để cho một thiểu số có thể cản trở hành động
mà đa số người dân mong muốn. Giải pháp của họ là tạo ra
một quá trình kép để thông qua đó Hiến pháp có thể được
sửa đổi.

Quốc hội có thể khởi xướng việc sửa đổi nếu đạt hai phần
ba số phiếu thuận tại mỗi viện. Hoặc cơ quan lập pháp của
hai phần ba số bang có thể yêu cầu Quốc hội triệu tập một
đại hội toàn quốc để bàn luận và dự thảo sửa đổi. Trong cả
hai trường hợp, sửa đổi chỉ có hiệu lực khi được sự chấp thuận
của ba phần tư số bang. 

Ngoài quá trình trực tiếp thay đổi Hiến pháp, hiệu lực của
các điều khoản trong Hiến pháp có thể được thay đổi bằng
sự giải thích tư pháp. Ngay từ những ngày đầu trong lịch sử
nền cộng hòa, năm 1803 trong vụ Marbury kiện Madison, Tòa
án Tối cao đã thiết lập nguyên tắc giám sát tư pháp, tức là
quyền của Tòa án trong việc giải thích các đạo luật của Quốc
hội và quyết định các đạo luật đó có mang tính hợp hiến hay
không. Nguyên tắc này cũng bao gồm cả quyền lực của Tòa
án trong việc giải thích ý nghĩa của nhiều phần trong hiến
pháp khi áp dụng vào các điều kiện xã hội, kinh tế, chính trị
và pháp luật luôn thay đổi. Trong suốt những năm qua, một
loạt quyết định của Tòa án, về nhiều vấn đề khác nhau, từ quy
định của chính quyền đối với phát thanh và truyền hình cho
tới các quyền của người bị kết án trong các vụ án hình sự, đã
có tác dụng giữ cho mục đích chính của luật hiến pháp luôn
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được cập nhật mà không cần một sự thay đổi đáng kể nào về
nội dung Hiến pháp.

Luật của Quốc hội, bộ luật được thông qua để thực thi
những điều khoản của luật cơ bản hoặc để điều chỉnh nó cho
phù hợp với những điều kiện thay đổi, cũng đã mở rộng và
phần nào làm thay đổi ý nghĩa của Hiến pháp. Ở một chừng
mực nhất định, các quy chế và quy định của nhiều cơ quan
chính quyền liên bang có thể cũng có tác dụng tương tự. Theo
quan điểm của tòa án, sự kiểm nghiệm chặt chẽ trong cả hai
trường hợp là nhằm kiểm định xem liệu các luật và quy chế
này có tuân thủ Hiến pháp hay không.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền
Hiến pháp đã được sửa đổi 27 lần kể từ năm 1789 và chắc sẽ
còn tiếp tục được sửa đổi trong tương lai. Những thay đổi bao
quát nhất đã được tiến hành trong vòng hai năm sau ngày
Hiến pháp được thông qua. Trong thời kỳ này, 10 điều sửa
đổi đầu tiên, được gọi chung là bản Tuyên ngôn Nhân quyền,
đã được bổ sung. Quốc hội đã chấp thuận cả 10 điều khoản
sửa đổi này vào tháng 9 năm 1789 và 11 bang đã phê chuẩn
chúng vào cuối năm 1791.

Phần lớn sự phản đối ban đầu đối với Hiến pháp không
đến từ những người chống đối việc củng cố khối liên bang,
mà là từ những chính khách cảm thấy rằng các quyền cá nhân
phải được quy định cụ thể. Một trong những chính khách đó
là George Mason, tác giả bản Tuyên bố về Nhân quyền của
bang Virginia – tiền thân của Tuyên ngôn Nhân quyền. Với
tư cách là đại biểu của Hội nghị Lập hiến, Mason từ chối ký
vào văn kiện này do ông cảm thấy các quyền cá nhân không
được bảo vệ đầy đủ. Dĩ nhiên, sự phản đối của Mason thiếu
chút nữa đã làm bế tắc việc phê chuẩn của bang Virginia. Như
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đã nói ở trên, do cũng có những suy nghĩ tương tự, bang Mas-
sachusetts đặt điều kiện cho việc phê chuẩn của mình là phải
bổ sung những đảm bảo cụ thể về quyền của mỗi cá nhân. Khi
Quốc hội khóa đầu tiên nhóm họp, quan điểm chung đối với
việc thông qua những sửa đổi này gần như là hoàn toàn nhất
trí, và Quốc hội không mất nhiều thời gian cho việc soạn thảo
những sửa đổi.

Những sửa đổi này ngày nay vẫn còn nguyên vẹn như khi
chúng được viết ra từ hai thế kỷ trước. Điều sửa đổi đầu tiên
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do
báo chí, quyền được hội họp hòa bình và quyền kiến nghị
chính quyền sửa chữa sai lầm. Điều sửa đổi thứ hai bảo đảm
cho công dân được quyền mang vũ khí. Điều sửa đổi thứ ba
quy định rằng quân đội không được đóng tại nhà dân khi
không được phép của chủ sở hữu. Điều sửa đổi thứ tư không
cho phép khám xét, bắt giữ và tịch thu tài sản vô căn cứ.

Bốn điều sửa đổi tiếp theo liên quan tới hệ thống tư pháp.
Điều sửa đổi thứ năm cấm xét xử tội phạm nghiêm trọng nếu
không có bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn. Điều sửa đổi này
cấm xét xử lặp lại đối với cùng một vi phạm; cấm xử phạt mà
chưa có sự phán xét của pháp luật và quy định rằng không thể
bắt ép một người bị buộc tội làm chứng chống lại bản thân
người đó. Điều sửa đổi thứ sáu bảo đảm xét xử nhanh chóng,
công khai đối với các vi phạm hình sự. Điều sửa đổi này đòi hỏi
việc xét xử bởi một bồi thẩm đoàn công minh, đảm bảo quyền
được bào chữa của bị cáo và quy định rằng các nhân chứng
buộc tội phải tham dự phiên tòa và đưa ra lời khai trước mặt bị
cáo. Điều sửa đổi thứ bảy đảm bảo việc xét xử bởi bồi thẩm
đoàn trong các vụ kiện dân sự liên quan tới bất cứ thứ gì có trị
giá trên 20 đôla. Điều sửa đổi thứ tám cấm bắt nộp phạt hoặc
thế chấp quá nặng và xử phạt tàn ác hoặc bất bình thường.
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Hai điều cuối cùng trong 10 điều sửa đổi này bao gồm
những tuyên bố mang nghĩa rộng của Hiến pháp: Điều sửa
đổi thứ chín tuyên bố rằng việc liệt kê các quyền không nhất
thiết phải đầy đủ; rằng con người có những quyền khác không
được đề cập cụ thể trong Hiến pháp. Điều sửa đổi thứ mười
quy định rằng những quyền không được Hiến pháp trao cho
chính quyền liên bang và không bị ngăn cấm đối với các bang
thì thuộc về các bang hoặc dành cho nhân dân.

Sự bảo vệ sống còn đối với các quyền tự do

cá nhân
Tính thiên tài của Hiến pháp trong việc tổ chức chính quyền
liên bang đã đem lại cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sự ổn định
phi thường qua hai thế kỷ. Tuyên ngôn Nhân quyền và những
điều sửa đổi Hiến pháp sau đó đã đặt các quyền cơ bản của
con người vào trung tâm của hệ thống pháp lý Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ.

Vào những thời điểm xảy ra khủng hoảng quốc gia, các
chính quyền có xu hướng tìm cách tạm đình chỉ những quyền
này vì lợi ích an ninh quốc gia, nhưng tại Hoa Kỳ, những biện
pháp này luôn luôn được tiến hành một cách miễn cưỡng và
cẩn trọng nhất. Ví dụ, trong thời chiến, nhà cầm quyền quân
sự kiểm duyệt thư từ giữa Hoa Kỳ và các nước khác và đặc
biệt là thư từ mặt trận gửi về nhà cho các gia đình. Song, ngay
cả trong thời chiến thì quyền được xét xử công bằng theo hiến
pháp cũng không bị bãi bỏ. Những người bị buộc tội hình sự
– và cả những đối tượng bao gồm công dân các nước thù địch
bị buộc tội làm gián điệp, đảo chính và những hoạt động nguy
hiểm khác - đều có quyền tự bào chữa và, theo hệ thống luật
pháp Hoa Kỳ, được mặc định coi là vô tội cho tới khi bị chứng
minh là phạm tội.



Cuộc tranh luận về chế độ nô lệ

Cụm từ “chế độ nô lệ” không xuất hiện trong Hiến pháp Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ, nhưng nó lại thể hiện sự thừa nhận gián tiếp đối với chế độ
này. Các đại biểu tham dự Hội nghị Lập hiến quy định rằng ba phần

năm số nô lệ sẽ phải được tính đến khi xác định số hạ nghị sĩ mà mỗi bang
được phép bầu vào Hạ viện. Hiến pháp cũng yêu cầu những nô lệ bỏ trốn
(“những người được sở hữu để lao động hoặc phục dịch”) đã vượt qua biên
giới bang phải quay lại với chủ sở hữu. Và Hiến pháp ấn định một thời hạn –
năm 1808 – mà sau thời hạn này Quốc hội sẽ không bị ngăn cấm khỏi chấm
dứt việc buôn bán nô lệ (“việc di cư hoặc nhập cư của những người như vậy
ở tất cả các bang đều sẽ được cân nhắc để chấp nhận”).

Từng điều khoản đều đã được tranh luận sôi nổi tại hội nghị và rốt cuộc đều
đã được chấp thuận trên tinh thần thỏa hiệp. Ngay cả các thành viên của
những tổ chức chống chế độ nô lệ tại miền Bắc, như Alexander Hamilton,
cũng phản đối việc tiếp tục bàn luận về vấn đề chế độ nô lệ, cho rằng nỗ lực
ấy nhất định sẽ làm chia rẽ các bang và gây nguy hại cho mục tiêu cấp bách
hơn là xây dựng một chính quyền quốc gia hùng mạnh. Những đại biểu miền
Nam lỗi lạc như George Washington và James Madison, những người vốn căm
ghét chế độ nô lệ nhưng tin rằng nó sẽ biến mất một khi Liên bang được xác
nhận, cũng yêu cầu có sự thỏa hiệp.

Tuy nhiên, vấn đề đạo đức đã nhiều lần được nêu lên một cách sôi nổi tại hội
nghị. Morris, Thống đốc bang Pennsylvania tố cáo chế độ nô lệ như là một
“thể chế nhục nhã, là sự nguyền rủa của thiên đường đối với những bang
thịnh hành chế độ này”. Ông so sánh sự thịnh vượng và nhân phẩm của những
vùng tự do với “tình cảnh khổ cực và đói nghèo” của những bang duy trì chế
độ nô lệ.

Lời công kích hùng hồn nhất đối với chế độ nô lệ tại hội nghị xuất phát từ
George Mason bang Virginia, người mà Jefferson gọi là “con người thông thái
nhất thế hệ mình”. Mason nói: “Chế độ nô lệ sản sinh ra tác động xấu xa
nhất đối với cách cư xử của con người. Bất kỳ người chủ nô nào sinh ra cũng



là một tên bạo chúa nhỏ mọn... Chế độ nô lệ không khuyến khích được nghệ
thuật và sản xuất. Người nghèo khinh bỉ công việc chân tay khi họ thấy những
công việc đó do nô lệ thực hiện... Tôi cho rằng điều thiết yếu là chính quyền
chung cần phải có quyền lực ngăn chặn sự phát triển của chế độ nô lệ”.

Những năm sau đó, phong trào đòi bãi bỏ chế độ nô lệ hẳn đã sử dụng cũng
những luận cứ ấy và cũng đã có cảm nhận tương tự về sự xâm phạm đạo
đức. Nhưng tại thời điểm mà bản Hiến pháp còn đang được thai nghén, thì
vấn đề chế độ nô lệ bị lảng tránh, cả với tư cách là một danh từ cũng như là
một thách thức về đạo lý. Cuối cùng, phải cần tới ngọn lửa bi thảm của cuộc
Nội chiến (1861-1865), người ta mới có thể chấm dứt cảnh nô lệ tại Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ và đưa đất nước này qua con đường đầy gian khổ tiến tới
sự bình đẳng hoàn toàn về chủng tộc.

Tại Cục Lưu trữ Quốc gia tại thủ đô Washington DC, các thành viên của
một quân đoàn trong cuộc Nội chiến canh giữ bản “Tuyên bố giải phóng
chế độ nô lệ” do Tổng thống Abraham Lincoln kí vào năm 1863.
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Những điều sửa đổi Hiến pháp sau Tuyên ngôn Nhân
quyền bao gồm nhiều chủ đề. Một trong những điều sửa đổi
có ảnh hưởng sâu rộng nhất là điều sửa đổi thứ 14 được phê
chuẩn vào năm 1868, trong đó thiết lập một định nghĩa đơn
giản và rõ ràng về quyền công dân và khẳng định sự đảm bảo
bao trùm đối với việc xét xử công bằng theo pháp luật. Thực
chất, điều sửa đổi thứ 14 có ý nghĩa yêu cầu tất cả các cấp nhà
nước tiểu bang phải tuân thủ sự bảo vệ của Tuyên ngôn Nhân
quyền. Những điều sửa đổi khác đã hạn chế quyền lực tư pháp
của chính quyền quốc gia, thay đổi phương thức bầu cử tổng
thống, nghiêm cấm chế độ nô lệ, bảo vệ quyền bầu cử khỏi
sự phủ nhận vì lý do chủng tộc, màu da, giới tính hoặc tình
trạng nô lệ trước đây; mở rộng quyền của Quốc hội trong việc
thu thuế đối với các khoản thu nhập cá nhân; và thiết lập việc
bầu cử thượng nghị sĩ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo hình
thức phổ thông đầu phiếu.

Điều sửa đổi gần đây nhất gồm điều sửa đổi thứ 22 giới
hạn tổng thống chỉ được tại vị hai nhiệm kỳ; điều sửa đổi thứ
23 trao cho công dân thuộc Quận Columbia quyền bỏ phiếu;
điều sửa đổi thứ 24 trao cho công dân quyền bỏ phiếu cho dù
không nộp thuế bầu cử; điều sửa đổi thứ 25 quy định việc
thay thế chức vụ phó tổng thống khi chức vụ này bị bỏ trống
giữa nhiệm kỳ; điều sửa đổi thứ 26 hạ thấp độ tuổi được bầu
cử xuống còn 18 tuổi; và điều sửa đổi thứ 27 có liên quan tới
cơ chế điều chỉnh lương đối với thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ
của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Điều quan trọng là phần lớn trong 27 điều sửa đổi này
xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mở rộng
quyền tự do của cá nhân các công dân hoặc tự do chính trị,
trong khi chỉ có rất ít điều sửa đổi liên quan tới việc tăng
cường cơ cấu chính quyền cơ bản được dự thảo tại Philadel-
phia năm 1787.
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Hệ thống liên bang
Những nhà kiến tạo khuôn khổ cho Hiến pháp đã có trong
đầu những mục tiêu rõ ràng. Họ đã xuất sắc thể hiện những
mục tiêu này một cách rõ ràng và dễ hiểu trong lời mở đầu
gồm 6 điểm, dài 52 từ cho văn kiện chính. Vấn đề xây dựng
một “Liên bang hoàn hảo hơn” là vấn đề hiển nhiên đặt ra
cho 13 bang vào năm 1787. Vào thời điểm đó, một điều hoàn
toàn rõ ràng là hầu như bất kỳ hình thức liên bang nào cũng
sẽ tốt hơn hình thức theo Các điều khoản Hợp bang. Nhưng
việc thiết lập một cơ cấu khác để thay thế nó đòi hỏi phải có
những sự lựa chọn hết sức quan trọng.

"... Hình thành một Liên bang hoàn hảo hơn"
Tất cả các bang đều mong muốn có quyền tự chủ mà họ

có được từ sau khi tách khỏi nước Anh 11 năm trước đó. Việc
cân đối quyền của các bang với nhu cầu về một chính quyền
trung ương không phải là một việc dễ dàng. Những nhà soạn
thảo Hiến pháp đã làm được điều này bằng cách để các bang
giữ lại mọi quyền lực cần thiết để điều chỉnh đời sống thường
nhật của công dân bang mình, với điều kiện là những quyền
lực này không mâu thuẫn với nhu cầu và phúc lợi của cả nước.
Việc phân chia quyền lực này, được gọi là chủ nghĩa liên bang,
về cơ bản cũng giống như ngày nay. Quyền lực của mỗi bang
đối với những công việc của địa phương – trong những vấn
đề như giáo dục, y tế, tổ chức kinh doanh, điều kiện làm việc,
hôn nhân và ly hôn, thuế địa phương và quyền hạn của cảnh
sát thông thường – được công nhận và chấp thuận đầy đủ tới
mức hai bang kề cận nhau vẫn thường có những luật rất khác
nhau trong cùng một lĩnh vực.

Mặc dù Hiến pháp đã được xây dựng một cách khéo léo,
nhưng cuộc tranh cãi về quyền của các bang vẫn tiếp tục dai
dẳng cho tới tận ba phần tư thế kỷ sau, tức năm 1861, khi một
cuộc chiến tranh kéo dài bốn năm bùng nổ giữa các bang
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miền Bắc và miền Nam. Cuộc chiến tranh được biết đến như
là cuộc Nội chiến hay cuộc Chiến tranh giữa các bang, và vấn
đề nền tảng là quyền hạn của chính quyền liên bang trong
việc quản lý chế độ nô lệ ở những bang mới gia nhập liên
bang. Những người dân miền Bắc đòi hỏi chính quyền liên
bang phải có quyền này trong khi những người miền Nam
cho rằng chế độ nô lệ là vấn đề do từng bang tự quyết định.
Khi một nhóm các bang phía Nam tìm cách tách khỏi Liên
bang thì chiến tranh đã nổ ra và được tiến hành trên nguyên
tắc gìn giữ nền cộng hòa. Với thất bại của các bang miền Nam
và việc các bang này tái nhập Liên bang, ưu thế của chủ nghĩa
liên bang đã được tái khẳng định và chế độ nô lệ bị xóa bỏ.

"... Thiết lập công lý"
Bản chất của nền dân chủ Hoa Kỳ được chứa đựng trong

bản Tuyên ngôn Độc lập, với đoạn câu ngân vang “Tất cả mọi
người sinh ra có quyền bình đẳng”, và những khẳng định tiếp
nối sau đó như “Tạo hóa cho họ những quyền không ai có
thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Hiến pháp không phân biệt con người theo của cải hay địa
vị của họ; tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, tất cả đều chịu
sự phán xét và trừng phạt bình đẳng khi họ vi phạm pháp luật.
Điều này cũng được áp dụng tương tự đối với các tranh chấp
dân sự liên quan đến tài sản, giao ước pháp lý và dàn xếp kinh
doanh. Được tự do tiếp cận tòa án là một trong những đảm
bảo thiết yếu được ghi vào Tuyên ngôn Nhân quyền.

"... Bảo đảm sự bình yên trong nước"
Sự ra đời đầy sóng gió của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và tình

trạng bất ổn trên biên giới phía Tây đã khiến người dân Hoa
Kỳ tin rằng cần có sự ổn định nội bộ để quốc gia non trẻ này
có thể phát triển và phồn thịnh. Chính quyền liên bang được
thiết lập theo Hiến pháp phải đủ mạnh để bảo vệ các bang
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trước sự xâm lăng từ bên ngoài và trước sự xung đột và bạo
lực trong nước. Từ năm 1815 đến nay, không một mảnh đất
nào trên lục địa Hoa Kỳ bị một nước khác xâm lược. Chính
quyền các bang nhìn chung đủ mạnh để duy trì trật tự trong
phạm vi biên giới của mình. Nhưng đằng sau họ là sức mạnh
tuyệt vời của chính quyền liên bang, được Hiến pháp trao
quyền sử dụng những biện pháp cần thiết để gìn giữ hòa bình.

"... Chu cấp cho quốc phòng"
Ngay cả khi nền độc lập đã được đảm bảo, quốc gia non

trẻ này vẫn phải đối mặt với những hiểm họa thực sự từ nhiều
phía. Ở vùng biên giới phía tây, những người định cư phải đối
mặt với mối đe dọa thường xuyên từ các bộ lạc Anhđiêng thù
địch. Ở phía bắc, người Anh vẫn sở hữu Canađa trong khi các
tỉnh miền đông đông nghịt những người bảo thủ Mỹ đầy hằn
thù, những người vẫn trung thành với Vương triều Anh trong
Chiến tranh Cách mạng. Người Pháp sở hữu vùng lãnh thổ
Lousiana rộng lớn ở miền trung tây lục địa. Ở phía nam,
người Tây Ban Nha chiếm giữ các bang Florida, Texas và
Mêhicô. Cả ba cường quốc châu Âu này đều có thuộc địa ở
vùng biển Caribê, nằm trong phạm vi có thể tiến công bờ biển
nước Mỹ. Ngoài ra, các quốc gia châu Âu còn đang bị lôi cuốn
vào một loạt cuộc chiến lan tràn cả sang Thế giới Mới.

Trong những năm đầu, mục tiêu chu cấp cho quốc phòng
của Hiến pháp chủ yếu chỉ tập trung vào việc mở mang lãnh
thổ liền bên kia dãy núi Appalachian và thương lượng hòa
bình với các bộ lạc thổ dân Mỹ sinh sống ở khu vực đó. Tuy
nhiên, trong một thời gian ngắn, việc nổ ra chiến tranh với
Anh năm 1812, những cuộc đụng độ với người Tây Ban Nha
tại Florida và cuộc chiến tranh với Mêhicô năm 1846 đã làm
nổi rõ tầm quan trọng của sức mạnh quân sự.

Sức mạnh kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ tăng lên khiến
cho tiềm lực quốc phòng cũng trở nên hùng mạnh. Hiến pháp
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phân chia trách nhiệm quốc phòng giữa hai ngành lập pháp
và hành pháp: chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên bố chiến
tranh và phân bổ ngân sách cho quốc phòng, tuy nhiên tổng
thống lại là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và chịu trách
nhiệm cao nhất đối với công cuộc phòng thủ của đất nước.

"... Đẩy mạnh phúc lợi chung"
Vào cuối cuộc Chiến tranh Cách mạng, Hợp chúng quốc

Hoa Kỳ lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Các nguồn lực
bị cạn kiệt, uy tín bấp bênh và tiền giấy thì hoàn toàn mất giá.
Thương mại và công nghiệp gần như đình trệ, các bang và
chính quyền liên bang gần như chìm ngập trong nợ nần. Tuy
nhân dân không phải đứng trước nguy cơ chết đói, nhưng
triển vọng phát triển kinh tế quả thực rất mong manh.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của chính quyền quốc
gia mới là phải đặt nền kinh tế lên một nền tảng vững chắc.
Điều khoản đầu tiên trong Hiến pháp quy định rằng: “Quốc
hội sẽ có quyền đặt ra và thu các loại thuế... để thanh toán các
khoản nợ... và chu cấp cho phúc lợi chung của Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ”.

Quyền thu thuế đã giúp cho chính quyền thanh toán
những khoản nợ trong chiến tranh và đặt đồng tiền lên một
nền tảng vững chắc hơn. Bộ trưởng Tài chính được bổ nhiệm
để theo dõi các công việc tài chính của đất nước và Bộ trưởng
Ngoại giao được bổ nhiệm để xử lý các mối quan hệ với các
nước khác. Bộ trưởng Chiến tranh cũng được bổ nhiệm để
chịu trách nhiệm về an ninh quân sự của cả nước, và Tổng
Chưởng lý được bổ nhiệm là quan chức cao nhất của chính
quyền liên bang trong việc bảo vệ luật pháp. Sau này, khi đất
nước được mở rộng và nền kinh tế trở nên phức tạp hơn, phúc
lợi của người dân đòi hỏi phải thành lập thêm các cơ quan
hành pháp khác.
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“... Bảo đảm lợi ích của tự do cho bản thân chúng ta và
cho các thế hệ mai sau”

Việc nhấn mạnh đến quyền tự do cá nhân là một trong
những đặc trưng nổi bật của nền cộng hòa mới ở Mỹ. Bởi phần
đông xuất thân từ hoàn cảnh bị đàn áp về tôn giáo và chính
trị, người dân Mỹ quyết tâm giữ gìn tự do tại Thế giới Mới.
Những người xây dựng Hiến pháp, trong khi trao quyền cho
chính quyền liên bang, đã thận trọng bảo vệ quyền của tất cả
mọi người thông qua giới hạn quyền lực của cả chính quyền
liên bang lẫn các chính quyền các bang. 

Kết quả là, người dân Mỹ được tự do đi lại, tự quyết định
về công ăn việc làm, tôn giáo và niềm tin về chính trị, tìm đến
tòa án để có công lý và sự bảo vệ khi họ cảm thấy những quyền
này bị vi phạm.
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- JAMES MADISON, LUẬN CƯƠNG VỀ THỂ CHẾ LIÊN BANG, 1787-1788

“Nhưng bản thân chính quyền là gì nếu không

phải là sự phản ánh rộng lớn nhất trong mọi

phản ánh về bản chất con người?"
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Đ
ối với Thomas Jefferson, một trong những nhà khai
quốc của Mỹ và sau này là vị tổng thống thứ ba của
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tập Luận cương về thể chế liên

bang (The Federalist Papers) là “lời bình luận hay nhất về các
chính thể... từng được viết”. Theo John Stuart Mill, nhà triết học
Anh thế kỷ 19, Tập luận cương liên bang (tên thường gọi của tập
85 bài tiểu luận ngắn này) là “bản chuyên luận bổ ích nhất mà
chúng ta có về chính quyền liên bang”. Nhà bình luận chính trị
sắc sảo người Pháp Alexis de Tocqueville viết năm 1835 cho
rằng đây là “một cuốn sách xuất sắc mà các chính khách của
mọi quốc gia nên đọc”.

Các nhà sử học, các luật gia và các nhà khoa học chính trị
đương đại nói chung đều nhất trí cho rằng Tập luận cương liên
bang là trước tác triết học chính trị và chính quyền thực dụng
quan trọng nhất được viết ra từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Cuốn
sách này đã được sánh với những cuốn sách Nền cộng hòa của
Plato, Khoa học chính trị của Aristotle và Leviathan của Thomas
Hobbes. Cuốn sách cũng được các nhà lãnh đạo ở nhiều quốc
gia mới hình thành tại Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi tham
khảo trong quá trình soạn thảo hiến pháp cho đất nước mình.

Các đại biểu ký kết bản dự thảo Hiến pháp tại Philadelphia
ngày 17 tháng 9 năm 1787 nêu điều kiện rằng Hiến pháp chỉ
có hiệu lực sau khi được 9 trong số 13 bang thông qua tại các
hội nghị phê chuẩn. Mặc dù không được quy định rõ nhưng chỉ
một phiếu chống của một trong hai bang chủ chốt - New York
hoặc Virginia - là có thể phá vỡ toàn bộ công trình này bởi tầm
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vóc và sức mạnh của hai bang ấy. Các đại biểu của cả hai bang
New York và Virginia đều có những ý kiến rất khác nhau về
Hiến pháp. Và thống đốc bang New York George Clinton đã
thể hiện rõ sự chống đối của ông.

Người ta dễ nghĩ rằng một tác phẩm được biểu dương và có
ảnh hưởng lớn như tập Luận cương về thể chế liên bang là kết quả
chín muồi của kinh nghiệm cả một đời người trong học thuật
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và nghệ thuật cai quản. Thực ra, phần lớn cuốn sách là sản
phẩm của hai người trai trẻ. Alexander Hamilton ở New York
32 tuổi và James Madison ở Virginia 36 tuổi. Hai người đã viết
một cách hết sức khẩn trương - đôi khi tới bốn bài viết trong
một tuần. Một học giả lớn tuổi hơn, John Jay, sau này được cử
làm Chánh án đầu tiên của Tòa án Tối cao, đã đóng góp năm
bài viết.

Một điểm đáng chú ý
trong cuộc diễu hành
tại Thành phố New
York để chào mừng
bản Hiến pháp Hoa
Kỳ được thông qua là
một con thuyền
mang tên “Hamilton”
được gắn trên bánh
xe tượng trưng cho
“con tàu của đất
nước”. Alexander
Hamilton, tác giả của
Luận cương về thể
chế liên bang, là
người ủng hộ mạnh
mẽ bản Hiến pháp ở
New York.
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Hamilton, vốn là một phụ tá của Washington trong thời kỳ
Cách mạng, đã đề nghị Madison và Jay cùng tham gia công việc
hết sức quan trọng này. Mục đích của họ là thuyết phục cơ
quan lập pháp bang New York phê chuẩn bản Hiến pháp vừa
mới được dự thảo. Họ chia nhau viết một loạt bài cho các báo
ở New York dưới cùng một bút danh “Publius” trong đó họ giải
thích và bảo vệ Hiến pháp.

Hamilton là người khởi xướng kế hoạch, phác thảo trình tự
các chủ đề sẽ đem ra bàn luận và đề cập một cách hùng hồn
hầu hết các chủ đề này trong 51 bài viết. Nhưng 29 bài viết của
Madison thể hiện là những bài đáng ghi nhớ nhất khi đã kết
hợp sự thẳng thắn, sự cân đối và sức mạnh lập luận. Không rõ
cho lắm Luận cương về thể chế liên bang, được viết ra trong
khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1787 tới tháng 5 năm 1788,
đã có ảnh hưởng quyết định đến việc phê chuẩn miễn cưỡng
Hiến pháp của bang New York hay không, nhưng rõ ràng
những bài viết này đã đã và đang là những bài bình luận có căn
cứ xác đáng nhất về văn kiện này.

Một kiểu chủ nghĩa liên bang mới
Phương pháp tiếp cận đầu tiên và dễ thấy nhất mà Luận cương
về thể chế liên bang đã sử dụng là một cách định nghĩa mới về
chế độ liên bang. Mới giành được thắng lợi trong cuộc cách
mạng chống lại một chế độ quân chủ áp bức, những người dân
định cư tại Mỹ trước đây không hề có ý muốn chế độ đó lại
được thay thế bằng một chế độ tập trung, độc tài khác. Mặt
khác, kinh nghiệm của họ về tình trạng bất ổn định và vô tổ
chức theo Các điều khoản Hợp bang, do sự đố kỵ và cạnh tranh
giữa các bang, khiến họ dễ chấp nhận việc lập ra một chính
quyền quốc gia hùng mạnh hơn. Một số bài trong Luận cương
về thể chế liên bang cho rằng có khả năng lập được một kiểu cân
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bằng mới, chưa từng có ở một nơi nào khác. Quả vậy, Luận
cương về thể chế liên bang bản thân nó đã là một sự cân bằng giữa
khuynh hướng theo chủ nghĩa quốc gia của Hamilton, người
phản ánh những lợi ích thương mại của một thành phố cảng là
New York, với sự thận trọng của Madison, người cùng chia sẻ
mối hoài nghi của đông đảo các điền chủ ở Virginia về một
chính quyền điều hành từ xa.

Thay vì chủ quyền tuyệt đối của mỗi bang theo Các điều
khoản Hợp bang, Madison đề xuất các bang sẽ giữ phần “chủ
quyền còn lại” trong mọi lĩnh vực không cần đến sự can thiệp
của quốc gia. Ông cho rằng, chính quá trình phê chuẩn Hiến
pháp thể hiện khái niệm chủ nghĩa liên bang nhiều hơn là chủ
nghĩa quốc gia. Ông nói: “Sự nhất trí và phê chuẩn này sẽ do
nhân dân đưa ra, không phải với tư cách là những cá nhân hợp
thành một quốc gia, mà là những người hợp thành những bang
riêng biệt mà họ là công dân... Vì vậy, việc thiết lập Hiến pháp
sẽ không phải là một hành động quốc gia mà là một hành động
liên bang.

Hamilton đề xuất cái được ông gọi là “sự đồng quy”quyền
lực giữa các chính quyền quốc gia và bang. Nhưng, cách so sánh
của ông về những hành tinh quay xung quanh mặt trời song vẫn
giữ trạng thái riêng, đã nhấn mạnh nhiều hơn đến một chính
quyền trung ương. Hamilton và Jay (cũng ở New York) đã dẫn
ra các ví dụ về các liên minh trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại và châu
Âu đương thời luôn bị tan rã vào những thời điểm khủng hoảng.
Đối với các tác giả của Luận cương về thể chế liên bang, mặc dù
họ có những bất đồng gì đi nữa, bài học là quá rõ ràng: Để có
thể tồn tại như một quốc gia được tôn trọng đòi hỏi việc chuyển
giao những quyền lực trọng yếu, tuy là hạn chế, cho chính
quyền trung ương. Họ tin rằng điều này là hoàn toàn có thể đạt
được mà không làm mất đi bản sắc hay sự tự chủ của các bang
riêng biệt.
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Kiểm soát và đối trọng
Luận cương về thể chế liên bang cũng là trường hợp đầu tiên trong
sách báo chính trị đề cập đến cơ chế kiểm soát và đối trọng như
một cách hạn chế quyền lực của chính quyền và ngăn chặn sự
lạm quyền. Những ngôn từ này chủ yếu ám chỉ tới hệ thống lập
pháp lưỡng viện được cả Hamilton và Madison coi là ngành có
quyền lực nhất trong chính quyền. Như ý tưởng ban đầu, Hạ
viện đầy quyền lực được bầu ra bằng phổ thông đầu phiếu sẽ
chịu sự kiểm soát và đối trọng của một Thượng viện mang tính
bảo thủ hơn do các cơ quan lập pháp các bang bầu ra (Điều sửa
đổi Hiến pháp thứ 17 năm 1913 đã thay đổi điều khoản này
nhằm cho phép tiến hành phổ thông đầu phiếu bầu ra các
thượng nghị sĩ). Tuy nhiên, có lúc Madison đã lập luận một
cách tổng quát hơn rằng “các cơ quan tự kiểm soát lẫn nhau”,
và Hamilton nhận xét rằng “một Quốc hội dân chủ sẽ chịu sự
kiểm soát của một thượng viện dân chủ và cả hai viện sẽ chịu
sự kiểm soát của một tổng thống dân chủ”.

Trong bài luận xuất sắc nhất của mình (bài số 78), Hamilton
bênh vực quyền của Tòa án Tối cao trong việc phán quyết về tính
hợp hiến của các luật do cơ quan lập pháp quốc gia hoặc bang
thông qua. Ông cho rằng quyền “giám sát tư pháp”, từ trước đến
nay vẫn đóng vai trò quan trọng, là một sự kiểm soát thích hợp đối
với cơ quan lập pháp, nơi mà rất có thể “hơi thở độc hại của bè cánh
sẽ đầu độc nguồn nước công lý”. Hamilton công khai phản bác hệ
thống của nước Anh trong việc cho phép Quốc hội phủ quyết bằng
đa số phiếu đối với mọi quyết định của tòa án mà Quốc hội thấy
trái ý. Thay vào đó, “các tòa án phải được coi là tấm khiên bảo vệ
của một Hiến pháp còn nhiều điểm hạn chế để chống lại sự lấn sân
của cơ quan lập pháp”. Chỉ có quá trình sửa đổi Hiến pháp vất vả
và khó khăn, hoặc sự chuyển đổi dần từng bước của các thành viên
Tòa án Tối cao sang một quan điểm khác, mới có thể đảo ngược
việc giải thích về văn kiện này của Tòa án Tối cao.
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Bản chất con người, chính quyền và các

quyền của cá nhân
Đằng sau khái niệm về kiểm soát và đối trọng là một quan điểm
hiện thực sâu sắc về bản chất con người. Mặc dù Madison và
Hamilton tin tưởng rằng con người khi ở trạng thái hoàn thiện
nhất thì luôn có lý trí, kỷ luật và công bằng, họ cũng công nhận
tính dễ bị tổn thương trước sự đam mê, cố chấp và lòng tham.
Trong một đoạn văn nổi tiếng, sau khi bàn về các biện pháp
cần thiết nhằm giữ gìn quyền tự do, Madison viết: “Rằng những
biện pháp như thế là cần thiết cho việc kiểm soát sự lạm dụng
của chính quyền có thể được xem như một sự phản ánh về bản
chất con người. Nhưng bản thân chính quyền là gì nếu không
phải là sự phản ánh rộng lớn nhất trong mọi phản ánh về bản
chất con người? Nếu con người là những thiên thần thì sẽ
không cần thiết phải có chính quyền. Nếu các thiên thần cai
quản thì không cần thiết phải có sự kiểm soát đối với chính
quyền dù từ bên ngoài hay bên trong. Trong việc tạo khuôn
khổ cho một chính quyền do con người quản lý con người, điều
khó khăn nhất là ở chỗ: trước hết, chính quyền phải có khả
năng kiểm soát những người bị quản lý; kế tiếp, chính quyền
phải có nghĩa vụ tự kiểm soát mình”.

Trong bài viết nổi bật và độc đáo nhất của Luận cương về thể
chế liên bang (bài số 10), Madison đã đề cập tới thách thức kép
này. Mối quan tâm chính của ông là sự cần thiết phải “phá bỏ
và kiểm soát sự bạo ngược của bè cánh”, ý nói các đảng phái
chính trị, và ông coi đó là hiểm họa lớn nhất đối với chính
quyền dân túy. “Tôi hiểu một số công dân... được liên kết lại
và được kích thích bởi một xung động về tình cảm hay lợi ích
đe dọa các quyền của những công dân khác, hay các lợi ích
chung và lâu dài của cộng đồng”.

Những tình cảm hay lợi ích đe dọa các quyền của những
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công dân khác có thể mang tính tôn giáo, chính trị hoặc phổ
biến nhất là kinh tế. Các đảng phái có thể phân chia theo người
giàu người nghèo, theo chủ nợ và con nợ, hoặc theo của cải sở
hữu. Madison viết: “Những lợi ích về đất đai, lợi ích về sản xuất,
lợi ích về thương mại, lợi ích về tiền bạc, cùng với nhiều lợi ích
nhỏ bé hơn khác ngày càng gia tăng ở các quốc gia văn minh,
và được phân chia thành các giai cấp khác nhau, được kích thích
bởi những tình cảm và quan điểm khác nhau. Việc quản lý
những hình thức lợi ích đa dạng và chồng chéo nhau này tạo
nên nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống lập pháp hiện đại...”.

Làm thế nào những người dân bình đẳng, có lý trí và tự do
có thể hòa giải được vô số những đòi hỏi khác nhau hoặc những
bè cánh hình thành từ những lợi ích khác nhau? Do không thể
đặt tình cảm hay lợi ích riêng ra ngoài vòng pháp luật nên hình
thức chính quyền hợp lý phải có khả năng ngăn chặn việc áp
đặt ý chí riêng của mọi bè cánh, dù đa số hay thiểu số, lên quyền
lợi chung. Madison cho rằng lá chắn để chống lại đảng phái
chuyên quyền chính là hình thức chính quyền cộng hòa (hay
đại diện) với xu hướng “sàng lọc và mở rộng các ý kiến của công
chúng bằng cách truyền đạt chúng thông qua một đoàn thể
trung gian được lựa chọn”.

Nhưng theo Madison, điều còn quan trọng hơn nữa là việc
mở rộng nền tảng địa lý và dân chúng của nền cộng hòa, như
sẽ diễn ra dưới chính quyền quốc gia mà Hiến pháp mới đề
xuất. Ông viết: “Vì mỗi đại diện sẽ do một số lượng lớn những
công dân trong nền cộng hòa bầu ra, cho nên việc những ứng
cử viên không xứng đáng thực hiện thành công những thủ đoạn
thường thấy trong các cuộc bầu cử sẽ trở nên khó khăn hơn...
Sự ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo bè cánh có thể châm ngòi
cho một ngọn lửa trong nội bộ bang của họ, nhưng sẽ không
thể hình thành một đám cháy lớn lan rộng ra khắp các bang
khác”.
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Điều đang được hối thúc ở đây là nguyên tắc đa nguyên, một
nguyên tắc hoan nghênh sự đa dạng như một sự chứng thực
đối với những khác biệt và tự do cá nhân, nhưng quan trọng
hơn là vì tác động tích cực của nó trong việc dung hòa những
tình cảm và lợi ích có tính xung đột. Cũng như sự đa dạng về
tín ngưỡng tôn giáo tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ khiến cho khó
có thể áp đặt một giáo hội duy nhất, sự đa dạng của các bang
với nhiều địa hạt và mối quan tâm khác nhau khiến cho một
phe phái hay một đảng bị kích động và mang tính áp chế tiềm
tàng khó có thể giành được thắng lợi trong toàn quốc. Sự khẳng
định cho lý lẽ của Madison được thể hiện trong sự phát triển
của các chính đảng lớn tại Mỹ, những đảng phái có xu hướng
ôn hòa và phi lý tưởng bởi vì mỗi đảng đều có những lợi ích cục
bộ và kinh tế rất khác biệt.

Tam quyền phân lập
Ý tưởng về phân quyền giữa các nhánh khác nhau trong chính
quyền nhằm tránh xảy ra sự chuyên chế của quyền lực tập trung
được liệt vào phạm trù rộng hơn trong kiểm soát và đối trọng
lẫn nhau. Nhưng tập Luận cương về thể chế liên bang nhận thấy
một ưu điểm khác của việc phân quyền, cụ thể là sự gia tăng về
tính hiệu quả và năng lực của chính quyền. Bằng cách giới hạn
ở những chức năng chuyên biệt, các nhánh chính quyền khác
nhau phát triển cả về kỹ năng chuyên môn, cả về ý thức tự hào
đối với vai trò của mình, một điều sẽ không thể có được nếu
các quyền lực này được gộp chung lại hoặc bị chồng chéo ở
một mức độ nào đó.

Những phẩm chất có thể vô cùng quan trọng đối với một
chức năng này lại có thể không thích hợp đối với một chức
năng khác. Do vậy Hamilton đã coi “sức mạnh của nhánh hành
pháp” là thiết yếu đối với việc bảo vệ đất nước trước sự tấn công
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của nước ngoài, đối với việc quản lý pháp luật một cách công
bằng, bảo vệ tài sản và quyền tự do cá nhân, những quyền lợi
mà ông coi là có mối quan hệ chặt chẽ. Ngược lại, sự “thận
trọng và khôn ngoan”, chứ không phải sức mạnh, mới là những
phẩm chất tối ưu đối với một nhà lập pháp, người phải giành
được lòng tin của người dân và dung hòa được những lợi ích
đa dạng của họ.

Những yêu cầu khác nhau này cũng lý giải tại sao quyền
hành pháp nên được đặt trong tay một người, tức tổng thống,
vì nhiều người điều hành có thể dẫn đến tình trạng tê liệt và
“vô hiệu những biện pháp quan trọng nhất của chính quyền,
trong những trường hợp khẩn cấp quan trọng nhất của đất
nước”. Nghĩa là một khi bộ máy lập pháp, phản ánh ý chí của
người dân, đã đưa ra những đánh giá thận trọng và được bàn
luận thấu đáo bằng việc thông qua một đạo luật, nhà hành pháp
phải vững vàng thực thi đạo luật đó một cách công minh, cưỡng
lại những lời xin phép ngoại lệ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân.
Và trong trường hợp xảy ra sự tấn công của nước ngoài, nhà
hành pháp phải có quyền lực và sức mạnh để ứng phó nhanh
và có uy lực. Đối với ngành tư pháp, những phẩm chất đề ra
cũng rất đặc biệt: không phải là sức mạnh và sự nhanh nhẹn
của nhà hành pháp, cũng không phải sự nhạy bén với thái độ
của công chúng hay khả năng thỏa hiệp của nhà lập pháp, mà
là “sự liêm chính và ôn hoà”. Và do được bổ nhiệm suốt đời,
các thẩm phán tránh được các áp lực của công chúng, cũng như
của cả nhánh hành pháp lẫn lập pháp.

Những vấn đề chính trị muôn thuở 
Những bình luận đáng ghi nhớ trong Luận cương về thể chế

liên bang về chính quyền, xã hội, quyền tự do, sự chuyên chế và
bản chất của chính khách không phải luôn dễ tìm thấy. Phần
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lớn những gì được đề cập trong các bài viết này đều đã cũ, lặp
đi lặp lại hoặc có lối văn phong cổ xưa. Các tác giả đã không có
thời gian lẫn ý định sắp đặt những suy nghĩ của mình theo một
trình tự và hình thức hoàn chỉnh. Song Luận cương về thể chế
liên bang vẫn là không thể thiếu đối với bất cứ ai quan tâm một
cách nghiêm túc đến những vấn đề muôn thuở về lý thuyết và
thực tiễn chính trị được Hamilton và Madison nêu lên. Clinton
Rossitor, nhà sử học chính trị lỗi lạc trong thế kỷ 20 đã viết:
“Chưa một ngòi bút nào ở Mỹ đưa ra được những câu trả lời
hùng hồn, cứng rắn và bổ ích hơn. Thông điệp của Luận cương
về thể chế liên bang là như sau: không thể có hạnh phúc nào
nếu thiếu tự do, không có tự do nào nếu thiếu sự tự trị, không
có sự tự trị nào nếu thiếu sự tuân thủ hiến pháp, không có sự
tuân thủ hiến pháp nào nếu thiếu nền tảng đạo đức - và sẽ
không có một điều nào trong những điều tốt đẹp lớn lao trên
đây nếu thiếu ổn định và trật tự”. 
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- JAMES MADISON, LUẬN CƯƠNG VỀ THỂ CHẾ LIÊN BANG, 1787-1788

“Tổng thống nhận được toàn bộ quyền lực của

mình từ nhân dân”. 
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V
ào thời tất cả các quốc gia lớn ở châu Âu đều có chế
độ quân chủ cha truyền con nối thì ý tưởng về một vị
tổng thống với nhiệm kỳ có giới hạn tự nó đã mang

tính cách mạng. Nhưng Hiến pháp được thông qua năm 1787
đã trao quyền hành pháp cho tổng thống và điều đó vẫn tiếp
tục tồn tại đến tận ngày nay. Hiến pháp còn quy định việc bầu
ra một phó tổng thống, người sẽ kế nhiệm tổng thống trong
trường hợp tổng thống qua đời, từ chức hay không có đủ năng
lực. Trong khi Hiến pháp nêu lên khá chi tiết các nhiệm vụ và
quyền hạn của tổng thống, nó lại không ủy thác bất kỳ một
quyền hành pháp cụ thể nào cho phó tổng thống, cho nội các
gồm 15 thành viên của tổng thống (bao gồm các bộ trưởng
trong chính quyền liên bang), hay cho các quan chức liên
bang khác.

Việc lập ra một chức vụ tổng thống nhất thể và đầy quyền
lực là nguồn gốc gây ra một số tranh cãi trong Hội nghị Lập
hiến. Một số bang đã từng kinh qua các hội đồng hành pháp
bao gồm nhiều thành viên, một hệ thống mà Thuỵ Sĩ đã áp
dụng với nhiều thành công trong một số năm. Đại biểu Ben-
jamin Franklin đã yêu cầu Hoa Kỳ cũng áp dụng một chế độ
tương tự. Ngoài ra, nhiều đại biểu do vẫn còn nhức nhối trước
tình trạng Vương triều nước Anh nắm trong tay quá nhiều
quyền hành pháp, nên rất dè dặt đối với một chức vụ tổng
thống nhiều quyền lực. Mặc dù vậy, những người chủ trương
một tổng thống duy nhất - hoạt động dưới sự kiểm soát và đối
trọng nghiêm ngặt - cuối cùng đã giành phần thắng.

NHÁNH HÀNH PHÁP: 
QUYỀN LỰC CỦA TỔNG THỐNG

CHƯƠNG 3
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Hiến pháp đòi hỏi tổng thống phải là công dân Mỹ sinh ra
trên đất Mỹ và có tuổi đời ít nhất là 35 tuổi. Các ứng cử viên
tổng thống được các chính đảng bầu chọn nhiều tháng trước
cuộc bầu cử tổng thống, được tổ chức 4 năm một lần (những
năm có số năm chia hết cho 4) vào ngày thứ 3 đầu tiên sau ngày
thứ 2 đầu tiên của tháng 11. Điều sửa đổi Hiến pháp thứ 22,
được phê chuẩn năm 1951, giới hạn tổng thống chỉ được giữ
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hai nhiệm kỳ.
Phó tổng thống phục vụ đồng thời với tổng thống. Ngoài

quyền được kế nhiệm, phó tổng thống còn giữ ghế chủ tịch
Thượng viện. Điều sửa đổi Hiến pháp thứ 25, được thông qua
năm 1967, quy định cụ thể hơn quá trình kế nhiệm tổng thống.
Nó quy định những điều kiện cụ thể mà theo đó phó tổng
thống được trao quyền đảm nhiệm cương vị tổng thống nếu

Nhà Trắng



Chức vụ tổng thống

NHIỆM KỲ:

Do dân bầu ra thông qua đại cử tri đoàn, mỗi nhiệm kỳ 4 năm; một tổng
thống không được giữ quá hai nhiệm kỳ.

LƯƠNG:

400.000 đôla một năm kể từ ngày 20/1/2013.

NHẬM CHỨC:

Ngày 20 tháng 1, tiếp theo sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm trước.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ỨNG CỬ TỔNG THỐNG:

Là công dân Hoa Kỳ được sinh ra ở Hoa Kỳ, tuổi đời ít nhất 35 tuổi và đã cư
trú ít nhất 14 năm tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU:

Bảo vệ Hiến pháp và thực thi các luật pháp do Quốc hội lập ra.

NHỮNG QUYỀN KHÁC: 

Khuyến nghị các văn bản luật pháp với Quốc hội; triệu tập các kỳ họp đặc
biệt của Quốc hội; gửi thông điệp đến Quốc hội; ký phê chuẩn hoặc phủ quyết
các luật; bổ nhiệm các thẩm phán liên bang; bổ nhiệm người đứng đầu các
bộ và các cơ quan liên bang cùng các quan chức quan trọng khác của liên
bang; cử đại diện ra nước ngoài; thực hiện các mối quan hệ chính thức với
nước ngoài; thực hiện chức năng tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang; ra lệnh
ân xá đối với những người có tội danh chống lại Hoa Kỳ.
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tổng thống không còn khả năng làm việc. Điều sửa đổi Hiến
pháp này cũng quy định tổng thống được trở lại cương vị của
mình trong trường hợp sức khỏe của ông được phục hồi. Ngoài
ra, điều sửa đổi Hiến pháp này còn cho phép tổng thống chỉ
định một phó tổng thống, với sự tán hành của Quốc hội, khi
chức vụ này bị bỏ trống.

Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền lập ra thứ tự kế nhiệm
sau phó tổng thống. Lúc này, nếu cả hai chức vụ tổng thống và
phó tổng thống đều bị bỏ trống thì chủ tịch Hạ viện sẽ đảm
nhiệm chức vụ tổng thống. Tiếp đến là chủ tịch lâm thời của
Thượng viện (một thượng nghị sĩ được Thượng viện bầu ra để
chủ trì Thượng viện trong lúc không có phó tổng thống), và
sau đó là các quan chức nội các theo thứ tự đã được quy định.

Chính quyền sẽ đóng tại thủ đô Washington, D.C. (quận
Columbia), một vùng đất liên bang nằm giữa bang Maryland
và Virginia ở bờ đông nước Mỹ. Nhà Trắng, vừa là nơi ở, vừa là
nơi làm việc của tổng thống, cũng nằm ở đây.

Phương pháp bầu tổng thống là một đặc thù của chế độ Mỹ.
Cử tri mỗi bang bầu ra một đoàn đại cử tri (những người sẽ bầu
ra tổng thống) có số lượng bằng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ
mà bang này có trong Quốc hội. Mặc dù cử tri mỗi bang bầu
ra các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống theo lựa chọn
của mình, nhưng kết quả bầu cử vẫn chưa phải là cuối cùng cho
đến khi các đại cử tri của mỗi bang bỏ phiếu cho những ứng cử
viên có số phiếu phổ thông cao nhất trong bang. Ở gần như tất
cả 50 bang của Mỹ, ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống
nào giành được số phiếu cao nhất trong bang thì cũng giành
được toàn bộ các “lá phiếu đại cử tri” của bang đó.

Các đại cử tri của tất cả 50 bang và của quận Columbia -
tổng cộng 538 người - hợp thành đại cử tri đoàn. Theo quy định
của Hiến pháp, đại cử tri đoàn không bao giờ họp lại với nhau
như một tổ chức. Trái lại, các đại cử tri của mỗi bang sẽ họp lại
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với nhau tại thủ phủ bang mình ít lâu sau cuộc bầu cử và dồn
phiếu bầu cho ứng cử viên có số phiếu bầu phổ thông cao nhất
tại bang mình. Muốn thắng cử, ứng cử viên tổng thống phải
giành được 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu có thể
có. Hiến pháp quy định rằng, nếu không có ứng cử viên nào
giành được đa số phiếu, Hạ viện sẽ phải quyết định, trong đó
tất cả các hạ nghị sĩ của một bang sẽ bỏ phiếu với tư cách một
đơn vị. Trong trường hợp đó, mỗi bang và quận Columbia sẽ
được phân bổ chỉ một phiếu bầu duy nhất.

Nhiệm kỳ tổng thống bốn năm bắt đầu từ ngày 20 tháng 1
(trước kia là từ tháng 3, sau được thay đổi bởi điều sửa đổi Hiến
pháp thứ 20 được phê chuẩn năm 1933) sau cuộc bầu cử vào
tháng 11. Tổng thống bắt đầu những nhiệm vụ chính thức của
mình bằng một lễ nhậm chức, theo truyền thống được tổ chức
trên thềm điện Capitol Hoa Kỳ, nơi họp Quốc hội. Tổng thống
công khai tuyên thệ nhậm chức, trước sự chứng kiến của chánh
án Tòa án Tối cao. Lời tuyên thệ được ghi trong Điều II của
Hiến pháp: “Tôi trân trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ trung thành
thi hành chức trách Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, và
sẽ bằng tất cả khả năng của mình, duy trì, bảo toàn và bảo vệ
Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”. Lễ tuyên thệ thường
được nối tiếp bằng một diễn văn nhậm chức trong đó tân tổng
thống phác họa các chính sách và kế hoạch của chính quyền
của mình.

Quyền lực của tổng thống
Chức vụ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một trong
những chức vụ có quyền lực nhất trên thế giới. Hiến pháp quy
định rằng tổng thống phải “chăm lo cho luật pháp được thực
hiện một cách nghiêm minh”. Để gánh vác trách nhiệm này,
tổng thống chủ trì nhánh hành pháp của chính quyền liên bang
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-

một tổ chức rộng lớn gồm tới 3,5 triệu người, trong đó có một
triệu quân nhân tại ngũ. Ngoài ra, tổng thống còn có những
quyền quan trọng về lập pháp và tư pháp.

Quyền hành pháp
Trong bản thân nhánh hành pháp, tổng thống có những quyền
hạn rộng lớn để điều hành công việc quốc gia và các hoạt động
của chính quyền liên bang. Tổng thống có thể ban hành các
quy định, quy chế và chỉ thị, được gọi là những chế tài hành
pháp, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các cơ quan liên
bang mà không cần có sự tán thành của Quốc hội. Là tổng tư
lệnh của các lực lượng vũ trang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tổng
thống cũng có thể huy động các đơn vị Cận vệ quốc gia của
bang phục vụ cho liên bang. Trong thời gian chiến tranh hay
trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, Quốc hội có thể trao cho
tổng thống những quyền hạn thậm chí còn rộng hơn nữa để

Tổng thống George Bush
thông báo một sáng kiến về
môi trường tại Cục Hàng
không Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ
vào năm 1992.
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điều hành nền kinh tế quốc dân và bảo vệ an ninh của Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ.

Tổng thống đề cử - và Thượng viện phê chuẩn - người đứng
đầu tất cả các bộ và các cơ quan hành pháp, cùng với hàng trăm
quan chức cao cấp liên bang khác. Tuy nhiên, phần đông viên
chức liên bang được lựa chọn thông qua hệ thống công chức
nhà nước mà ở đó việc bổ nhiệm và đề bạt dựa trên cơ sở năng
lực và kinh nghiệm.

Quyền lập pháp
Mặc dù Hiến pháp quy định “mọi quyền lập pháp”phải được
trao cho Quốc hội, nhưng tổng thống, với tư cách người hoạch
định chủ yếu chính sách công, vẫn có một vai trò lập pháp quan
trọng. Tổng thống có thể phủ quyết bất kỳ một dự luật nào đã
được Quốc hội thông qua và, trừ khi có hai phần ba thành viên

Tổng thống Bill Clinton được vây quanh bởi các nghị sĩ, đang ký một đạo luật
về giáo dục đại học vào năm 1988.
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trong mỗi viện bỏ phiếu phủ quyết để gạt bỏ sự phủ quyết của
tổng thống, dự luật đó sẽ không bao giờ trở thành luật.

Phần lớn các văn bản luật mà Quốc hội xử lý đều được
nhánh hành pháp đề xuất. Trong một thông điệp đặc biệt hàng
năm gửi cho Quốc hội, tổng thống có thể đề xuất những văn
bản pháp luật nào mà tổng thống cho là cần thiết. Nếu Quốc
hội phải ngừng họp mà chưa kịp đề cập được những đề xuất
này, thì tổng thống có quyền triệu tập phiên họp đặc biệt.
Nhưng trên cả vai trò chính thức đó, với tư cách là người đứng
đầu một chính đảng và là quan chức hành pháp chủ yếu của
chính quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tổng thống ở vào vị thế
có thể ảnh hưởng tới dư luận và qua đó ảnh hưởng tới quá trình
lập pháp tại Quốc hội.

Để cải thiện những mối quan hệ công việc của mình với
Quốc hội, các vị tổng thống trong những năm gần đây đã thiết
lập một Văn phòng Liên lạc với Quốc hội tại Nhà Trắng. Các
phụ tá tổng thống theo dõi cập nhật mọi hoạt động lập pháp
quan trọng và cố gắng thuyết phục các thượng nghị sĩ và hạ
nghị sĩ của cả hai đảng ủng hộ các chính sách của chính phủ.

Tổng thống Ronald Reagan gặp gỡ Sandra Day O'Connor sau khi bổ nhiệm bà
làm thẩm phán nữ đầu tiên của tòa án tối cao Mỹ vào năm 1981.
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Quyền tư pháp
Trong số các quyền hợp hiến của tổng thống, có quyền bổ
nhiệm các quan chức chính quyền quan trọng. Sự đề cử của
tổng thống đối với các thẩm phán liên bang, kể cả các thành
viên của Tòa án Tối cao, phải được sự phê chuẩn của Thượng
viện. Một quyền quan trọng nữa là ban bố lệnh ân xá hoàn toàn
hay có điều kiện cho bất kỳ ai đã bị kết tội vi phạm luật pháp
liên bang - trừ trường hợp bị luận tội. Quyền ân xá bao hàm
trong đó quyền rút ngắn thời hạn tù và giảm bớt tiền phạt.

Các quyền trong các vấn đề đối ngoại
Theo Hiến pháp, tổng thống là quan chức liên bang chịu trách
nhiệm chính về các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các nước
khác. Tổng thống bổ nhiệm các đại sứ, công sứ và lãnh sự - với
sự phê chuẩn của Thượng viện - tiếp nhận các đại sứ và các quan
chức nhà nước khác của nước ngoài. Cùng với ngoại trưởng,
tổng thống điều hành tất cả các mối quan hệ chính thức với các
chính phủ nước ngoài. Đôi khi tổng thống có thể đích thân
tham gia các hội nghị thượng đỉnh, tại đó những nguyên thủ
quốc gia gặp gỡ nhau để trực tiếp trao đổi ý kiến. Vì thế, Tổng
thống Woodrow Wilson đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới hội nghị
Paris khi kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ nhất; Tổng thống
Franklin D. Roosevelt đã gặp gỡ các lãnh tụ Đồng minh trong
Chiến tranh Thế giới Thứ hai; và kể từ đó tất cả các tổng thống
đều đã họp mặt với các lãnh tụ thế giới để thảo luận các vấn đề
kinh tế và chính trị, nhằm đi tới ký kết những hiệp ước song
phương và đa phương.

Thông qua Bộ Ngoại giao, tổng thống chịu trách nhiệm bảo
vệ người Mỹ ở nước ngoài và bảo vệ những kiều dân nước ngoài
ở Mỹ. Tổng thống quyết định việc có công nhận hay không
công nhận các quốc gia mới và các chính quyền mới, đàm phán
các hiệp ước với những quốc gia khác, và những hiệp ước đó sẽ
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mang tính ràng buộc với Hoa Kỳ khi được hai phần ba thành
viên Thượng viện thông qua. Tổng thống còn có quyền đàm
phán “các thỏa thuận mang tính chất hành chính” với những
cường quốc nước ngoài mà không cần đến sự phê chuẩn của
Thượng viện.

Những hạn chế đối với quyền lực của tổng

thống
Do tính chất đa dạng trong vai trò và trách nhiệm của tổng
thống, cùng với sự hiện diện nổi bật trong bối cảnh quốc gia và
quốc tế, các nhà phân tích chính trị có xu hướng nhấn mạnh
nhiều tới các quyền hạn của tổng thống. Thậm chí một số người
đã nói đến “cương vị tổng thống toàn quyền”, ám chỉ vai trò
mở rộng của địa vị mà Franklin D. Roosevelt duy trì trong
nhiệm kỳ của ông.

Một trong những thực tế cảnh tỉnh đầu tiên mà một tân tổng
thống nhận ra là sự kế thừa một cấu trúc quan liêu cố hữu rất
khó quản lý và chậm chuyển hướng. Quyền bổ nhiệm của tổng

Tổng thống George W.Bush gặp gỡ các cố vấn chính sách đối ngoại vào 
năm 2005.
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thống chỉ được áp dụng đối với khoảng 3.000 người trong một
đội ngũ cán bộ chính quyền dân sự gồm khoảng 3,5 triệu người.

Tổng thống thường đã, đang và sẽ còn tiếp tục nhận thấy
rằng bộ máy chính quyền hoạt động khá độc lập đối với sự can
thiệp của mình. Các vị tổng thống mới ngay lập tức phải đương
đầu với những quyết định tồn đọng của các chính quyền đã
mãn nhiệm. Họ kế thừa một ngân sách chi tiêu đã được xây
dựng và phê chuẩn thành luật từ lâu trước khi họ nhậm chức,
cùng những chương trình chi tiêu đồ sộ (như chi về các chế độ
phụ cấp cho cựu chiến binh, thanh toán các khoản an sinh xã
hội, và chi bảo hiểm y tế cho người già), được quy định bởi luật.
Về các vấn đề đối ngoại, các tổng thống phải tuân thủ những
hiệp ước và các thỏa thuận không chính thức được đàm phán
bởi những người tiền nhiệm của họ.

Khi cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của “tuần trăng mật” sau
bầu cử nhanh chóng qua đi, thì vị tân tổng thống sẽ phát hiện
ra rằng Quốc hội trở nên ít hợp tác hơn, còn công luận thì chỉ
trích nhiều hơn. Tổng thống buộc phải tạo dựng những liên
minh, ít nhất là tạm thời, giữa các nhóm lợi ích khác nhau,
thường là thù địch - về kinh tế, địa lý, sắc tộc và hệ tư tưởng.
Để cho một văn bản pháp lý bất kỳ có thể được thông qua đòi
hỏi phải đạt được những thỏa hiệp với Quốc hội. Tổng thống
John F. Kennedy đã phàn nàn rằng: “Phủ quyết một dự luật
trong Quốc hội thì rất dễ dàng. Làm cho một dự luật được
thông qua mới là chuyện khó”.

Mặc dù có những hạn chế đó, mỗi vị tổng thống đều đạt
được ít nhất một số mục tiêu về pháp luật, và ngăn chặn được,
bằng cách phủ quyết, việc phê chuẩn những luật mà ông ta tin
rằng không đem lại lợi ích cao nhất cho quốc gia. Quyền lực
của tổng thống trong việc tiến hành chiến tranh và hòa bình,
bao gồm việc đàm phán các hiệp ước, là rất lớn. Hơn thế, tổng
thống có thể sử dụng vị thế có một không hai của mình để nói
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về những ý tưởng và vận động cho các chính sách, từ đó dễ
nhận được sự lưu tâm của công chúng hơn so với những quan
điểm của các đối thủ cạnh tranh về chính trị. Tổng thống
Theodore Roosevelt gọi khía cạnh đó của chức trách tổng
thống là bài thuyết giáo “cừ khôi”, bởi vì khi một vị tổng thống
nêu lên một vấn đề, thì tất yếu vấn đề đó sẽ được công chúng
đem ra tranh luận. Quyền lực và ảnh hưởng của một tổng thống
có thể bị giới hạn, nhưng chúng vẫn cứ lớn hơn quyền lực hay
ảnh hưởng của bất kỳ một người Mỹ nào khác, dù người đó có
đang nắm quyền hay không.

Các bộ trong chính phủ
Việc cưỡng chế và thực thi hàng ngày đối với các luật liên bang
nằm trong tay nhiều bộ khác nhau, do Quốc hội lập ra để giải
quyết những lĩnh vực cụ thể của các vấn đề quốc gia và quốc
tế. Những người đứng đầu 15 bộ, do tổng thống lựa chọn và
Thượng viện phê chuẩn, tạo nên một hội đồng cố vấn được gọi
chung là “Nội các” của tổng thống. Ngoài các bộ, còn có một
số tổ chức nhân viên nhóm lại thành Văn phòng Điều hành của
Tổng thống. Các tổ chức này bao gồm đội ngũ nhân viên của
Nhà Trắng, Hội đồng An ninh quốc gia, Văn phòng Quản lý và
Ngân sách, Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Văn phòng Đại diện
Thương mại Mỹ, và Văn phòng Khoa học và Công nghệ.

Hiến pháp không có một quy định nào đối với Nội các của
tổng thống. Nó quy định rằng tổng thống có thể hỏi ý kiến,
bằng văn bản, quan chức chủ chốt của từng bộ điều hành về bất
kỳ một chủ đề nào thuộc phạm vi trách nhiệm của họ, nhưng
nó không nêu cụ thể các bộ cũng như không mô tả nhiệm vụ
của chúng. Tương tự, Hiến pháp cũng không có một quy định
cụ thể nào về trình độ mà một vị bộ trưởng cần có.

Nội các phát triển, dù không được quy định cụ thể trong
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Hiến pháp, như là một đòi hỏi bắt buộc của thực tiễn, thậm chí
trong thời George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa
Kỳ, tổng thống chắc chắn không thể thi hành các nhiệm vụ của
mình nếu không có sự cố vấn và trợ giúp. Tổng thống thế nào
thì tạo ra nội các thế đó. Một số tổng thống đã dựa nhiều vào
Nội các để có được sự cố vấn, một số khác dựa vừa phải, và có
một số ít vị tổng thống về cơ bản là phớt lờ vai trò của Nội các.
Cho dù các thành viên Nội các có hành động như là những cố
vấn hay không, họ vẫn nắm giữ trách nhiệm chỉ đạo các hoạt
động của chính phủ trong những lĩnh vực liên quan cụ thể.

Mỗi bộ có hàng nghìn nhân viên, với các văn phòng đặt trên
khắp đất nước cũng như ở thủ đô Washington. Các bộ được
chia thành các vụ, cục, ban, tổng cục, mỗi đơn vị có những
nhiệm vụ cụ thể.

Vào năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã đề xuất tổ
chức lại chính phủ bằng cách nhập 6 bộ và cơ quan phụ trách
kinh tế và thương mại chủ chốt, nhưng cho đến giữa năm 2013,
Quốc hội vẫn chưa xem xét đến đề xuất này.

Bộ Nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp để đảm bảo
giá cả hợp lý và thị trường ổn định cho người sản xuất và người
tiêu dùng, hoạt động để cải thiện và duy trì thu nhập của nông
dân, giúp phát triển và mở mang các thị trường nước ngoài cho
hàng nông sản. Bộ cố gắng hạn chế tình trạng nghèo khổ, đói
kém và suy dinh dưỡng bằng cách phát hành tem phiếu thực
phẩm cho người nghèo; đài thọ cho các chương trình giáo dục
về dinh dưỡng; điều hành các chương trình trợ giúp thực phẩm
khác, chủ yếu là cho trẻ em, phụ nữ có thai và người già. Bộ
cũng duy trì năng lực sản xuất bằng cách giúp cho các chủ đất
bảo vệ được đất trồng trọt, nước, rừng và các nguồn tài nguyên
thiên nhiên khác.
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Bộ Nông nghiệp chỉ đạo sự phát triển nông thôn, các chương
trình tín dụng và tiết kiệm nhằm thực hiện các chính sách tăng
trưởng quốc gia, tiến hành việc nghiên cứu khoa học và công
nghệ trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua dịch vụ
kiểm định và xếp loại, Bộ Nông nghiệp bảo đảm các tiêu chuẩn
chất lượng của thực phẩm được chào bán. Cục Nghiên cứu
Nông nghiệp của Bộ tìm cách phát triển những giải pháp cho
những vấn đề nông nghiệp có vị trí ưu tiên quốc gia cao, và cục
này quản lý Thư viện Nông nghiệp Quốc gia để truyền bá thông
tin cho đông đảo người sử dụng, từ những nhà khoa học nghiên
cứu đến quảng đại công chúng.

Cục Nông nghiệp đối ngoại của Bộ Nông nghiệp có vai trò
là cơ quan xúc tiến xuất khẩu và dịch vụ cho nông nghiệp Hoa
Kỳ, sử dụng các chuyên gia ở nước ngoài để tiến hành các cuộc
khảo sát về nông nghiệp nước ngoài, phục vụ cho những nhóm
lợi ích nông nghiệp và kinh doanh của Hoa Kỳ. Tổng cục Lâm

Bầy cừu được tập hợp trong hàng rào để đếm số lượng và đo cân nặng tại
Trạm kiểm tra cừu của Bộ Nông nghiệp tại Bubois, bang Idaho.
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nghiệp Mỹ, cũng là một bộ phận của Bộ, kiểm soát một mạng
lưới rộng lớn các khu vực rừng và khu vực thiên nhiên hoang dã
của đất nước.

Bộ Thương mại
Bộ Thương mại có vai trò thúc đẩy thương mại quốc tế, tăng
trưởng kinh tế và tiến bộ kỹ thuật của quốc gia. Nó cung cấp sự
trợ giúp và thông tin nhằm làm tăng tính cạnh tranh của Mỹ
trong nền kinh tế thế giới; phụ trách các chương trình nhằm tạo
công ăn việc làm mới và thúc đẩy sự phát triển của các doanh
nghiệp do người thiểu số làm chủ; cung cấp các số liệu thống
kê cùng những phân tích về kinh tế và nhân khẩu học cho các
nhà hoạch định kế hoạch của chính phủ và giới doanh nghiệp.

Bộ gồm có nhiều cơ quan đa dạng. Ví dụ, Viện Tiêu chuẩn
và Công nghệ Quốc gia đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế bằng
cách cộng tác với các ngành công nghiệp nhằm phát triển và

Một trong những nhà phát triển đồng hồ nguyên tử, Dave Glaze, đang kiểm tra
thiết bị tại Học viện Kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng của bộ Tài chính ở Boul-
der, bang Colorado. Chiếc đồng hồ đo thời gian bằng cách đếm chính xác sự
chuyển động của các nguyên tử. 
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ứng dụng công nghệ, đo lường và tiêu chuẩn. Cục Đại dương
và Khí quyển Quốc gia trong đó có Cơ quan Thời tiết Quốc
gia, có nhiệm vụ nâng cao sự hiểu biết về môi trường trái đất
và bảo toàn các tài nguyên biển và ven biển của đất nước. Cục
Sáng chế và Nhãn hiệu Thương mại đẩy mạnh tiến bộ khoa học
và mỹ nghệ bằng cách bảo đảm cho tác giả và nhà sáng chế giữ
độc quyền đối với những sáng tạo và phát minh của mình. Cục
Viễn thông và Thông tin Quốc gia cố vấn cho tổng thống về
chính sách viễn thông, thúc đẩy sáng kiến, khuyến khích cạnh
tranh, tạo ra công ăn việc làm và đem lại cho người tiêu dùng
dịch vụ viễn thông chất lượng cao hơn với mức giá thấp hơn.

Bộ Quốc phòng
Đại bản doanh đóng tại Lầu Năm góc, tòa nhà văn phòng lớn
nhất thế giới, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về tất cả những
vấn đề liên quan tới an ninh quân sự của quốc gia. Bộ cung cấp
lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, gồm khoảng một triệu nam nữ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (phía bên trái) tham dự lễ tốt nghiệp
của Học viện Không quân Hoa Kỳ vào năm 2007.
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quân nhân đang tại ngũ. Trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng
này được sự hậu thuẫn của 1,5 triệu thành viên lực lượng dự bị
của các bang, gọi là Đội Cận vệ Quốc gia. Ngoài ra, có khoảng
718.000 nhân viên dân sự phục vụ cho Bộ Quốc phòng trong
những lĩnh vực như nghiên cứu, liên lạc tình báo, vẽ bản đồ và
các vấn đề an ninh quốc tế. Cục An ninh Quốc gia phối hợp,
chỉ đạo và thực hiện những hoạt động tình báo chuyên biệt hỗ
trợ cho các hoạt động của chính quyền Hoa Kỳ, cũng đặt dưới
sự chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là thành viên trong
cộng đồng tình báo Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân chủng được tổ chức riêng
biệt là Lục quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến, Không quân,
cũng như các học viện của bốn quân chủng và Trường Cao
đẳng Chiến tranh Quốc gia, Hội đồng tham mưu trưởng liên
quân và một số bộ tư lệnh tác chiến chuyên biệt. Bộ Quốc
phòng cũng duy trì các lực lượng của mình ở hải ngoại để thực
hiện những cam kết theo hiệp ước, bảo vệ thương mại và các
vùng lãnh thổ ở bên ngoài quốc gia, cung cấp các lực lượng
không chiến và các lực lượng hỗ trợ. Những trách nhiệm phi
quân sự bao gồm việc kiểm soát lũ lụt, phát triển các nguồn lực
hải dương và quản lý các trữ lượng dầu mỏ.

Bộ Giáo dục
Mặc dù các trường học trước hết thuộc về trách nhiệm của địa
phương trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, Bộ Giáo dục đảm
trách sự lãnh đạo cấp quốc gia đối với các vấn đề trọng yếu
trong nền giáo dục ở Mỹ và phục vụ như một văn phòng trung
ương về thông tin để giúp cho những người ra quyết định tại
các bang và địa phương cải thiện các trường học của họ. Bộ xây
dựng chính sách và điều hành các chương trình viện trợ liên
bang dành cho giáo dục, trong đó có các chương trình cho vay
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dành cho sinh viên, chương trình dành cho sinh viên bị thiệt
thòi hoặc bị tàn tật, và các chương trình dạy nghề.

Vào những năm 1990, Bộ Giáo dục tập trung vào những
chương trình sau đây: nâng cao tiêu chuẩn cho tất cả các sinh
viên, cải tiến công việc giảng dạy, khuyến khích các bậc cha mẹ
và gia đình tham gia vào sự giáo dục của trẻ em, làm cho nhà
trường trở thành một nơi an toàn, có kỷ luật và không có ma
tuý, tăng cường quan hệ giữa nhà trường với giới sử dụng lao
động, nâng cao sự tiếp cận với trợ giúp tài chính để sinh viên
có thể đến trường và tiếp nhận sự đào tạo, và giúp đỡ cho mọi
sinh viên đều trở thành những người hiểu biết về công nghệ.

Bộ Năng lượng
Mối quan ngại ngày càng tăng lên về những vấn đề năng lượng
của quốc gia trong những năm 1970 đã thúc đẩy Quốc hội
thành lập Bộ Năng lượng. Bộ này tiếp quản các chức năng của
một số cơ quan chính phủ đã từng tham gia vào lĩnh vực năng

Trẻ em đang tham gia lớp học tại một trường công ở Thành phố New York.
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lượng. Đội ngũ cán bộ của Bộ Năng lượng chịu trách nhiệm
nghiên cứu, phát triển và vận hành công nghệ năng lượng; bảo
tồn nguồn năng lượng; sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục
đích dân sự và quân sự; quản lý việc sản xuất và sử dụng năng
lượng; định giá và phân bổ dầu mỏ; và một chương trình trung
tâm thu thập và phân tích dữ liệu về năng lượng.

Bộ Năng lượng bảo vệ môi trường quốc gia bằng cách đề ra
những tiêu chuẩn nhằm giảm thiểu các tác hại của sản xuất
năng lượng. Ví dụ, Bộ Năng lượng tiến hành việc nghiên cứu
về môi trường và những vấn đề liên quan đến sức khỏe, như
các nghiên cứu về các chất gây ô nhiễm có liên quan tới năng
lượng và những ảnh hưởng của chúng đối với các hệ sinh vật.

Bộ Y tế và Các dịch vụ nhân sinh 
Bộ Y tế và Các dịch vụ nhân sinh, giám sát khoảng 300 chương
trình, có lẽ là cơ quan tiếp xúc trực tiếp đến cuộc sống của nhiều
người Mỹ hơn bất kỳ một cơ quan liên bang nào khác. Bộ phận
cấu thành lớn nhất của nó, Trung tâm Chăm sóc và trợ giúp về

Bác sỹ Teresa Pham, một
chuyên gia trong lĩnh vực
thuốc dành cho người cao
tuổi, trao đổi với bệnh nhân
tại trung tâm hồi phục ở Los
Angeles, California. Chương
trình Medicare của Chính
phủ Mỹ cung cấp bảo hiểm
sức khỏe cho gần 50 triệu
công dân Mỹ trên 65 tuổi.



78 CHƯƠNG 3

y tế sức khỏe, quản lý các chương trình Medicare và Medicaid
- những chương trình đem lại sự chăm sóc sức khỏe cho khoảng
1/5 người Mỹ. Chương trình Medicare đem lại bảo hiểm y tế
cho 50 triệu người già và tàn tật ở Hoa Kỳ. Chương trình Med-
icaid, một chương trình phối hợp liên bang và bang, cung cấp
bảo hiểm y tế cho 62 triệu người thu nhập thấp, trong đó có 28
triệu trẻ em.

Bộ Y tế và Các dịch vụ nhân sinh còn quản lý mạng lưới
các Viện Y tế Quốc gia, đây là tổ chức nghiên cứu y học hàng
đầu thế giới, hỗ trợ khoảng 50.000 dự án nghiên cứu về các
bệnh như ung thư, Alzheimer, tiểu đường, viêm khớp, đau tim
và AIDS. Các cơ quan khác của Bộ Y tế và Các dịch vụ nhân
sinh bảo đảm tính an toàn và hữu hiệu của việc cung cấp thực
phẩm, của các loại thuốc men của quốc gia, ngăn chặn sự
bùng nổ các căn bệnh lây lan và cung cấp dịch vụ y tế cho
người Anhđiêng Mỹ và dân bản địa ở Alaska, góp phần nâng
cao chất lượng và khả năng cung cấp biện pháp ngăn ngừa
mắc nghiện, điều trị bệnh nghiện ma túy và các dịch vụ điều
trị bệnh tâm thần.

Bộ An ninh nội địa
Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011, Quốc
hội Mỹ đã quyết định thành lập Bộ An ninh Nội địa để đảm
bảo an ninh tốt hơn cho công dân Mỹ, kết hợp các đơn vị thuộc
của 22 cơ quan và bộ ngành liên bang khác nhau thành một bộ
thống nhất thuộc nội các. Một số cơ quan lớn trực thuộc Bộ
An ninh nội địa là những cơ quan phụ trách về hải quan, nhập
cư, ứng phó với thiên tai, an ninh vận tải, và lực lượng cảnh sát
biển.

Sau 10 năm thành lập và hoạt động, Bộ An ninh Nội địa
đã phát triển một phương pháp dựa trên rủi ro, được thiết kế
để có thể phát hiện, ngăn chặn và ứng phó trước một loạt các
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mối đe dọa khác nhau – từ các cuộc tấn công khủng bố đến
các thảm họa thiên tai. Bộ An ninh Nội địa không chỉ bảo vệ
biên giới Hoa Kỳ, thu thuế hàng hóa nhập khẩu và thực thi
luật nhập cư, mà giờ đây Bộ này còn đảm nhận cả nhiệm vụ
ứng phó với các đe dọa an ninh mạng. Bộ cũng vận hành một
cơ quan mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, phó tổng
thống, gia đình họ, các vị khách mời quan trọng và các nguyên
thủ quốc gia đến thăm Hoa Kỳ. Lực lượng Cảnh sát biển Hoa
Kỳ, cơ quan chính yếu trong thực thi pháp luật và cấp phép
trên biển, cũng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên
biển, chống buôn lậu ma túy, và nỗ lực phòng chống các sự
cố tràn dầu và ô nhiễm đại dương.

Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị
Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị quản lý các chương trình trợ
giúp phát triển cộng đồng và giúp cung cấp nhà ở với mức giá
phải chăng cho quốc gia. Các luật về nhà ở với giá cả phải
chăng, do Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị quản lý, được thiết
kế nhằm đảm bảo cho các cá nhân và gia đình có thể mua
được một căn hộ mà không phải chịu tình trạng phân biệt đối
xử trong vấn đề nhà ở. Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị điều
hành các chương trình bảo hiểm vay mua nhà thế chấp để hỗ
trợ các gia đình mua nhà, và một chương trình trợ cấp tiền
thuê nhà cho các gia đình có thu nhập thấp mà nếu không có
chương trình này thì họ không thể có tiền trả cho một căn hộ
tươm tất. Ngoài ra, Bộ còn điều hành các chương trình hỗ trợ
cho việc cải tạo các khu dân cư, bảo tồn các trung tâm đô thị
khỏi tình trạng xuống cấp và khuyến khích phát triển những
cộng đồng mới. Bộ cũng bảo vệ những người mua nhà trên
thị trường và xúc tiến các chương trình khuyến khích ngành
xây dựng nhà ở. 
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Bộ Nội vụ
Là cơ quan bảo tồn chính của quốc gia, Bộ Nội vụ có trách
nhiệm đối với hầu hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đất
đai công cộng thuộc sở hữu liên bang ở Hoa Kỳ. Ví dụ, Cục Bảo
vệ cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ quản lý 561 khu vực trú ngụ
của động vật hoang dã, 38 khu quản lý vùng đất ướt, 70 trại
nuôi cá quốc gia, và một mạng lưới nhân viên thực thi luật về
động vật hoang dã. Cục Công viên Quốc gia quản lý gần 400
công viên quốc gia và các tượng đài, danh lam thắng cảnh, các
tuyến đường sông, bờ biển, các khu vui chơi giải trí và di tích
lịch sử, qua đó Cục thực hiện việc bảo tồn di sản thiên nhiên
và văn hóa của Mỹ.

Thông qua Cục Quản lý ruộng đất, Bộ giám sát đất đai
và các nguồn lực - từ các khu đất trồng trọt, các khu vui chơi
giải trí đến việc sản xuất gỗ và dầu - trên hàng triệu hécta
đất công chủ yếu thuộc miền Tây. Cục Khai hoang quản lý

Nhân viên của Cục Phòng chống Ma túy đang áp giải một người buôn ma túy
ở Guatemala đợi máy bay để dẫn độ về Mỹ vào năm 2012.
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các nguồn nước khan hiếm ở miền Tây có khí hậu bán sa
mạc của Mỹ. Bộ quản lý hoạt động khai thác mỏ ở Hoa Kỳ,
và chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ và bảo tồn các
nguồn tài nguyên được ủy thác quản lý cho các bộ lạc người
Anhđiêng Mỹ và dân bản địa ở Alaska. Trên phương diện
quốc tế, Bộ điều hành các chương trình ở những vùng lãnh
thổ thuộc Mỹ như U.S. Virgin lslands, Guam, American
Samoa, Northern Mariana Islands, giám sát việc cấp kinh
phí phát triển cho Marshall Islands và Federated States of
Micronessia và Palau.

Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp đại diện cho Chính phủ Hoa Kỳ trong các vấn đề
pháp lý và tòa án và, khi được yêu cầu, đệ trình các ý kiến cố
vấn, các quan điểm pháp lý lên tổng thống và những người
đứng đầu các bộ trong chính phủ. Đứng đầu Bộ Tư pháp là
tổng chưởng lý, quan chức đứng đầu trong việc thực thi luật
pháp của chính quyền liên bang. Cục Điều tra Liên bang của
Bộ này là cơ quan cưỡng chế thực thi pháp luật chủ yếu đối với
các tội danh liên bang. Một cơ quan lớn khác trong bộ này là
Cục Phòng chống Ma túy, ban hành các luật về ma túy và các
chất bị kiểm soát, và triệt phá các tổ chức lớn buôn bán ma túy
bất hợp pháp. 

Bộ Tư pháp cũng trợ giúp các lực lượng cảnh sát địa
phương. Ngoài ra, Bộ còn điều hành các công tố viên và
cảnh sát trưởng Mỹ trên cả nước, giám sát các nhà tù liên
bang và các thể chế xử phạt khác, điều tra và báo cáo lên
tổng thống về các đơn xin được phóng thích hay ân xá. Bộ
Tư pháp cũng liên kết với INTERPOL (Tổ chức Cảnh sát
Hình sự Quốc tế) có trách nhiệm thúc đẩy sự tương trợ lẫn
nhau giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở 176 nước thành
viên.
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Bộ Lao động 
Bộ Lao động thúc đẩy phúc lợi của những người làm công ăn
lương ở Hoa Kỳ, giúp cải thiện các điều kiện lao động và tạo lập
những mối quan hệ tốt giữa người lao động và người quản lý.
Bộ quản lý việc thực thi các luật lao động liên bang thông qua
các cơ quan như Vụ Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp, Vụ Tiêu
chuẩn nghề nghiệp, Vụ Sức khỏe và An toàn mỏ. Các luật này
đảm bảo quyền của người lao động được làm việc trong điều
kiện lao động an toàn và lành mạnh; ấn định mức tiền công tối
thiểu theo giờ và thanh toán lao động vượt giờ; cấm phân biệt
đối xử về việc làm; cung cấp bảo hiểm thất nghiệp và bồi thường
cho người bị tai nạn lao động. Bộ cũng bảo vệ các quyền về trợ
cấp hưu trí của người lao động, đài thọ cho các chương trình
đào tạo việc làm và giúp người lao động tìm kiếm việc làm. Cục
Thống kê lao động của Bộ theo dõi và báo cáo những thay đổi
trong vấn đề việc làm, giá cả và các chỉ tiêu kinh tế quốc gia khác.
Đối với những người tìm kiếm việc làm, Bộ lập ra những báo
cáo đặc biệt để giúp đỡ những công nhân lớn tuổi, thanh niên,
người thiểu số, phụ nữ và người tàn tật.

Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao cố vấn cho tổng thống, người chịu trách nhiệm
tổng thể về việc hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại
của Hoa Kỳ. Bộ đánh giá các lợi ích của Hoa Kỳ ở hải ngoại,
đưa ra những khuyến nghị về chính sách và hành động trong
tương lai, tiến hành những bước đi cần thiết để thực hiện chính
sách đã thiết lập. Bộ duy trì các mối liên hệ và quan hệ giữa Hoa
Kỳ và các nước, cố vấn cho tổng thống về việc công nhận các
quốc gia và chính phủ mới, đàm phán các hiệp ước và thỏa
thuận với các nước, phát ngôn cho Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc
và tại các tổ chức quốc tế lớn khác. Bộ duy trì hơn 250 chức vụ
ngoại giao và lãnh sự trên khắp thế giới. Trong năm 1999, Bộ
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hợp nhất Cơ quan Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí và Cục
Thông tin Hoa Kỳ vào cơ cấu và nhiệm vụ của Bộ.

Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải xây dựng chính sách tổng thể về giao
thông vận tải của quốc gia thông qua 10 đơn vị vận hành gồm
việc quy hoạch, phát triển và xây dựng đường cao tốc; việc
chuyên chở hành khách trên quy mô lớn ở đô thị; đường sắt;
hàng không dân dụng; vấn đề an toàn đường thuỷ, cảng, đường
cao tốc, các ống dẫn dầu và khí đốt.

Ví dụ, Cục Quản lý hàng không liên bang vận hành một mạng
lưới các đài chỉ huy sân bay, các trung tâm điều khiển không lưu
và các trạm dịch vụ bay trên cả nước; Cục Quản lý đường cao
tốc liên bang cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các bang để cải
thiện hơn 47.000 dặm xa lộ giữa các bang, các đường đô thị và
nông thôn cũng như các cầu. Cục An toàn giao thông đường bộ
quốc gia thiết lập các chuẩn mực an toàn và tiết kiệm nhiên liệu
cho các phương tiện cơ giới và các thiết bị cho các phương tiện
đó. Cục Hàng hải điều hành đoàn tàu biển thương mại Mỹ. 

Một nhân viên kiểm soát không lưu thuộc Cục Quản lý Hàng không Liên bang
đang theo dõi tín hiệu ra-đa tại một trung tâm FAA địa phương ở Seattle, 
bang Washington.
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Bộ Tài chính
Bộ Tài chính có trách nhiệm phục vụ các nhu cầu tài chính và
tiền tệ của quốc gia. Bộ thực hiện bốn chức năng cơ bản: xây
dựng các chính sách tài chính, thuế và tài khóa; đóng vai trò cơ
quan tài chính của Chính phủ Hoa Kỳ; cung cấp các dịch vụ
chuyên môn hóa về cưỡng chế thực thi pháp luật; sản xuất tiền
kim loại và tiền giấy. Bộ Tài chính báo cáo với Quốc hội và tổng
thống về tình trạng tài chính của chính phủ và của cả nền kinh
tế quốc dân. Bộ kiểm soát việc kinh doanh rượu cồn, thuốc lá
và súng ngắn trong hoạt động buôn bán giữa các bang và với
nước ngoài; giám sát việc in tem cho Cục Bưu chính Hoa Kỳ.

Bộ có một Văn phòng Kiểm soát tiền tệ với các quan chức
của Bộ thực thi các luật điều chỉnh hoạt động của khoảng 2.036
ngân hàng tư nhân quốc gia (các ngân hàng khác chịu sự điều
tiết của Cục Dự trữ Liên bang hoặc của chính quyền bang).
Cục Thuế vụ chịu trách nhiệm tính thuế và thu thuế - là nguồn
thu chủ yếu của chính quyền liên bang.

Bộ Cựu chiến binh
Bộ Cựu chiến binh được thành lập như một cơ quan độc lập từ
năm 1930 và được nâng lên thành bộ năm 1989, chịu trách
nhiệm chi trả chế độ và cung cấp dịch vụ cho các cựu chiến
binh hoàn thành nghĩa vụ quân sự và những người phụ thuộc
vào họ. Cục Sức khỏe Cựu chiến binh cung cấp dịch vụ chăm
sóc tại bệnh viện và tại các trạm điều dưỡng, cung cấp các dịch
vụ về răng và điều trị bệnh nhân ngoại trú thông qua 821 cơ sở
điều trị ngoại trú, 152 bệnh viện, 300 trung tâm cựu chiến binh
và 147 trạm điều dưỡng ở Hoa Kỳ, Puerto Rico và Philippin.
Bộ cũng tiến hành nghiên cứu y học trong những lĩnh vực như
lão hóa, sức khỏe của phụ nữ, bệnh AIDS và những rối loạn
thần kinh sau khi bị chấn thương.

Vụ Chi trả Chế độ cho Cựu chiến binh phụ trách các yêu
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cầu chi trả theo chế độ do thương tật, tiền trợ cấp hưu trí, và
đặc biệt là việc cấp nhà ở cùng các dịch vụ khác tùy theo điều
kiện cụ thể. Vụ này cũng quản lý các chương trình đào tạo cho
cựu chiến binh và cung cấp nguồn trợ giúp tín dụng xây nhà ở
cho các cựu chiến binh đủ điều kiện và các quân nhân đang tại
ngũ. Hệ thống nghĩa trang quốc gia của Vụ này cung cấp dịch
vụ chôn cất, bia mộ cho các cựu chiến binh cùng các thành viên
có đủ điều kiện của gia đình họ trong 116 nghĩa trang trên toàn
Hoa Kỳ.

Các cơ quan độc lập và các công ty của

chính phủ
Các bộ của chính phủ là những đơn vị vận hành chủ yếu trong
chính quyền liên bang, nhưng cũng có nhiều cơ quan khác giữ
trọng trách bảo đảm cho chính phủ và nền kinh tế hoạt động

Các đặc vụ đứng trên bậc lên xuống của chiếc xe chống đạn chở Tổng thống
Obama trong lễ nhậm chức lần thứ hai của ông vào năm 2013.
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một cách trôi chảy. Chúng thường được gọi là các cơ quan độc
lập, bởi chúng không phải là một bộ phận của các bộ hành
pháp. Vào năm 2013, có ít nhất 70 cơ quan liên bang phụ trách
nhiều vấn đề khác nhau, từ nghệ thuật và nhân văn, đến vấn đề
lương hưu của các công nhân đường sắt.

Bản chất và mục đích của những cơ quan này rất khác
nhau. Một số là những cơ quan quản lý nhà nước có quyền
giám sát những lĩnh vực nhất định của nền kinh tế. Một số
khác cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho chính phủ hoặc cho
dân chúng. Thông thường, các cơ quan này do Quốc hội
thành lập để giải quyết những vấn đề quá phức tạp đối với
khuôn khổ các văn bản pháp lý thông thường. Chẳng hạn,
năm 1970, Quốc hội lập ra Cục Bảo vệ môi trường để điều
phối hoạt động bảo vệ môi trường của chính phủ. Những cơ
quan sau đây là những cơ quan quan trọng nhất:

Cục Tình báo Trung ương phối hợp các hoạt động tình
báo của các bộ và cơ quan nhất định của chính phủ; thu thập,
kết nối và đánh giá các thông tin tình báo có liên quan tới an
ninh quốc gia; đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng An ninh
quốc gia thuộc Văn phòng của tổng thống.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường làm việc với các chính quyền
bang và địa phương trên toàn nước Mỹ để kiểm soát và làm
giảm nhẹ tình trạng ô nhiễm không khí và nước, xử lý các vấn
đề chất thải rắn, thuốc trừ sâu, bức xạ và các chất độc hại. Cơ
quan này thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn về chất lượng
không khí và nước, đánh giá tác động của thuốc trừ sâu và các
hóa chất, quản lý chương trình “siêu quỹ” cho việc làm sạch các
khu vực bị nhiễm hóa chất độc hại.

Uỷ ban Truyền thông Liên bang chịu trách nhiệm điều
hành việc truyền thông giữa các bang và quốc tế qua mạng lưới
phát thanh, truyền hình, vệ tinh và cáp. FCC cấp giấy phép cho
các đài phát thanh và truyền hình, ấn định tần số đài phát
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thanh, thực thi các quy chế nhằm bảo đảm cho giá cả truyền
thông bằng cáp được hợp lý. Cơ quan này điều tiết những công
ty dịch vụ công cộng như các công ty điện thoại và điện tín,
cũng như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Cục Dự trữ Liên bang là cơ quan chủ quản của hệ thống
dự trữ liên bang, tức ngân hàng trung ương của Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ. Nó thực thi chính sách tiền tệ của đất nước bằng
cách gây ảnh hưởng đến khối lượng tín dụng và tiền tệ trong
lưu thông. Cục Dự trữ Liên bang điều hành các định chế ngân
hàng tư nhân, hạn chế rủi ro hệ thống trên các thị trường tài
chính và cung cấp một số dịch vụ tài chính nhất định cho chính
quyền, cho công chúng và cho các định chế tài chính của Hoa
Kỳ.

Ủy ban Thương mại Liên bang thực thi các luật liên bang
về chống độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng bằng cách điều
tra dựa trên khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp đối
với các công ty, cũng như thực hiện điều tra theo yêu cầu của

Một người đánh cá thả câu ở sông Miami ở Dayton, bang Ohio. Con sông đã
được làm sạch theo tiêu chuẩn chất lượng của Cơ quan bảo vệ môi trường. 
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Quốc hội và các báo cáo trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Ủy ban tìm cách bảo đảm tính cạnh tranh trên thị
trường quốc gia bằng cách ngăn chặn những hành vi không
công bằng hoặc gian dối.

Cơ quan Dịch vụ chung chịu trách nhiệm việc mua sắm,
cung cấp, vận hành và bảo trì các tài sản liên bang, nhà cửa và
thiết bị, và chịu trách nhiệm về việc bán những đồ đạc dư thừa.
Cục này còn điều hành đội xe cơ giới liên bang và giám sát các
trung tâm viễn thông và trung tâm chăm sóc trẻ em.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia được thành lập
năm 1958 để điều hành chương trình vũ trụ của Hoa Kỳ. Nó
đã đưa những vệ tinh và những nhà du hành đầu tiên của Mỹ
vào quỹ đạo, và phóng tàu vũ trụ Apollo đưa con người lên
mặt trăng năm 1969. Ngày nay, NASA đang cố gắng giải
quyết các thách thức trong hệ thống vận chuyển hàng không
như tắc nghẽn không lưu; cùng các nước tiến hành các hoạt

Cục Dự trữ Liên bang thuộc Ngân hàng Trung ương Mỹ thi hành chính sách
tiền tệ quốc gia bằng cách gây ảnh hưởng lên lượng tín dụng và tiền tệ đang
lưu hành.
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động về Trạm Vũ trụ Quốc tế; khám phá trái đất, hệ mặt trời
và những vùng xa xôi hơn nữa trong vũ trụ; và phát triển các
công nghệ mang lại nhiều lợi ích cho con người.

Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia gìn giữ lịch sử của đất
nước bằng cách giám sát việc quản lý tất cả các hồ sơ liên bang.
Tài sản lưu trữ tại Cục này gồm có những tài liệu văn bản gốc,
phim truyện, băng ghi âm và băng hình, bản đồ, hình ảnh tĩnh
và dữ liệu vi tính. Bản Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền được gìn
giữ và trưng bày tại tòa nhà Cục Lưu trữ quốc gia ở Washing-
ton, D.C.

Phi hành gia của NASA,
Kevin Ford (ở giữa) vẫy
tay chào tạm biệt các
đồng nghiệp người Nga,
chỉ huy Oleg Novitskiy
(phía dưới) và Evgeny
Tarelkin (phía trên) trước
khi lên tàu vũ trụ Soyuz
khởi hành từ Kazakhstan
tới Trạm Vũ trụ Quốc tế
vào tháng 10 năm 2012.
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Ban Quan hệ Lao động Quốc gia quản lý luật lao động
chính của Hoa Kỳ, tức Đạo luật về quan hệ lao động quốc gia.
Ban này có chức năng ngăn chặn hoặc khắc phục những hành
vi đối xử không công bằng với người lao động và bảo vệ quyền
của người lao động trong việc tổ chức và quyết định, thông qua
bỏ phiếu, về vấn đề có thành lập tổ chức công đoàn để đại diện
cho họ trong đàm phán hay không.

Quỹ Khoa học Quốc gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu cơ
bản và đào tạo khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ thông qua những
khoản trợ cấp, những hợp đồng và các thỏa thuận khác dành
cho các trường đại học, cao đẳng và tổ chức kinh doanh nhỏ
phi lợi nhuận. Quỹ này khuyến khích việc hợp tác giữa các
trường đại học, giới sử dụng lao động với chính quyền, và đẩy
mạnh hợp tác quốc tế thông qua khoa học kỹ thuật.

Ralph Bernstein (bên phải), 84 tuổi, tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình
Hoa Kỳ chụp cùng các học sinh tại trường trung học nơi ông tham gia giảng
dạy tại khu vực Tamale, Bắc Ghana vào tháng 10 năm 2008.
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Văn phòng Quản lý Nhân sự là cơ quan về nhân sự của
chính quyền liên bang. Nó bảo đảm để đội ngũ công chức của
đất nước không chịu ảnh hưởng chính trị và viên chức liên bang
được chọn lựa và đối xử công bằng, trên cơ sở trình độ và đóng
góp của mình. Cơ quan này hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong
các dịch vụ về nhân viên và lãnh đạo về chính sách. Nó cũng
điều hành hệ thống hưu trí liên bang và chương trình bảo hiểm
y tế.

Tổ chức Hòa bình Mỹ, thành lập năm 1961, đào tạo và đưa
những người tình nguyện ra phục vụ ở nước ngoài trong hai
năm. Những người tình nguyện của Tổ chức Hòa bình Mỹ hiện
đang làm việc tại khoảng 76 quốc gia, trợ giúp phát triển nông
nghiệp-nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ, y tế, giáo dục, và bảo
tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Uỷ ban Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán
được thành lập để bảo vệ các nhà đầu tư mua cổ phiếu và trái
phiếu. Luật liên bang yêu cầu những công ty có dự định huy
động vốn bằng cách bán chứng khoán phải nộp báo cáo về các
hoạt động của họ cho Ủy ban, từ đó các nhà đầu tư có thể tiếp
cận được với tất cả các thông tin quan trọng. Ủy ban có quyền
ngăn ngừa hoặc xử phạt các hành vi lừa đảo trong việc mua
bán chứng khoán, và được quyền kiểm soát các sở giao dịch
chứng khoán.

Vụ Doanh nghiệp nhỏ được thành lập năm 1953 để cố
vấn, hỗ trợ và bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp nhỏ. Vụ này
đứng ra bảo lãnh các khoản cho vay tới các doanh nghiệp nhỏ,
trợ giúp những nạn nhân của lũ lụt và các loại thiên tai khác,
thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp do những người
thuộc nhóm thiểu số làm chủ, và giúp các doanh nghiệp nhỏ
có được các hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho chính
phủ liên bang.
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Vụ An sinh xã hội điều hành chương trình bảo hiểm xã hội
của đất nước, gồm có trợ cấp hưu trí, tàn tật và tiền tử tuất.
Muốn được hưởng những trợ cấp này, hầu hết những người lao
động Mỹ phải đóng thuế bảo hiểm xã hội (khấu trừ từ thu nhập
của họ); những loại chế độ trợ cấp mà người lao động được
hưởng trong tương lai được căn cứ trên mức đóng góp của họ
trong thời gian họ đi làm.

Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ thực hiện các
chương trình trợ giúp kinh tế và nhân đạo tại các nước đang
phát triển cũng như tại Đông Âu và những quốc gia thuộc Liên
Xô trước đây. Cơ quan này hỗ trợ các chương trình trong bốn
lĩnh vực: dân số và sức khỏe, tăng trưởng kinh tế toàn diện, môi
trường và dân chủ.

Cục Bưu chính Hoa Kỳ được vận hành bởi một tập đoàn
nhà nước tự quản thay cho Bộ Bưu điện từ năm 1971. Cục Bưu

Cục Quản lý Tiểu thương Hoa Kỳ hỗ trợ cho những người có ý tưởng xuất sắc,
như Perry và Monica Lopez với ý tưởng bán tương ớt qua mạng Internet từ cơ
sở kinh doanh đóng tại Pasadena, bang California của mình. 
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chính chịu trách nhiệm về việc thu nhận, vận chuyển và phát
thư tín, và trách nhiệm về hoạt động của hàng nghìn bưu cục
địa phương trong cả nước. Nó cũng cung cấp dịch vụ thư tín
quốc tế thông qua Liên đoàn Bưu chính Quốc tế và những thỏa
thuận khác với nước ngoài. Một Ủy ban Cước phí bưu điện độc
lập, cũng được thành lập năm 1971, ấn định các mức cước phí
cho các loại thư tín.
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- ALEXANDER HAMILTON, LUẬN CƯƠNG VỀ THỂ CHẾ LIÊN BANG, 
1787 - 1788

“Hàm ý của sự cai trị chính là quyền làm ra luật

pháp”.
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Đ
iều I của Hiến pháp trao toàn bộ quyền lập pháp
của chính quyền liên bang cho một Quốc hội được
chia thành hai viện – Thượng viện và Hạ viện.

Thượng viện bao gồm đại diện của các bang, mỗi bang hai
thành viên, theo đúng quy định của Hiến pháp. Thượng
viện hiện nay có 100 thành viên. Còn ở Hạ viện, số thành
viên đại diện của mỗi bang được xác định căn cứ vào dân
số của bang đó, do đó Hiến pháp không quy định cụ thể về
số lượng hạ nghị sĩ. Số thành viên của Hạ viện hiện nay là
435 người.

Trong hơn một trăm năm sau ngày Hiến pháp được
thông qua, việc tuyển lựa các thượng nghị sĩ không phải do
dân chúng bỏ phiếu để bầu trực tiếp, mà do các nhà lập
pháp của bang lựa chọn và được coi như đại diện cho bang
quê hương mình. Nhiệm vụ của các thượng nghị sĩ là bảo
đảm cho bang mình được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
Điều sửa đổi Hiến pháp thứ 17, thông qua năm 1913, đã
quy định việc bầu cử trực tiếp đối với các Thượng nghị sĩ.

Các đại biểu dự Hội nghị Lập hiến lập luận rằng nếu cả hai
nhóm riêng biệt – một nhóm đại diện cho chính quyền các
bang, một nhóm đại diện cho dân chúng - đều phải phê chuẩn
mọi dự luật, thì hầu như sẽ không còn nguy cơ Quốc hội thông
qua các bộ luật một cách vội vã hay cẩu thả. Viện này có thể
thường xuyên kiểm tra viện kia, theo như cách làm của Quốc
hội Anh. Việc thông qua điều sửa đổi Hiến pháp thứ 17 không
làm thay đổi nhiều sự đối trọng quyền lực nói trên giữa hai viện.

NHÁNH LẬP PHÁP: 
QUYỀN LỰC CỦA QUỐC HỘI
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Trong khi tranh cãi vẫn còn diễn ra gay gắt trong Hội
nghị Lập hiến về cơ cấu và quyền lực của Quốc hội, nhiều
đại biểu đã tin rằng ngành lập pháp sẽ không đóng vai trò
quá quan trọng. Một vài đại biểu cho rằng Quốc hội sẽ
quan tâm chủ yếu tới những vấn đề đối ngoại, để lại những
vấn đề trong nước cho chính quyền bang và địa phương.
Những cách nhìn nhận như thế rõ ràng là không chính xác.
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Quốc hội đã tỏ ra cực kỳ năng động, với quyền lực và quyền
hạn rộng lớn trong tất cả những vấn đề thuộc mối quan tâm
của quốc gia. Mặc dù so sánh với ngành hành pháp thì sức
mạnh của Quốc hội có sự tăng giảm theo những thời kỳ
khác nhau trong lịch sử Hoa Kỳ, song Quốc hội chưa bao
giờ tỏ ra nhu nhược hay chấp thuận một cách thiếu suy nghĩ
trước các quyết định của tổng thống.

Tòa Quốc hội Hoa Kỳ,
Điện Capitol.
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Tiêu chuẩn của một nghị sĩ
Hiến pháp yêu cầu thượng nghị sĩ Mỹ phải có tuổi đời ít

nhất là 30, có ít nhất 9 năm là công dân Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ, và là người thường trú tại bang đã bầu họ. Thành
viên Hạ viện ít nhất phải đủ 25 tuổi, là công dân Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ ít nhất 7 năm, và là người thường trú tại bang
đã tiến cử họ vào Quốc hội. Các bang có thể đặt ra những
yêu cầu khác cho việc bầu cử vào Quốc hội, song Hiến pháp
trao cho hai Viện quyền được quy định các tiêu chuẩn riêng
cho thành viên của mình.

Mỗi bang được quyền có hai thượng nghị sĩ. Do vậy,
Rhode Island, bang nhỏ nhất với diện tích 3.156 km2 cũng
có số đại diện ở Thượng viện bằng số đại diện của bang
Alaska, bang lớn nhất có diện tích khoảng 1.524.640 km2.
Bang Wyoming, với 480.000 dân, cũng có số đại diện trong
Thượng viện bằng số đại diện của bang California có
32.270.000 dân.

Tổng số thành viên của Hạ viện do Quốc hội quy định,
sau đó con số này được phân bổ cho các bang theo dân số.
Bất kể dân số là bao nhiêu, mỗi bang đều được Hiến pháp
bảo đảm có ít nhất một thành viên trong Hạ viện. Hiện nay
có bảy bang – Alaska, Delaware, Montana, Bắc Dakota,
Nam Dakota, Vermont và Wyoming – mỗi bang chỉ có một
đại diện ở Hạ viện. Mặt khác, với 4 bang đông dân nhất thì
mỗi bang có hơn 20 hạ nghị sĩ – chỉ riêng bang California
đã có tới 53 đại diện tại Hạ viện.

Hiến pháp quy định tiến hành tổng điều tra dân số 10
năm một lần, và phân chia lại số ghế trong Hạ viện theo sự
thay đổi dân số. Theo các điều khoản nguyên thủy của
Hiến pháp, số đại diện không được lớn hơn 1 trên 30.000
công dân. Hạ viện đầu tiên có khoảng 65 thành viên, và con
số này đã lên đến 106 sau cuộc điều tra dân số lần thứ nhất
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năm 1790. Nếu tuân thủ triệt để công thức cứ 30.000 công
dân được có một đại diện thì sự gia tăng dân số Hoa Kỳ đã
có thể nâng tổng số hạ nghị sĩ lên khoảng 7.000 người. Trái
lại, công thức này được điều chỉnh qua các năm, và ngày
nay tỷ lệ hạ nghị sĩ trên tổng dân số là 1 trên 700.000.

Cơ quan lập pháp tiểu bang chia các bang thành các khu
vực cử tri riêng lẻ (gọi là hạt bầu cử), với dân số về cơ bản
tương đương nhau. Cứ hai năm một lần, các cử tri của mỗi
hạt bầu cử lại chọn ra một hạ nghị sĩ của mình tại Quốc hội.

Thượng nghị sĩ được lựa chọn qua các cuộc bầu cử trên
toàn bang, được tổ chức vào các năm chẵn. Nhiệm kỳ của
thượng nghị sĩ là sáu năm, và cứ hai năm một lần, 1/3 số
thượng nghị sĩ được bầu lại. Do đó, luôn có 2/3 số thượng
nghị sĩ là những người đã có kinh nghiệm lập pháp nhất
định ở cấp quốc gia.

Về mặt lý thuyết, Hạ viện có thể bao gồm toàn bộ thành
viên là những người mới bước vào lĩnh vực lập pháp. Tuy
nhiên trên thực tế, hầu hết các thành viên đều được bầu lại
vài lần, và Hạ viện, cũng giống như Thượng viện, có thể
luôn luôn tin tưởng dựa vào một nhóm nòng cốt các nhà
lập pháp có kinh nghiệm.

Do các thành viên của Hạ viện phục vụ trong thời hạn 2
năm, nên chu kỳ của một khóa Quốc hội được coi là 2 năm.
Điều sửa đổi Hiến pháp thứ 20 quy định kỳ họp thường
niên của Quốc hội được tiến hành vào ngày 3 tháng 1 hàng
năm, trừ khi Quốc hội ấn định vào một ngày khác. Quốc
hội vẫn duy trì kỳ họp cho tới khi các thành viên bỏ phiếu
hoãn lại, thường là tới cuối năm. Tổng thống có thể triệu
tập một cuộc họp đặc biệt nếu thấy cần thiết. Các kỳ họp
được tổ chức tại Điện Capitol ở Washington, D.C.
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Quyền lực của Hạ viện và Thượng viện
Mỗi viện của Quốc hội có quyền đề xuất văn bản pháp lý
về bất cứ vấn đề gì, trừ các dự luật về thu ngân sách là phải
bắt nguồn từ Hạ viện. Do vậy, có thể các bang lớn dường
như có nhiều ảnh hưởng đối với công quỹ hơn so với các
bang nhỏ. Song trên thực tế mỗi viện đều có quyền bỏ
phiếu chống lại những văn bản pháp lý đã được viện kia
thông qua. Thượng viện có thể không tán thành một dự
luật về thu ngân sách của Hạ viện – hay bất kỳ một dự luật
nào liên quan đến vấn đề này – hoặc bổ sung những sửa đổi
làm thay đổi bản chất của chúng. Trong trường hợp đó,
một tiểu ban tham vấn, được thành lập bao gồm thành viên
của cả hai viện, phải đi tới được một sự thỏa hiệp có thể
chấp nhận đối với cả hai bên trước khi dự luật trở thành
luật.

Thượng viện cũng có những quyền hạn nhất định dành
riêng cho cơ quan này, trong đó có quyền xác nhận sự bổ
nhiệm của tổng thống đối với các quan chức cao cấp và các
đại sứ của chính quyền liên bang, cũng như quyền phê
chuẩn tất cả các hiệp ước với đòi hỏi phải có ít nhất 2/3 số
phiếu thuận. Trong cả hai trường hợp, hành động không

Các nghị sĩ của quốc hội khóa 113 tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện Hoa Kỳ,
tháng 1/2013.
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ủng hộ của Thượng viện sẽ vô hiệu hóa hành động của
ngành hành pháp.

Trong trường hợp luận tội các quan chức liên bang, Hạ
viện là cơ quan duy nhất có quyền đưa ra lời buộc tội về
hành vi sai phạm có thể dẫn tới việc luận tội. Còn Thượng
viện là cơ quan duy nhất có quyền xét xử các vụ luận tội và
xác minh xem quan chức bị buộc tội là có tội hay vô tội. Khi
bị kết luận là có tội, quan chức liên bang đó sẽ bị miễn
nhiệm.

Quyền hạn rộng lớn của Quốc hội được nêu rõ trong
Điều I của Hiến pháp:

• Đánh thuế và thu thuế;
• Vay tiền cho công quỹ;
• Thiết lập các luật lệ và các quy chế điều chỉnh quan
hệ thương mại giữa các bang và với nước ngoài;
• Thiết lập các quy định thống nhất cho việc nhập tịch
của công dân nước ngoài;
• Đúc tiền, định giá đồng tiền, và đưa ra những hình
phạt đối với việc làm tiền giả;
• Thiết lập các tiêu chuẩn về đo lường;
• Ban hành luật phá sản trong cả nước;
• Thành lập các trạm bưu điện và các mạng lưới bưu
điện;
• Cấp bằng sáng chế và bản quyền;
• Thiết lập hệ thống tòa án liên bang; 
• Trừng phạt tội ăn cắp bản quyền;
• Tuyên bố chiến tranh;
• Phát triển và hỗ trợ quân đội;
• Chu cấp cho hải quân;
• Kêu gọi lực lượng dân vệ thực thi các luật liên bang;
trấn áp các hành động phạm pháp hoặc đẩy lùi các
cuộc xâm lược của các thế lực nước ngoài;
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• Xây dựng tất cả các luật cho trụ sở của chính quyền
tại Washington D.C.;
• Xây dựng tất cả các luật cần thiết để Hiến pháp có
hiệu lực.

Một vài quyền hạn trong số này ngày nay đã lạc hậu
nhưng chúng vẫn còn hiệu lực. 

Điều sửa đổi Hiến pháp thứ mười đã giới hạn quyền lực
của Quốc hội bằng việc quy định rằng những quyền không
được trao cho chính phủ quốc gia thì được trao cho các
bang hay cho dân chúng. Ngoài ra, Hiến pháp cũng có
những điều cấm cụ thể đối với những hành động nhất định
của Quốc hội. Quốc hội không được phép:

• Đình chỉ Luật bảo thân – một lệnh tòa án thường
được sử dụng để đưa một tù nhân ra trước tòa nhằm
xác minh tính hợp pháp của hành động tống giam –
trừ phi đó là cần thiết trong thời gian xảy ra bạo động
hay nạn ngoại xâm;
• Thông qua các luật trong đó lên án một người về sự
phạm tội hay có hành vi phạm pháp mà không thông
qua xét xử tại tòa án;
• Thông qua bất cứ luật nào có hiệu lực hồi tố trong
việc khiến cho một hành động cụ thể bị coi là một tội
phạm;
• Đánh thuế trực thu lên công dân, trừ trường hợp
dựa trên cơ sở một cuộc điều tra dân số đã được tiến
hành;
• Đánh thuế hàng xuất khẩu từ bất cứ bang nào;
• Dành ưu đãi đặc biệt về thương mại hoặc thuế đối
với các cảng biển của một bang bất kỳ hay các tàu
thuyền lớn sử dụng những cảng biển đó;
• Phê chuẩn bất kỳ một tước vị quý tộc nào.
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Các quan chức của Quốc hội
Hiến pháp quy định rằng phó tổng thống sẽ là chủ tịch
Thượng viện. Phó tổng thống không có quyền bỏ phiếu,
trừ trường hợp số phiếu chống và phiếu thuận bằng nhau.
Thượng viện chọn một chủ tịch lâm thời để điều hành khi
phó tổng thống vắng mặt. Hạ viện tự chọn quan chức điều
hành của mình, tức chủ tịch Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện và
chủ tịch lâm thời Thượng viện bao giờ cũng là thành viên
của chính đảng có số đại diện lớn nhất ở mỗi viện.

Vào đầu mỗi khóa Quốc hội mới, thành viên của các
chính đảng lựa chọn các nhà lãnh đạo của viện và các quan
chức khác để xử lý khối lượng các văn bản pháp luật được
đề xuất. Các quan chức này, cùng với chủ tịch của hai viện
và chủ tịch các ủy ban, có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với quá
trình làm luật.

Quá trình làm luật tại các ủy ban
Một trong những đặc trưng chủ yếu của Quốc hội là vai trò
chi phối của các ủy ban trong tiến trình hoạt động của nó.
Việc các ủy ban đảm nhận vai trò quan trọng như ngày nay
là kết quả của cả một tiến trình, chứ không phải theo quy
định của Hiến pháp, bởi Hiến pháp không có điều khoản
nào quy định việc thành lập các ủy ban này.

Vào năm 2013, Thượng viện có 15 ủy ban thường trực
và 70 tiểu ban, còn Hạ viện có 21 ủy ban và 104 tiểu ban.
Mỗi ủy ban chuyên trách trong những lĩnh vực lập pháp cụ
thể: các vấn đề đối ngoại, quốc phòng, ngân hàng, nông
nghiệp, thương mại, phân bổ ngân sách và các lĩnh vực
khác. Hầu như mỗi dự luật được đưa ra trong từng viện sẽ
được chuyển cho một ủy ban để nghiên cứu và khuyến
nghị. Ủy ban này có thể thông qua, sửa đổi, bác bỏ hay gác
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lại bất cứ một dự luật nào được gửi tới cho nó. Một dự luật
hầu như không thể tới được phiên toàn thể tại Hạ viện hay
Thượng viện nếu trước hết không được sự thông qua của
cấp ủy ban. Ở Hạ viện, một đơn kiến nghị của ủy ban về
việc ban hành một dự luật trước khi đưa ra phiên toàn thể
của Quốc hội cần phải có chữ ký của 218 thành viên; ở
Thượng viện, cần được đa số các thành viên ủng hộ. Trong
thực tế, những kiến nghị như vậy rất ít khi nhận được sự
ủng hộ cần có.

Chính đảng chiếm đa số trong mỗi viện sẽ kiểm soát quá
trình làm việc của các ủy ban. Chủ tịch ủy ban được lựa
chọn bởi một cuộc họp kín của các đảng viên hay của một
nhóm thành viên được chỉ định đặc biệt. Các đảng thiểu số
có số đại diện trong các ủy ban tương ứng với sức mạnh của
họ ở mỗi viện.

Các dự luật được đề xuất theo nhiều phương pháp. Một
số do các ủy ban thường trực soạn thảo; một số do các ủy
ban đặc biệt xây dựng nên để giải quyết những vấn đề pháp
lý cụ thể; và một số có thể do tổng thống hay các quan chức

Các nữ hạ nghị sĩ
Hoa Kỳ chụp trước
Tòa nhà Quốc hội,
tháng 1/2013.
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hành pháp khác đề xuất. Các công dân và các tổ chức khác
ngoài Quốc hội có thể đề xuất văn bản pháp lý với các
thành viên Quốc hội, và bản thân các nghị sĩ cũng có thể
đề xướng các dự luật. Sau khi được đề xuất, các dự luật sẽ
được chuyển tới các ủy ban có trách nhiệm mà trong đa số
các trường hợp, các ủy ban này sẽ lên lịch cho một loạt buổi
điều trần để cho phép những người ủng hộ hay phản đối
văn bản pháp lý đó trình bày quan điểm của mình. Quá
trình điều trần này, có thể kéo dài vài tuần hay vài tháng,
mở cho công chúng cơ hội tham gia vào quá trình lập pháp.

Một ưu điểm của hệ thống ủy ban là nó cho phép các đại
biểu Quốc hội và đội ngũ nhân viên của họ tích lũy được
một mức độ am tường đáng kể trong những lĩnh vực lập
pháp khác nhau. Trong thuở ban đầu của nền cộng hòa, khi
dân số còn ít và các nhiệm vụ của chính quyền liên bang
còn hạn hẹp, thì sự am tường như thế không mấy quan
trọng. Mỗi nghị sĩ đều là người có năng lực tổng hợp và họ
xử lý một cách đầy hiểu biết tất cả các lĩnh vực quan tâm.
Tính chất phức tạp của đời sống quốc gia hiện nay đòi hỏi
những tri thức chuyên sâu, có nghĩa là các đại biểu được lựa
chọn phải thường xuyên tích luỹ sự tinh thông nghiệp vụ
trong một vài lĩnh vực chính sách công.

Khi một ủy ban đã hành động ủng hộ một dự luật, văn
bản pháp lý được đề xuất sẽ được chuyển đến phiên toàn
thể để tranh luận công khai. Tại Thượng viện, các quy định
cho phép tranh luận hầu như không hạn chế. Nhưng tại Hạ
viện, do có số lượng thành viên lớn, Ủy ban quy chế thường
đặt ra các giới hạn. Khi cuộc tranh cãi chấm dứt, các thành
viên bỏ phiếu thông qua, bác bỏ, “cho dự luật vào ngăn
bàn” - nghĩa là gác dự luật đó sang một bên và cũng gần như
tương tự với việc bác bỏ - hoặc gửi trả dự luật về ủy ban.
Một dự luật được một viện thông qua sẽ được chuyển tới



Hệ thống các ủy ban của Quốc hội 

Hiến pháp không có quy định cụ thể phải có các ủy ban trong Quốc hội.
Tuy nhiên, khi quốc gia phát triển thì mức độ cần thiết phải xem xét
các văn bản pháp luật sắp ban hành cũng tăng lên.

Hệ thống các ủy ban được hình thành từ năm 1789, khi các thành viên Hạ
viện tự thấy họ bị sa lầy vào các cuộc thảo luận bất tận về các luật mới được
đề xuất. Các ủy ban đầu tiên có nhiệm vụ giải quyết các yêu sách từ hồi Chiến
tranh Cách mạng, các vấn đề liên quan tới đường sá và lãnh thổ, và quan hệ
thương mại với các nước khác. Qua nhiều năm, các ủy ban đã dần được thành
lập và giải thể để đáp ứng những thay đổi về chính trị, xã hội và kinh tế. Ví
dụ, Ủy ban Những yêu sách trong Chiến tranh Cách mạng không còn cần
thiết nữa, nhưng cả hai viện của Quốc hội đều có một Ủy ban Cựu chiến binh.

Quốc hội khóa 113 (2013-2014) có 20 ủy ban thường trực ở Hạ viện và 16 ở
Thượng viện, cộng với 4 ủy ban thường trực chung, bao gồm các thành viên
của cả hai viện: Ủy ban Thư viện của Quốc hội, Ủy ban về In ấn, Ủy ban Thuế
và Ủy ban Kinh tế học. Ngoài ra, mỗi viện có thể chỉ định những tiểu ban đặc
biệt, hoặc lựa chọn ra các ủy ban để nghiên cứu những vấn đề cụ thể. Do
khối lượng công việc tăng lên, từ các ủy ban thường trực lại sinh ra khoảng
hơn 170 tiểu ban.

Thực ra tất cả các ủy ban này làm gì? Đối với mỗi dự luật – tức là bản dự
thảo luật được đưa ra trước Quốc hội - ủy ban phù hợp sẽ chịu trách nhiệm
tiến hành điều tra toàn diện đề xuất này. Ủy ban đó thường tiến hành các
cuộc điều trần để thu thập chứng cứ từ các nhân chứng chuyên môn, trong
đó có thể bao gồm các thành viên Quốc hội không nằm trong ủy ban, các
quan chức ngành hành pháp, các đại diện của các tổ chức trong khu vực tư
nhân và cá nhân các công dân.

Sau khi thu thập được tất cả các thông tin, ủy ban sẽ quyết định có nên trình
dự luật mới theo tinh thần ủng hộ hay không, hay kèm theo một khuyến nghị
rằng nó phải được sửa đổi trước khi được thông qua. Đôi khi các dự luật sẽ bị
gác sang một bên hoặc để lại sau, mà thực tế là chấm dứt việc xem xét nó.
Tuy nhiên, khi dự luật được các ủy ban trình lên và được toàn thể Thượng viện
hay Hạ viện thông qua, thì một ủy ban khác sẽ bắt tay vào công việc để giải
quyết bất cứ sự khác biệt nào giữa văn bản của Thượng viện và Hạ viện về
cùng dự luật đó. “Uỷ ban tham vấn” này, bao gồm thành viên của cả hai viện,
sẽ hoàn tất một dự luật hội đủ sự thỏa mãn của tất cả các thành viên, sau đó
trình lên Thượng viện và Hạ viện để thảo luận lần cuối và bỏ phiếu. Nếu được
thông qua, dự luật đó sẽ được trình lên tổng thống để ký.
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viện kia để xem xét. Nếu dự luật đó bị viện thứ hai sửa đổi
thì một ủy ban tham vấn bao gồm thành viên của cả hai viện
sẽ cố gắng dung hòa những ý kiến bất đồng.

Khi đã được cả hai viện thông qua, dự luật sẽ được trình
lên tổng thống, vì theo Hiến pháp thì tổng thống phải ký
một dự luật để cho nó trở thành luật. Tổng thống có quyền
lựa chọn, hoặc ký vào dự luật - nhờ đó nó trở thành luật -
hoặc phủ quyết nó. Một dự luật bị tổng thống phủ quyết
phải được phê chuẩn lại với hai phần ba số phiếu thuận ở
cả hai viện thì mới trở thành luật.

Tổng thống cũng có quyền khước từ việc ký hay phủ
quyết một dự luật. Trong trường hợp đó, dự luật sẽ trở
thành luật mà không cần chữ ký của tổng thống sau 10 ngày
kể từ khi nó đến tay tổng thống (không tính ngày chủ nhật).
Ngoại lệ duy nhất đối với quy định này là khi Quốc hội
ngừng họp sau khi trình dự luật lên tổng thống và trước khi
thời hạn 10 ngày kết thúc; khi đó sự khước từ của tổng
thống sẽ phủ định hoàn toàn dự luật - quá trình này được
gọi là “ngầm phủ quyết”.

Quyền điều tra của Quốc hội 
Một trong những chức năng không phải lập pháp nhưng
quan trọng nhất của Quốc hội là quyền điều tra. Quyền này
thường được trao cho các ủy ban - hoặc là các ủy ban
thường trực, các ủy ban đặc biệt được thành lập cho một
mục đích cụ thể, hoặc các ủy ban chung bao gồm các thành
viên của cả hai viện.

Các cuộc điều tra được tiến hành nhằm thu thập thông
tin về sự cần thiết đối với các văn bản pháp lý trong tương
lai, thẩm định tính hiệu lực của các luật đã được thông qua,
điều tra năng lực và hoạt động của các thành viên và các
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quan chức của các ngành khác, và trong những trường hợp
hiếm hoi, đặt cơ sở cho các quá trình luận tội một quan
chức cấp cao. Thông thường, các ủy ban dựa vào sự giúp đỡ
của các chuyên gia bên ngoài trong việc tiến hành các cuộc
điều trần có tính chất điều tra và thực hiện những nhiệm
vụ nghiên cứu cụ thể đối với các vấn đề.

Quyền điều tra có những hệ quả quan trọng. Một trong
số đó là quyền công khai các cuộc điều tra và kết quả điều
tra. Hầu hết các cuộc điều trần của ủy ban được đưa ra công
khai trước công chúng và được phổ biến rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng. 

Do vậy, các cuộc điều tra của Quốc hội thể hiện một
công cụ quan trọng mà các nhà lập pháp có được để thông
tin tới công dân và khơi dậy mối quan tâm của dân chúng
đối với các vấn đề quốc gia. Các ủy ban của Quốc hội cũng
có quyền buộc các nhân chứng không muốn ra làm chứng
phải đưa ra lời khai, có quyền buộc tội những nhân chứng
đã khước từ việc làm chứng về tội đã coi thường Quốc hội,
và buộc tội khai man đối với những người đã đưa ra những
bằng chứng sai sự thật.

Các hoạt động không chính thức của Quốc

hội 
Trái với hệ thống nghị viện châu Âu, sự tuyển chọn và hành
vi của các nhà lập pháp Hoa Kỳ rất ít liên quan tới kỷ luật
của trung ương đảng. Mỗi chính đảng lớn ở Mỹ về căn bản
là một khối liên minh của các tổ chức địa phương và bang,
kết hợp với nhau có chức năng như một đảng quốc gia -
Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa - trong các cuộc bầu cử
tổng thống bốn năm một lần. Do vậy, các thành viên của
Quốc hội có được vị trí của họ là nhờ các cử tri của bang
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hay ở địa phương của họ, chứ không phải là nhờ ban lãnh
đạo đảng quốc gia hay các đồng nghiệp trong Quốc hội. Kết
quả là, hành vi pháp lý của các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ
có xu hướng mang tính cá nhân và riêng biệt, phản ánh sự
đa dạng của các khối cử tri bầu cử, và sự tự do bắt nguồn từ
việc tạo dựng được một khối cử tri riêng trung thành ủng
hộ mình.

Do vậy, Quốc hội là một cơ quan mà quyền lực được chia
sẻ đồng đều giữa các thành viên, chứ không phải là một cơ
quan có phân định tôn ti thứ bậc. Quyền lực không theo
cấp bậc từ trên xuống dưới như trong một công ty, mà gần
như theo mọi hướng. Quyền lực tập trung chỉ là tối thiểu,
do quyền thưởng phạt là không đáng kể. Các chính sách của
Quốc hội được đề ra bởi các liên minh bất định mà có thể
thay đổi theo từng vấn đề. Đôi khi, ở những nơi có những
áp lực xung đột với nhau - áp lực từ Nhà Trắng và từ các
nhóm kinh tế hoặc chủng tộc quan trọng - các nhà lập pháp
sẽ sử dụng những quy định về thủ tục để hoãn lại một quyết
định nhằm tránh việc cô lập một bộ phận có ảnh hưởng.
Một vấn đề có thể được hoãn lại với lý do là ủy ban chịu
trách nhiệm về nó đã tổ chức những cuộc điều trần công
khai chưa thỏa đáng. Hoặc Quốc hội có thể chỉ đạo một cơ
quan chuẩn bị một báo cáo chi tiết trước khi vấn đề được
xem xét. Hoặc một dự luật có thể được một trong hai viện
gạt sang một bên (“cho vào ngăn bàn”), thực chất là bác bỏ
nó mà không cần đưa ra bất kỳ một giải thích hay nhận xét
nào về nội dung của dự luật.

Có những chuẩn mực hành vi không chính thức hoặc bất
thành văn, thường quy định những bổn phận hay ảnh
hưởng của một thành viên cụ thể. “Người trong cuộc”, các
hạ nghị sĩ và các thượng nghị sĩ đang tập trung vào nhiệm
vụ lập pháp của họ, có thể có quyền lực lớn hơn trong nghị
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trường phiên toàn thể của Quốc hội so với những “người
ngoài cuộc”, tức những người được biết đến do việc đã nói
lên các vấn đề quốc gia. Các thành viên được yêu cầu phải
có thái độ nhã nhặn đối với đồng nghiệp của họ và tránh
những công kích cá nhân, cho dù chính sách của bên đối
lập có thể cực đoan và khó chịu đến đâu đi nữa. Các thành
viên cũng cần có sự chuyên sâu trong một vài lĩnh vực chính
sách hơn là sự am tường đối với toàn bộ các vấn đề pháp lý.
Những người tuân thủ nghiêm túc các quy định không
chính thức này sẽ có có cơ hội lớn hơn được bổ nhiệm vào
những ủy ban có uy tín, hay ít nhất cũng là ủy ban có tác
động đến lợi ích của một bộ phận đáng kể các cử tri của họ.



Các quyền giám sát của Quốc hội 

Từ điển định nghĩa “giám sát” là “chăm chú theo dõi”, và cách tiếp cận
này đã tỏ ra là một trong những kỹ thuật hữu hiệu nhất mà Quốc hội sử
dụng để gây ảnh hưởng đến ngành hành pháp. Sự giám sát của Quốc

hội ngăn ngừa được tình trạng lãng phí và gian lận; bảo vệ quyền tự do công
dân và các quyền của cá nhân; đảm bảo hoạt động hành pháp tuân thủ luật
pháp; thu thập thông tin để xây dựng các bộ luật và tuyên truyền cho công
chúng; đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ. Hoạt động giám sát này
áp dụng cho các bộ trong Nội các, các cơ quan hành pháp, các ủy ban điều
tiết, và chức vụ tổng thống.

Chức năng giám sát của Quốc hội có nhiều hình thức:

ª Các cuộc điều tra và điều trần của các ủy ban;

ª Các cuộc tham vấn chính thức với tổng thống và các báo cáo từ tổng
thống;

ª Sự cố vấn và chấp thuận của Thượng viện đối với những sự bổ nhiệm
của tổng thống và đối với các điều ước quốc tế;

ª Các thủ tục luận tội ở Hạ viện, và sau đó là các cuộc xét xử ở Thượng
viện;

ª Các thủ tục của Thượng viện và Hạ viện theo điều sửa đổi Hiến pháp
thứ 25 trong trường hợp tổng thống không có khả năng làm việc, hoặc
vị trí phó tổng thống còn để trống;

ª Các cuộc gặp không chính thức của các nhà lập pháp và các quan
chức hành pháp;

ª Tư cách thành viên Quốc hội trong các ủy ban của chính phủ;

ª Các công trình nghiên cứu được tiến hành bởi các ủy ban của Quốc hội
và các cơ quan hỗ trợ như Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Văn phòng
Kế toán hay Văn phòng Thẩm định công nghệ - tất cả đều là các
công cụ của Quốc hội.

Quyền giám sát của Quốc hội còn giúp cho việc bãi nhiệm các quan chức,
thay đổi chính sách và bảo đảm các quyền kiểm soát theo luật định đối với
hoạt động hành pháp. Ví dụ, năm 1949, các tiểu ban điều tra đặc biệt của
Thượng viện đưa ra bằng chứng phơi bày tình trạng tham nhũng trong các
quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Truman. Điều đó đã dẫn đến
kết quả là việc tổ chức lại một số cơ quan và sự thành lập một ủy ban đặc
nhiệm của Nhà Trắng để xem xét vấn đề tham nhũng trong chính phủ. 



Các cuộc điều trần được truyền hình tại Ủy ban Các quan hệ đối ngoại của
Thượng viện vào cuối những năm 1960 đã giúp phát động phong trào phản
đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cuộc điều tra của Quốc hội năm 1973 về vụ
Watergate đã vạch trần việc các quan chức Nhà Trắng sử dụng trái phép địa
vị của họ để tạo ra lợi thế chính trị, và thủ tục luận tội của Ủy ban Tư pháp
Hạ viện đối với Tổng thống Richard Nixon vào năm sau đó đã chấm dứt tư
cách tổng thống của ông này. Những cuộc điều tra của ủy ban có chọn lọc
trong năm 1975 và 1976 đã xác định tình trạng lộng hành nghiêm trọng của
các cơ quan tình báo, và đề xuất những văn bản pháp luật mới để kiểm soát
một số hoạt động tình báo nhất định.

Năm 1983, cuộc điều tra của Quốc hội đối với một đề xuất củng cố các hoạt
động thanh tra biên giới của Cơ quan Hải quan và Cơ quan Nhập cư và Nhập
tịch Hoa Kỳ đã làm dấy lên câu hỏi về quyền của cơ quan hành pháp trong
việc tạo ra một sự thay đổi mà không cần có những văn bản pháp luật mới.
Năm 1987, các nỗ lực giám sát đã công bố những vụ vi phạm pháp luật trong
việc bí mật bán vũ khí cho Iran của ngành hành pháp, và việc chuyển các
khoản lợi nhuận thu được từ vũ khí cho các lực lượng chống chính phủ
Nicaragoa hay còn gọi là các lực lượng đối nghịch. Những phát hiện của Quốc
hội đã đưa tới việc đề xuất các văn bản pháp lý nhằm ngăn chặn việc xảy ra
những trường hợp tương tự.

Cuộc điều tra tiến hành bởi một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội và những
cuộc điều trần lại Thượng viện sau đó trong hai năm 1996 và 1997 đã khám
phá ra những trường hợp lạm dụng và quản lý sai trái trong Cục Thuế vụ
(IRS), cơ quan liên bang chịu trách nhiệm thu thuế thu nhập. Ủy ban Tài chính
của Thượng viện đã nghe điều trần của các nhân viên IRS, những người cho
rằng họ đã phải chịu những sức ép buộc họ phải thu những khoản thuế lớn
đến nỗi những người nộp thuế đôi khi bị quấy rầy, và nghe điều trần của
những công dân nói rằng họ đã bị IRS tố cáo một cách sai trái và bị dồn ép
đốc nợ vì không nộp thuế. Năm 1998, Quốc hội đã thông qua luật cải cách
IRS, lập ra một ban giám sát độc lập và mở rộng sự bảo vệ đối với người nộp
thuế, trong đó có việc chuyển gánh nặng phải đưa ra chứng cứ trong những
tranh chấp về thuế từ người nộp thuế sang cơ quan IRS. Năm 2013, Quốc hội
đã thực hiện các cuộc điều trần về vụ giết hại đại sứ Hoa Kỳ tại Li-bi và 3
nhân viên sứ quán khác ở Benghazi trong năm trước đó.

Nhiều lần, quyền giám sát của Quốc hội đã tỏ ra là một công cụ kiểm tra thiết
yếu trong quá trình theo dõi chức vụ tổng thống và kiểm soát các chính sách
công.
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- CHARLES EVANS HUGHES, 
CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, 

DIỄN VĂN ĐỌC TẠI ELMIRA, NEW YORK, 1907

“... Tư pháp là sự bảo vệ quyền tự do và tài sản

của chúng ta theo Hiến pháp”. 
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N
hánh thứ ba trong chính quyền liên bang, nhánh tư
pháp, bao gồm một hệ thống tòa án trên khắp đất
nước, đứng đầu là Tòa án Tối cao Hợp chúng quốc

Hoa Kỳ.
Hệ thống các tòa án của bang đã tồn tại từ trước khi Hiến

pháp được dự thảo. Trong số các đại biểu tới dự Hội nghị Lập
hiến, đã có nhiều ý kiến tranh cãi về vấn đề liệu một hệ thống
tòa án liên bang có cần thiết không, và liệu nó có nên thay thế
các tòa án bang không. Cũng giống như nhiều vấn đề được
tranh luận khác, cuối cùng các đại biểu cũng đạt được một sự
thỏa hiệp, theo đó tòa án các bang vẫn được duy trì trong khi
Hiến pháp trao cho tòa án liên bang một quyền lực hạn chế.
Điều III của Hiến pháp nêu rõ cơ sở của hệ thống tòa án liên
bang như sau: “Quyền lực tư pháp của Hợp chúng quốc Hoa
Kỳ được trao cho một Tòa án Tối cao và các tòa án cấp dưới mà
Quốc hội có thể chỉ định hoặc thiết lập trong một số trường
hợp".

Hệ thống tòa án liên bang
Với quan điểm chỉ đạo đó, Quốc hội đầu tiên đã chia quốc gia
thành các quận và lập ra các tòa án liên bang cho mỗi quận. Từ
bước mở đầu đã tiến dần đến cấu trúc hiện nay: Tòa án Tối cao,
13 tòa phúc thẩm, 94 tòa quận và 2 tòa xét xử đặc biệt. Quốc
hội ngày nay vẫn nắm quyền thành lập và bãi bỏ các tòa án liên
bang, cũng như quyền quy định số lượng thẩm phán trong hệ
thống xét xử liên bang. Tuy nhiên, Quốc hội không được phép
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bãi bỏ Tòa án Tối cao.
Quyền tư pháp được áp dụng đối với những vụ kiện phát

sinh theo Hiến pháp, một đạo luật của Quốc hội, hoặc một
hiệp ước của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ; các vụ kiện liên quan
tới các đại sứ, công sứ, và lãnh sự của nước ngoài tại Hoa Kỳ,
các cuộc tranh cãi trong đó có một bên là chính quyền Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ; và các cuộc tranh cãi giữa các bang (hoặc
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công dân của các bang) với nước ngoài (hoặc công dân hay
người dân của nước ấy); và các vụ phá sản. Điều sửa đổi Hiến
pháp thứ 11 đã loại bỏ khỏi thẩm quyền xét xử của các tòa liên
bang những vụ mà công dân ở một bang là nguyên đơn còn
chính quyền của một bang khác là bị đơn. Điều sửa đổi này
không làm xáo trộn thẩm quyền xét xử của các tòa liên bang
đối với các vụ mà chính quyền của một bang là nguyên đơn và

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
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công dân của một bang khác là bị đơn.
Quyền của các tòa liên bang áp dụng cả đến các hành vi dân

sự đối với những thiệt hại và những trường hợp đền bù khác,
cũng như đến các vụ hình sự phát sinh theo luật liên bang. Điều
III đã dẫn tới một tập hợp các mối quan hệ giữa các tòa án bang
và các tòa án liên bang. Thông thường, các tòa án liên bang
không xử các vụ phát sinh theo luật của từng bang riêng lẻ. Tuy
nhiên, một số trường hợp mà các tòa liên bang có quyền tài
phán cũng có thể được các tòa án bang xét xử và kết án. Do vậy,
cả hai hệ thống tòa án trong một số lĩnh vực đều có quyền tài
phán riêng, và trong một số lĩnh vực khác hai hệ thống này lại
có quyền tài phán chung.

Hiến pháp bảo vệ sự độc lập trong xét xử bằng việc quy định
rằng các thẩm phán liên bang sẽ tại vị “khi có hạnh kiểm tốt” -
trên thực tế là cho tới khi họ chết, nghỉ hưu hay từ chức, mặc dù
một thẩm phán nếu phạm pháp trong khi đương chức có thể sẽ

Các thẩm phán của Tòa tối cao: Hàng trên (từ trái sang): Sonia Sotomayor,
Stephen G. Breyer, Samuel A. Alito và Elena Kagan. Hàng dưới (từ trái sang):
Clarence Thomas, Antonin Scalia, Chánh án John G. Roberts, Anthony
Kennedy và Ruth Bader Ginsburg.
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bị luận tội giống như đối với tổng thống hay các quan chức khác
của chính phủ liên bang. Các thẩm phán của Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ do tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện phê
chuẩn. Quốc hội cũng xác định thang lương của thẩm phán.

Tòa án Tối cao
Tòa án Tối cao là tòa án cấp cao nhất của Hợp chúng quốc Hoa
Kỳ và là tòa án duy nhất do Hiến pháp đặc biệt lập ra. Phán
quyết của Tòa án Tối cao không thể được chuyển lên phúc
thẩm ở bất kỳ tòa án nào khác. Quốc hội có quyền ấn định số
thẩm phán trong Tòa án Tối cao, và, ở một chừng mực nào đó,
quyết định loại vụ việc nào Tòa án Tối cao có thể xét xử, song
Quốc hội không thể thay đổi các quyền mà chính Hiến pháp
đã trao cho Tòa án Tối cao.

Hiến pháp không đề cập đến tiêu chuẩn của các thẩm phán.
Mặc dù không có quy định rằng các thẩm phán phải là luật sư,
nhưng trên thực tế, tất cả các thẩm phán liên bang và thẩm phán
Tòa án Tối cao đều là thành viên của liên đoàn luật sư. Kể từ
khi Tòa án Tối cao được thành lập cách đây gần 225 năm, đến
nay đã có 112 thẩm phán Tòa án Tối cao. Tòa án Tối cao ban
đầu gồm một chánh án và 5 phó chánh án. Trong 80 năm kế
tiếp, con số các thẩm phán thay đổi, cho tới năm 1869 được ấn
định là một chánh án và 8 phó chánh án. 

Chánh án là quan chức điều hành cao nhất của của Tòa,
nhưng khi phán quyết thì cũng chỉ có một phiếu, và các phó
chánh án cũng như vậy.

Tòa án Tối cao có thẩm quyền tài phán ban đầu chỉ trong hai
loại vụ việc: những vụ liên quan tới các quan chức cao cấp người
nước ngoài và những vụ trong đó có một bang là một bên. Tất
cả các vụ khác là xử phúc thẩm do các tòa ở cấp thấp hơn
chuyển lên.
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Trong số hàng nghìn vụ được đệ trình hàng năm, Tòa án
Tối cao thường chỉ xử khoảng 150 đến 200 vụ trên tổng số
khoảng 7000 vụ được yêu cầu. Hầu hết các vụ này đều liên
quan tới vấn đề giải thích luật hoặc ý định của Quốc hội trong
việc thông qua một điều luật nào đó. Tuy nhiên, một khối
lượng quan trọng trong công việc của Tòa án Tối cao bao gồm
việc xác định liệu các đạo luật về lập pháp và hành pháp có hợp
hiến hay không. Quyền thẩm định lại luật như thế không được
Hiến pháp quy định cụ thể. Thay vào đó, đây được coi là
nguyên lý mà Tòa án Tối cao đã luận ra từ việc đọc Hiến pháp,
và đã được khẳng định một cách mạnh mẽ trong vụ kiện mang
tính điển tích là vụ Marbury kiện Madison năm 1803. Trong
bản tuyên án của vụ này, Tòa án Tối cao cho rằng “một đạo
luật về lập pháp đi ngược lại Hiến pháp thì không phải là luật",
và nhận xét tiếp rằng “chắc chắn chức trách và nhiệm vụ của
Bộ Tư pháp là phải nói rõ luật là gì”. Nguyên lý này còn được
mở rộng để áp dụng với hoạt động của chính quyền các bang
và địa phương.

Phán quyết của Tòa án Tối cao không cần phải được nhất trí
hoàn toàn, chỉ cần đa số đơn giản đồng ý với phán quyết đó,
miễn sao ít nhất phải đạt được con số tối thiểu hợp pháp là 6
thẩm phán, bằng cách viết ra ý kiến của mình, hoặc bày tỏ sự
tán thành đối với ý kiến do một thẩm phán khác viết ra. Trong
những quyết định không đạt được sự nhất trí cần thiết, Tòa án
Tối cao thường đưa ra một ý kiến của đa số và một ý kiến của
thiểu số - hoặc ý kiến bất đồng - cả hai ý kiến này đều có thể
tạo thành cơ sở cho các quyết định tương lai của Tòa. Nhiều
khi, các thẩm phán sẽ viết ra những ý kiến đồng tình riêng biệt
khi họ nhất trí với một quyết định, nhưng với những lý do
không giống những lý do mà đa số viện ra.
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Các tòa án phúc thẩm và tòa án quận
Cấp cao thứ hai trong việc xét xử liên bang gồm các tòa phúc
thẩm, được thiết lập năm 1891 để tạo điều kiện thuận lợi cho
việc sắp xếp các vụ xét xử và giảm bớt gánh nặng cho Tòa án
Tối cao. Quốc hội đã lập ra 12 tòa phúc thẩm cho các khu vực
và Tòa Phúc thẩm Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cho liên bang. Số
thẩm phán tại các tòa này chênh lệch nhau rất nhiều (từ 6 cho
đến 29 thẩm phán), song hầu hết các tòa phúc thẩm khu vực
có từ 10 đến 15 thẩm phán.

Các tòa án phúc thẩm xem xét lại các quyết định của tòa án
quận (các tòa xét xử với quyền tài phán liên bang) trong khuôn
khổ khu vực của mình. Các tòa án này cũng có quyền xem xét
lại các lệnh của các cơ quan quản lý độc lập trong trường hợp
đã sử dụng hết các cơ chế rà soát nội bộ của cơ quan mà vẫn
còn sự bất đồng đáng kể đối với những quan điểm pháp lý.
Ngoài ra, Tòa Phúc thẩm liên bang có quyền tài phán trong cả
nước - xét xử phúc thẩm những vụ đặc biệt, như những vụ liên
quan đến luật cấp bằng sáng chế và những vụ đã được quyết
định bởi những tòa có quyền tài phán đặc biệt, tức Tòa Thương
mại quốc tế và Tòa án về Các yêu sách liên bang.

Bên dưới các tòa phúc thẩm là các tòa án quận. Năm mươi
bang và lãnh thổ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ được chia thành
94 quận sao cho các đương sự có thể được hưởng sự xét xử một
cách dễ dàng. Với 678 thẩm phán tất cả, mỗi tòa án quận có ít
nhất 2 thẩm phán, nhiều tòa có vài thẩm phán, và những quận
đông dân nhất có hơn hai chục thẩm phán. Tuỳ thuộc vào số
lượng các vụ thụ lý, một thẩm phán của quận này có thể tạm thời
làm thẩm phán của một quận khác. Quốc hội ấn định đường
ranh giới của các quận theo dân số, diện tích và khối lượng công
việc. Một số bang nhỏ tạo thành một quận, trong khi các bang
lớn như New York, California và Texas, mỗi bang có bốn quận.
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Trừ ở quận Columbia, các thẩm phán phải là người cư trú tại
quận nơi họ phục vụ lâu dài. Tòa án quận duy trì các phiên xử
theo định kỳ ở các thành phố khác nhau trong quận.

Hầu hết các vụ kiện tụng và tranh chấp do những tòa án này
xét xử đều liên quan tới những sai phạm ở cấp liên bang như
lạm dụng thư từ, trộm cắp tài sản liên bang, vi phạm các luật về
vệ sinh thực phẩm, hoạt động ngân hàng và các hành vi làm tiền
giả. Đây là những tòa án liên bang duy nhất nơi các hội thẩm
đoàn “lớn” sẽ kết án những kẻ bị buộc tội, và các hội thẩm đoàn
“nhỏ” sẽ quyết định bị cáo có tội hay không.

Mỗi quận về mặt tài phán còn có một tòa phá sản Hoa Kỳ,
do Quốc hội đã quyết định rằng các vấn đề phá sản phải được
xem xét tại các tòa liên bang chứ không phải tại các tòa án bang.
Trong suốt quá trình phá sản, các cá nhân hoặc các cơ sở kinh
doanh không còn khả năng trả nợ có thể thanh toán tài sản dưới
sự giám sát của tòa, hoặc cải tổ công việc tài chính của mình và
đề ra một kế hoạch trả hết nợ.

Bức phác họa thẩm phán Terry Nichols (người thứ hai từ trái qua) tại tòa án hạt
Denver, bang Colorado. Ông đang bị buộc tội cho vai trò trong vụ đánh bom trụ
sở liên bang tại thành phố Oklahoma, bang Oklahoma.
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Các tòa án đặc biệt
Ngoài các tòa án liên bang thuộc quyền tài phán chung, đôi khi
cũng cần phải thiết lập các tòa án cho những mục đích đặc biệt.
Những tòa án này được gọi là tòa án “lập pháp” do chúng được
thiết lập bởi hành động của Quốc hội. Các thẩm phán của
những tòa án này, cũng giống như đồng nghiệp của họ ở các tòa
án liên bang khác, có nhiệm kỳ suốt đời, thông qua sự bổ nhiệm
của tổng thống và sự phê chuẩn của Thượng viện.

Hiện có hai tòa án đặc biệt có quyền tài phán trong cả nước
đối với một số loại vụ án nhất định. Tòa Thương mại Quốc tế
sẽ xử những vụ liên quan đến thương mại và thuế quan quốc
tế. Tòa án về Các yêu sách liên bang có quyền tài phán đối với
hầu hết các khiếu nại về thiệt hại tiền bạc đối với Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ, những tranh chấp về các hợp đồng liên bang,
những vụ việc chính quyền liên bang “chiếm giữ” tài sản riêng
một cách không hợp pháp, và nhiều loại khiếu nại khác đối với
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
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- LOUIS D.BRANDEIS, 
PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, 

TRONG VỤ BURNET KIỆN CÔNG TY CORONADO OIL AND GAS, 1932

“Tòa nghiêng mình trước những bài học của kinh

nghiệm và sức mạnh của lập luận chặt chẽ, thừa

nhận rằng tiến trình xét xử và sai lầm, có ích biết

bao trong các môn khoa học tự nhiên, cũng thích

hợp cả trong chức năng tư pháp”.
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K
ể từ ngày Tòa án Tối cao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ họp lần đầu năm
1790 đến nay, Tòa đã bày tỏ hàng nghìn ý kiến về mọi vấn đề, từ quyền
lực của chính quyền đến các quyền công dân và tự do báo chí. Tuy

rằng đa phần những quyết định này ít được quảng đại công chúng quan tâm
hay biết đến, vẫn có một số quyết định nổi bật do tác động mà chúng đã có
đối với lịch sử nước Mỹ. Dưới đây tóm tắt một số vụ quan trọng nhất.

Vụ Marbury kiện Madison (1803)
Thường được coi là quyết định quan trọng nhất trong lịch sử của
Tòa án Tối cao, vụ Marbury kiện Madison lập nên một nguyên tắc
giám sát tư pháp và quyền lực của Tòa trong việc xác định tính hợp
hiến của các hoạt động lập pháp và hành pháp.

Vụ này sinh ra từ một cuộc tranh cãi chính trị diễn ra sau cuộc
bầu cử tổng thống năm 1800, trong đó Thomas Jefferson, một
người đảng Dân chủ - Cộng hòa, đã đánh bại tổng thống đương
nhiệm John Adams, một người của đảng Liên bang. Trong những
ngày cuối cùng của chính quyền Adams, Quốc hội, với sự chi phối
của đảng Liên bang đã lập ra một số chức vụ tư pháp, trong đó có
42 thẩm phán hòa giải cho quận Columbia. Thượng viện đã phê
chuẩn việc bổ nhiệm này, tổng thống đã ký và trách nhiệm của
quốc vụ khanh là đóng dấu và gửi các sắc lệnh bổ nhiệm. Trong
lúc vội vã cuối nhiệm kỳ, quốc vụ khanh sắp mãn nhiệm quên gửi
sắc lệnh bổ nhiệm cho 4 thẩm phán, trong đó có William Marbury.

Quốc vụ khanh mới dưới quyền của Tổng thống Jefferson là
James Madison đã từ chối gửi những lệnh bổ nhiệm đó vì chính
quyền mới không bằng lòng với việc đảng Liên bang đã tìm cách
gài người của đảng họ vào trong bộ máy tư pháp. Marbury đã khởi

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỘT MỐC
CỦA TÒA ÁN TỐI CAO

CHƯƠNG 6
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kiện tại Tòa án Tối cao đòi Madison phải trao sắc lệnh bổ nhiệm
cho mình.

Nếu như Tòa đứng về phía Marbury, Madison có thể vẫn
không chịu trao sắc lệnh bổ nhiệm và Tòa không có cách nào để
cưỡng chế thi hành lệnh của mình. Nếu xử trái với yêu cầu của
Marbury thì Tòa có nguy cơ nhượng quyền tư pháp cho người của
phái Jefferson bằng cách để cho họ được phép khước từ Marbury
chức vụ mà ông được quyền nhận theo pháp lý. Chánh án Tòa án
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Tối cao John Marshall đã giải quyết thế khó xử này bằng quyết
định cho rằng Tòa án Tối cao không có thẩm quyền thụ lý vụ này.
Marshall phát biểu rằng Chương 13 của Luật Tư pháp, đạo luật
đã trao quyền hành trên cho Tòa án Tối cao, là không hợp hiến vì
nó đã mở rộng phạm vi tài phán của Tòa so với phạm vi tài phán
đã được chính Hiến pháp xác định. Bằng quyết định không đưa ra
phán quyết, Tòa án Tối cao đã bảo đảm an toàn cho vị trí của mình
là người phán quyết tối hậu của luật pháp.

Bức phác họa của một
họa sĩ về Tổng thống
John Adams (phải)
trong đêm cuối cùng tại
Nhà Trắng, đang ký
các sắc lệnh bổ nhiệm
cho các thành viên
trong đảng Liên bang
để nhận những vị trí
trong chính phủ. William
Marbury, một trong
những thẩm phán được
bổ nhiệm, đã không
nhận được sắc lệnh và
cố gắng giành lại vị trí
của mình bằng việc
khởi kiện James Madi-
son, một thành viên nội
các thuộc chính quyền
kế tiếp lên Tòa án tối
cao. Phán quyết của
Tòa trong vụ Marbury
kiện Madison đã thiết
lập nên nguyên tắc nền
tảng cho việc giám sát
pháp lý.
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Vụ Gibbons kiện Ogden (1824)
Chính quyền đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo Các điều
khoản Hợp bang non yếu một phần bởi nó không có quyền điều
tiết nền kinh tế của quốc gia mới, trong đó có luồng trao đổi
thương mại giữa các bang. Hiến pháp trao cho Quốc hội Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ quyền “điều tiết thương mại... giữa nhiều
bang” nhưng quyền này liên tục bị thách thức bởi các bang muốn
giữ lại quyền kiểm soát đối với các vấn đề kinh tế.

Những năm đầu thế kỷ 19, bang New York thông qua một đạo
luật yêu cầu những chủ tàu đi lại giữa New York và New Jersey
phải có giấy phép của New York. Aaron Ogden đã có một giấy
phép như vậy, còn Thomas Gibbons thì không. Khi Ogden biết
được rằng Gibbons cạnh tranh với mình mà không có giấy phép
của New York thì Ogden khởi kiện để bắt Gibbons ngừng hoạt
động.

Gibbons có giấy phép liên bang để đi lại trên vùng ven biển theo
Đạo luật Bờ biển năm 1793, nhưng tòa án bang New York lại đồng
ý với Ogden là Gibbons đã vi phạm luật pháp vì không có giấy
phép của bang New York. Khi Gibbons đưa vấn đề này ra Tòa án

Cảng New York trong những năm 1800, nơi diễn ra phiên tòa xử vụ Gibbons
kiện Ogden, vụ án mà Tòa tối cao đã khẳng định quyền hạn của Quốc hội
trong việc điều tiết hoạt động thương mại giữa các bang.
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Tối cao thì các thẩm phán phê phán luật của New York là không
hợp hiến vì nó xâm phạm đến quyền điều tiết thương mại của
Quốc hội Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tòa phán quyết: “Thuật ngữ
‘điều tiết’ bản chất nó hàm nghĩa có toàn quyền đối với sự vật được
điều tiết. Nó nhất thiết loại trừ hành động của tất cả những chủ
thể khác thực hiện cùng hoạt động điều tiết ấy đối với cùng sự vật”.

Vụ Dred Scott kiện Sandford (1857)
Dred Scott là một nô lệ được ông chủ, John Emerson, đưa từ Mis-
souri, một bang cho phép tồn tại chế độ nô lệ, đến bang Illinois,
nơi chế độ nô lệ bị ngăn cấm. Nhiều năm sau, Scott trở lại Missouri
cùng với Emerson. Scott tin rằng do anh ta đã sống tại một bang
tự do, anh ta không còn bị coi là nô lệ nữa.

Emerson chết năm 1843, và 3 năm sau, Scott kiện bà quả phụ
Emerson để đòi tự do cho mình. Scott đã thắng kiện tại một tòa
án ở Missouri năm 1850, nhưng năm 1852, Tòa án Tối cao bang
đảo ngược quyết định của tòa cấp dưới. Trong thời gian đó, bà quả
phụ Emerson tái giá và Scott trở thành tài sản hợp pháp của anh
trai bà là John Sanford (trong biên bản của tòa, viết nhầm là Sand-
ford). Scott khởi kiện Sanford lên tòa liên bang để đòi tự do cho
mình, và tòa này đã phán quyết Scott thua kiện vào năm 1854.

Dred Scott, một nô lệ cho rằng mình là
người tự do vì đã sống tại một bang tự
do. Năm 1857 Tòa tối cao đã xử Scott
thua kiện trong một phán quyết đã bị
chỉ trích rất nhiều và sau này kết quả
đã bị đảo ngược.
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Khi vụ này được đưa lên Tòa án Tối cao, các thẩm phán quyết
định rằng việc Scott đã sống tại một bang tự do không có nghĩa anh
ta đã trở thành một người tự do, và rằng, với tư cách là một người
da đen, Scott không phải là một công dân, và do đó không đủ tư
cách khởi kiện tại một tòa án. Phán quyết này đã bị nhiều người chỉ
trích, và nó đã góp phần vào việc Abraham Lincoln, một người
chống lại chế độ nô lệ, trúng cử vị trí tổng thống năm 1860 và đẩy
nhanh việc nổ ra Nội chiến trong năm 1861. Vụ án Dred Scott kiện
Sandford đã bị đảo ngược bởi Điều sửa đổi Hiến pháp thứ 13 vào
năm 1865 bãi bỏ chế độ nô lệ, và bởi Điều sửa đổi Hiến pháp thứ
14 vào năm 1868 trao quyền công dân cho những người trước đây
là nô lệ.

Vụ Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia

(NLRB) kiện Tập đoàn thép Jones & 

Laughlin (1937)
Trong khi vụ Gibbons kiện Ogden xác lập quyền tối cao của
Quốc hội trong việc điều tiết thương mại giữa các bang thì vụ

Các công nhân bên ngoài công ty sản xuất thép Jones & Laughlin ở Pitts-
burgh, Pennsyvania, năm 1946. Một thập kỷ trước, Tòa tối cao xử Jones &
Laughlin thua kiện vì đã không thừa nhận quyền tổ chức nghiệp đoàn và
thương lượng tập thể của công nhân.
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NLRB kiện Công ty Jones & Laughlin mở rộng thẩm quyền của
Quốc hội từ điều tiết thương mại sang các hoạt động kinh
doanh của các ngành công nghiệp tham gia thương mại giữa
các bang.

Công ty Jones & Laughlin, một trong những nhà sản xuất
thép lớn nhất đất nước, đã vi phạm Đạo luật quốc gia về quan
hệ lao động năm 1935 khi công ty này sa thải 10 nhân viên vì
đã tham gia các hoạt động công đoàn. Đạo luật này ngăn cấm
nhiều hành động bất công đối với lao động và bênh vực quyền
của công nhân được thành lập công đoàn và thương lượng tập
thể. Công ty này không tuân thủ một lệnh của NLRB yêu cầu
đưa công nhân trở lại làm việc. Tòa Phúc thẩm khu vực từ chối
việc cưỡng chế thi hành lệnh của NLRB, và Tòa án Tối cao phải
xem xét vụ này.

Vấn đề đặt ra trong vụ này là liệu Quốc hội có quyền điều
hành những hoạt động “nội bộ”của những công ty tham gia vào
việc buôn bán giữa các bang hay không - nghĩa là những hoạt
động diễn ra trong phạm vi một bang. Công ty Jones & Laugh-
lin cho rằng tình hình trong nhà máy của họ không ảnh hưởng
đến thương mại giữa các bang và do đó không thuộc quyền
điều hành của Quốc hội. Tòa án Tối cao không đồng ý với ý
kiến đó, cho rằng “việc đình chỉ hoạt động sản xuất bởi sự tranh
chấp giữa chủ và thợ sẽ có ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đối
với thương mại giữa các bang... Thực tiễn đã nhiều lần chứng
minh rằng việc thừa nhận quyền được tự tổ chức và lựa chọn
đại diện cho mình vì mục đích thương lượng tập thể của nhân
viên nhiều khi là điều kiện thiết yếu cho hòa bình trong công
nghiệp”. Với việc khẳng định tính hợp hiến của Đạo luật Quốc
gia về Quan hệ Lao động, Tòa án Tối cao đã mang lại thắng lợi
cho lao động có tổ chức và mở đường cho việc chính quyền
liên bang đề ra những quy tắc có phạm vi điều chỉnh rộng lớn
hơn trong công nghiệp.
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Vụ Brown kiện Hội đồng giáo dục (1954)
Trước khi diễn ra vụ án lịch sử này, ở nhiều bang và quận

Columbia tồn tại hệ thống trường học có sự phân biệt chủng
tộc theo lệnh của quyết định năm 1896 của Tòa án Tối cao
trong vụ Plessy kiện Ferguson, cho phép có sự phân biệt nếu cơ
sở vật chất các trường ngang bằng như nhau. Năm 1951, Oliver
Brown ở Topeka, bang Kansas, đã không thừa nhận thuyết
“phân biệt nhưng bình đẳng” này khi ông khởi kiện Hội đồng
giáo dục thành phố nhân danh đứa con gái 8 tuổi của mình.
Brown muốn con gái mình được theo học tại trường học người
da trắng cách nhà ông 5 dãy khối nhà, chứ không phải theo học
ở trường người da đen cách xa 21 dãy nhà. Nhận thấy hai
trường về cơ bản đồng đều nhau, một tòa án liên bang đã xử
Brown thua kiện.

Trong khi đó, cha mẹ của những trẻ em da đen khác tại các
bang Nam Carolina, Virginia và Delaware cũng khởi kiện tương
tự. Tòa án Delaware thấy các trường người da đen chất lượng
thấp hơn các trường người da trắng nên đã lệnh cho trẻ em da
đen được chuyển đến các trường người da trắng, nhưng các
quan chức nhà trường đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Tòa đã đồng thời nghe tranh tụng của tất cả những vụ kiện
này. Lý lẽ của nguyên đơn da đen gồm có những số liệu và bằng
chứng của các nhà tâm lý học và các nhà khoa học xã hội giải
thích tại sao họ nghĩ rằng sự phân biệt đối xử có hại cho trẻ em
da đen. Năm 1954, Tòa án tối cao đã nhất trí cho rằng: “... trong
lĩnh vực giáo dục, thuyết ‘phân biệt nhưng bình đẳng’ không
có chỗ đứng”, và quyết định rằng sự phân biệt đối xử trong các
trường công đã tước của trẻ em da đen “quyền được bảo vệ bình
đẳng trước pháp luật được bảo đảm trong Điều sửa đổi Hiến
pháp thứ 14”.
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Các vụ Gideon kiện Wainwright (1963) và 

Miranda kiện Bang Arizona (1966)
Hai quyết định của Tòa án Tối cao trong thập niên 1960 đã bảo
vệ quyền của bị can.

Clarence Earl Gideon bị bắt giữ vì đã đột nhập vào một phòng
đánh bida tại Florida năm 1961. Khi anh ta yêu cầu tòa cử một luật
sư bào chữa cho mình thì thẩm phán khước từ, nói rằng luật pháp
bang chỉ yêu cầu cử luật sư trong những vụ trọng án - những vụ án
liên quan đến án mạng hoặc đòi hỏi hình phạt tử hình. Gideon đã
tự bào chữa cho mình và bị kết án là có tội. Trong tù, ông dành
nhiều thời gian đến thư viện, nghiên cứu các sách luật và viết một
kiến nghị gửi Tòa án Tối cao yêu cầu Tòa xử lại vụ của mình. Tòa
đã phán quyết rằng Gideon đã không được xét xử công bằng và
quyết định rằng các bang đều phải cung cấp luật sư bào chữa cho
những bị can không có khả năng tự mình thuê luật sư. Khi Gideon
được xử lại với sự bào chữa của một luật sư thì ông được trắng án
và tha bổng.

Trẻ em da đen và da trắng học chung sau khi Tòa Tối cao cho phép sự tích
hợp của các trường công trong vụ Brown kiện Hội đồng giáo dục năm 1954.
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Chỉ 3 năm sau Tòa án Tối cao quyết định rằng bị can phải có
quyền có một luật sư từ lâu trước khi bị đưa ra xét xử. Ernesto Mi-
randa bị một tòa án bang ở Arizona kết tội ăn cắp và hiếp dâm. Bản
án này căn cứ vào một lời thú tội mà Miranda khai với cảnh sát sau
2 giờ bị thẩm vấn mà không được báo cho biết rằng mình có quyền
yêu cầu sự có mặt của một luật sư. Trong quyết định của mình, Tòa
án Tối cao yêu cầu các sĩ quan cảnh sát khi tiến hành bắt giữ phải
báo cho người bị bắt giữ biết những điều mà nay được gọi là Những
khuyến cáo Miranda, đó là nghi can có quyền im lặng, rằng những
điều anh ta nói ra có thể được dùng để chống lại anh ta, rằng anh
ta có thể yêu cầu sự có mặt của một luật sư trong khi bị thẩm vấn,
và một luật sư bào chữa sẽ được cung cấp nếu anh ta không tự thuê
được.

Vụ Miranda kiện bang Arizona là một trong những phán quyết
nổi tiếng nhất của Tòa án Tối cao, do Những khuyến cáo Miranda
thường xuyên được chuyển thể trong phim ảnh và chương trình
truyền hình ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, năm 1999 một tòa phúc thẩm
liên bang đã không thừa nhận phán quyết trong vụ Dickerson kiện
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, trong đó một tên phạm tội cướp nhà băng
nói rằng hắn đã không biết đầy đủ các quyền của hắn. Tháng 6 năm
2000, Tòa án Tối cao đã đảo ngược bản án Dickerson bằng một
quyết định với số phiếu 7: 2 khẳng định lại mạnh mẽ hiệu lực của
phán quyết vụ Miranda.

Clarence Earl Gideon đang học trong một
thư viện pháp luật giống với thư viện ông
đã sử dụng trong thời gian ngồi tù để
chuẩn bị cho vụ án của chính mình tại
Tòa tối cao. Năm 1963, Tòa xử Gideon
thắng kiện và yêu cầu các tòa án của
Hoa Kỳ phải cung cấp luật sư bào chữa
cho những bị can không có đủ khả năng
tự mình thuê luật sư.
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Vụ Thời báo New York kiện Sullivan (1964)
Điều sửa đổi thứ nhất trong Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
bảo đảm quyền tự do báo chí, nhưng trong nhiều năm Tòa án Tối
cao không chịu sử dụng Điều sửa đổi thứ nhất này để bảo vệ giới
báo chí trước những vụ kiện về tội phỉ báng - những vụ kiện căn
cứ trên việc đăng những thông tin sai làm hại đến uy tín của cá
nhân. Quyết định của Tòa án Tối cao trong vụ Thời báo New York
kiện Sullivan đã cách mạng hóa luật về tội phỉ báng tại Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ khi phán quyết rằng các quan chức nhà nước không
thể khiếu kiện thành công về tội phỉ báng nếu chỉ đơn giản bằng
cách chứng minh thông tin được đăng tải là sai. Tòa quyết định
rằng người khiếu kiện còn phải chứng minh rằng các phóng viên
hoặc biên tập viên đã hành động “cố tình ác ý” và đã đăng những
thông tin “một cách bừa bãi, không đếm xỉa là nó sai hay không”.

Vụ này phát sinh từ một trang quảng cáo trên tờ Thời báo New
York do Hội nghị Các chức sắc Công giáo miền Nam gửi đăng để
quyên tiền ủng hộ việc bào chữa cho lãnh tụ phong trào nhân
quyền Martin Luther King, Jr., sau khi ông bị bắt giữ tại Alabama
năm 1960. L.B. Sullivan, cảnh sát trưởng thành phố Montgomery,
bang Alabama, phụ trách sở cảnh sát, cho rằng lời quảng cáo này
đã phỉ báng ông ta bằng cách miêu tả sai những hành động của lực
lượng cảnh sát thành phố. Sullivan khởi kiện 4 mục sư đã đăng lời

Martin Luther King, Jr., (phải) bị bắt giữ
tại Atlanta, Georgia, năm 1960. Vụ bắt
giữ King tại Montgomery, Alabama cùng
năm đã thúc đẩy tiến trình của vụ Thời
báo New York kiện Sullivan, với quyết
định của Tòa án Tối cao rằng các quan
chức nhà nước không thể nói rằng họ bị
báo chí phỉ báng trừ khi thông tin được
đăng tải một cách "cố tình ác ý" hoặc
"bừa bãi, không đếm xỉa đến tính đúng
sai của thông tin."
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quảng cáo này và tờ Thời báo New York vì đã không kiểm tra tính
chính xác của lời quảng cáo.

Trang quảng cáo quả thật có chứa đựng một số điều không
chính xác, và bồi thẩm đoàn đã cho Sullivan được hưởng
500.000 đôla bồi thường. Tờ Thời báo New York và các lãnh tụ
nhân quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao và Tòa này đã nhất
trí xử họ thắng kiện. Tòa án Tối cao quyết định rằng luật về tội
phỉ báng không thể áp dụng “để áp đặt sự trừng phạt đối với
việc phê phán hành vi ứng xử của các quan chức nhà nước”, và
rằng việc đòi phải bảo đảm tính chính xác của những lời phát
biểu của họ sẽ dẫn đến sự tự kiểm duyệt. Tòa án Tối cao không
thấy có bằng chứng nào cho thấy tờ Thời báo New York hoặc
các mục sư kia đã “cố tình ác ý” khi cho đăng lời quảng cáo này.

Vụ Citizens United (Công dân đoàn kết)

kiện Ủy ban Bầu cử Liên bang (2010)
Điều sửa đổi thứ nhất của Hiến pháp đã đảm bảo cho quyền tự
do ngôn luận, nhưng quyền đó áp dụng như thế nào trong việc
chi tiêu tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử thì vẫn còn
là một vấn đề gây tranh cãi. Tổ chức phi lợi nhuận Citizens
United đã kiện lên tòa, phản bác lại một đạo luật năm 2002 giới
hạn việc chi tiêu cho mục đích chính trị của các công ty và các
nghiệp đoàn. Phán quyết của một tòa cấp dưới trong vụ án trên
đã khẳng định rằng việc phát sóng bộ phim chỉ trích ứng cử
viên tổng thống lúc đó là bà Hilary Clinton của tổ chức này
ngay trước thềm cuộc bầu cử năm 2008 là một hành động
không hợp pháp.

Phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2010 đã mang ý nghĩa
rộng hơn nhiều so với vấn đề hạn hẹp được đề cập đến trong
vụ án, trong đó lật ngược một phần lớn nội dung của đạo luật
năm 2002, bằng cách phán quyết rằng bất cứ sự hạn chế nào
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đối với các công ty và nghiệp đoàn trong việc sử dụng tiền
riêng của họ để chi cho các quảng cáo chính trị là hành động
vi hiến. Tòa án đã không đảo ngược lệnh cấm các công ty và
nghiệp đoàn quyên tiền trực tiếp cho các chiến dịch vận động
tranh cử.

Liên đoàn doanh nghiệp độc lập quốc gia và

những người ủng hộ kiện Sebelius (2012)
Năm 2012, Tòa án Tối cao đã ủng hộ Đạo luật chăm sóc

sức khỏe với giá cả phải chăng, một đạo luật gây tranh cãi do
Tổng thống Barack Obama khởi xướng trong đó có điều khoản
quy định mua bảo hiểm y tế bắt buộc đối với hầu hết mọi người
dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ý kiến của Chánh án John Robert
không công nhận luận điểm của chính quyền Obama để bảo
vệ cho đạo luật này, rằng đạo luật là hợp hiến theo như Hiến
pháp quy định Quốc hội có thẩm quyền điều tiết hoạt động
thương mại giữa các bang. Thay vào đó, Tòa án đã phán quyết
rằng việc yêu cầu người dân mua bảo hiểm y tế là hợp hiến theo
như Hiến pháp quy định Quốc hội có thẩm quyền thu thuế.

Các bảng hiệu vận cho Tổng thống Barack Obama và đối thủ của ông là Mitt
Romney, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu thống đốc bang Mas-
sachusetts, tại các sân gần thành phố Evans, Pennsylvania, tháng 11/2012.
Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Romney đã thực hiện
chuỗi các chương trình vận động ở bang Pennsylvania.



138

- HIẾN PHÁP HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, ĐIỀU SỬA ĐỔI THỨ MƯỜI, 1789

“Những quyền mà Hiến pháp không trao cho

Liên bang cũng không ngăn cấm đối với các

bang, thì được dành cho các bang hoặc cho nhân

dân”
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T
hực thể liên bang mà Hiến pháp tạo ra là một đặc trưng
hết sức nổi bật của hệ thống chính quyền Mỹ. Nhưng
bản thân hệ thống này trên thực tế cũng là một cấu trúc

được lắp ghép từ hàng nghìn đơn vị nhỏ hơn - những khối lắp
ghép cùng nhau tạo nên một tổng thể. Có 50 chính quyền bang
cộng với chính quyền của quận Columbia, và dưới nữa vẫn còn
các đơn vị nhỏ hơn điều hành các hạt, thành phố, thị trấn và
các làng xã.

Để có thể hiểu một cách đầy đủ nhất về hệ thống đa cấp các
đơn vị chính quyền này cần xem xét quá trình phát triển của
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hệ thống liên bang, như được thấy,
là bước tiến mới nhất của một quá trình tiến hóa. Trước khi
Hiến pháp ra đời, có chính quyền của các thuộc địa riêng rẽ
(sau này trở thành các bang) và trước khi có chính quyền thuộc
địa thì có chính quyền các hạt và các đơn vị nhỏ hơn. Một trong
những nhiệm vụ đầu tiên mà những người Anh định cư đã hoàn
thành là tạo ra các đơn vị chính quyền cho các khu định cư nhỏ
mà họ thiết lập trên bờ Đại Tây Dương. Từ trước khi những tín
đồ Thanh giáo người Anh đổ bộ vào năm 1620, họ đã soạn thảo
Hiệp ước Mayflower, văn bản Hiến pháp đầu tiên của nước Mỹ.
Và khi quốc gia mới được mở rộng dần về phía tây, mỗi khu
định cư mới trên đường biên giới lại lập ra một chính quyền
riêng để giải quyết các vấn đề của mình.

Những người soạn thảo Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa
Kỳ đã không đề cập tới hệ thống chính quyền đa cấp này. Trong
khi vẫn coi cơ cấu quốc gia là quan trọng nhất, họ đã khôn
ngoan thừa nhận sự cần thiết phải có một loạt cấp chính quyền
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có quan hệ trực tiếp hơn và thích ứng một cách nhạy bén hơn
với các nhu cầu của dân chúng. Do vậy, các chức năng nhất
định, như quốc phòng, quản lý tiền tệ và quan hệ đối ngoại, chỉ
có thể được kiểm soát bởi một chính phủ mạnh, tập trung hóa.
Nhưng những vấn đề khác, như hệ thống vệ sinh, giáo dục và
giao thông vận tải địa phương, thì nên thuộc phạm vi quyền xử
lý của địa phương.
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Chính quyền bang
Trước khi giành được độc lập, các thuộc địa nằm dưới sự cai trị
của Hoàng gia Anh một cách riêng rẽ. Trong những năm đầu của
nền cộng hòa, trước khi Hiến pháp được thông qua, mỗi bang gần
như là một đơn vị tự trị. Các đại biểu dự Hội nghị Lập hiến đã tìm
kiếm một liên minh liên bang mạnh mẽ hơn và có sức sống hơn,
tuy nhiên họ cũng có nguyện vọng bảo vệ quyền của các bang.

Hạ viện của chính
quyền bang Texas
họp tại Toøa quốc hội
bang tại Austin.



142 CHƯƠNG 7

Nói chung, những vấn đề hoàn toàn nằm trong khuôn khổ
đường biên giới bang là mối quan tâm riêng của mỗi chính
quyền bang. Những vấn đề ấy bao gồm hệ thống thông tin liên
lạc nội bang; các quy chế liên quan đến quyền sở hữu, công
nghiệp, kinh doanh và các ngành công ích; luật hình sự của
bang; và các điều kiện lao động trong bang. Trong bối cảnh đó,
chính phủ liên bang đòi hỏi chính quyền các bang phải mang
hình thức dân chủ, và chính quyền bang không được áp dụng
bất kỳ luật lệ nào mâu thuẫn hoặc vi phạm Hiến pháp liên bang
hay các luật và các điều ước của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Tất nhiên có nhiều lĩnh vực còn chồng chéo giữa phạm vi
thẩm quyền của bang và liên bang. Đặc biệt trong những năm
gần đây, chính phủ liên bang đã đảm nhận trách nhiệm ngày
càng lớn trong các vấn đề y tế, giáo dục, phúc lợi, giao thông
vận tải, xây dựng nhà ở và phát triển đô thị. Tuy nhiên trong
trường hợp chính phủ liên bang thực thi những trách nhiệm
như vậy tại các bang, các chương trình thường được thông qua

Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley ký một dự thảo để trao huân
chương dũng cảm tại một căn cứ quân sự ở Anderson, Nam Carolina, tháng 8
năm 2012.
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dựa trên cơ sở hợp tác giữa hai cấp chính quyền, chứ không
phải là một sự áp đặt từ trên xuống.

Cũng giống như chính quyền quốc gia, chính quyền bang
có ba nhánh: hành pháp, lập pháp và tư pháp; chúng gần như
tương đương về chức năng và phạm vi với các nhánh đồng
nhiệm cấp quốc gia. Quan chức hành pháp cao nhất của bang
là thống đốc, được bầu lên theo phương thức phổ thông đầu
phiếu, thường với nhiệm kỳ bốn năm (mặc dù ở một vài bang
nhiệm kỳ là hai năm). Trừ Nebraska là bang mà Quốc hội chỉ
có một viện, còn tất cả các bang đều có cơ quan lập pháp gồm
hai viện, viện cao hơn thường được gọi là Thượng viện, và viện
thấp hơn thường được gọi là Hạ viện, Viện Dân biểu hay Đại
hội đồng bang. Trong hầu hết các bang, thượng nghị sĩ có
nhiệm kỳ bốn năm và hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ hai năm.

Hiến pháp của các bang có có một số chi tiết khác nhau
nhưng nhìn chung đều theo một khuôn mẫu giống như khuôn
mẫu của Hiến pháp liên bang, gồm một tuyên bố về các quyền
của nhân dân và một kế hoạch tổ chức chính quyền. Về những
vấn đề như hoạt động của các doanh nghiệp, ngân hàng, các
dịch vụ công ích và tổ chức từ thiện, Hiến pháp bang thường
chi tiết và rõ ràng hơn Hiến pháp liên bang. Tuy nhiên, hiến
pháp mỗi bang đều quy định rằng quyền tối cao là thuộc về
nhân dân, và thiết lập các tiêu chuẩn, nguyên tắc nhất định làm
nền tảng của chính quyền.

Chính quyền thành phố
Đã có thời ở Hoa Kỳ chủ yếu là nông thôn, song ngày nay, Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia đô thị hóa cao độ, với
khoảng 81% dân số hiện sống ở các thị trấn, thành phố lớn hay
các vùng ngoại ô. Những con số thống kê này cho thấy chính
quyền các thành phố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong
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mô hình tổng thể của chính quyền Mỹ. Ở một mức độ lớn hơn
so với cấp liên bang hay cấp bang, thành phố phục vụ trực tiếp
các nhu cầu của dân chúng, cung cấp tất cả mọi thứ, từ cảnh
sát, phòng cháy chữa cháy tới các quy tắc vệ sinh, quy định về
y tế, giáo dục, giao thông vận tải công cộng và xây dựng nhà
cửa.

Công việc điều hành các thành phố lớn ở Mỹ vô cùng phức
tạp. Chỉ nói riêng về mặt dân số, Thành phố New York có số
dân lớn hơn 39 trong 50 bang. Người ta thường nói rằng sau
chức vụ tổng thống, vị trí lãnh đạo khó khăn nhất đất nước là
vị trí thị trưởng Thành phố New York.

Chính quyền thành phố được trao cho các đặc quyền bởi
bang, và bản hiến chương của thành phố thể hiện chi tiết các
mục tiêu và quyền hạn của chính quyền thành phố. Nhưng trên
nhiều khía cạnh, các thành phố có chức năng độc lập với bang.
Tuy nhiên, đối với hầu hết các thành phố lớn, sự hợp tác với
các tổ chức của bang và liên bang là rất quan trọng để đáp ứng
được nhu cầu của cư dân.

Các loại hình chính quyền thành phố trên toàn quốc khác
nhau rất nhiều. Tuy nhiên, hầu như tất cả các chính quyền đều
có một hội đồng trung tâm do cử tri bầu ra, và một quan chức
điều hành với sự hỗ trợ của những người đứng đầu các sở (ban,
ngành) để giải quyết các vấn đề của thành phố.

Có ba dạng tổng quát của chính quyền thành phố: thị
trưởng - hội đồng, ủy ban và nhà quản lý thành phố. Đây là
những hình thái thuần tuý; nhiều thành phố đã phát triển một
mô hình kết hợp hai hay ba hình thái đó.

Thị trưởng - Hội đồng: Đây là hình thái lâu đời nhất của
chính quyền thành phố tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, và cho
tới đầu thế kỷ 20, nó được hầu hết các thành phố ở Mỹ áp dụng.
Cơ cấu của nó tương tự cơ cấu của chính quyền bang và quốc
gia, với một thị trưởng đắc cử là người đứng đầu nhánh hành
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pháp, và một hội đồng được bầu ra, đại diện cho các vùng lân
cận, hình thành nên nhánh lập pháp. Thị trưởng bổ nhiệm
những người đứng đầu các sở của thành phố và các quan chức
khác, đôi khi với sự phê chuẩn của hội đồng. Thị trưởng có
quyền phủ quyết các sắc lệnh của thành phố và thường sẽ chịu
trách nhiệm chuẩn bị ngân sách của thành phố. Hội đồng
thành phố phê chuẩn các sắc lệnh, các luật lệ của thành phố,
ấn định thuế suất trên tài sản và phân bổ ngân sách giữa các sở
ngành khác nhau của thành phố.

Uỷ ban: Hình thái này kết hợp hai chức năng lập pháp và hành
pháp trong một nhóm quan chức, thường là ba người hay nhiều
hơn, được bầu ra trên phạm vi toàn thành phố. Mỗi ủy viên của ủy
ban này giám sát hoạt động của một hay nhiều sở của thành phố.
Một người được chỉ định là người đứng đầu của tổ chức và thường
được gọi là thị trưởng, mặc dù quyền lực của thị trưởng chỉ tương
đương quyền của các ủy viên đồng nhiệm khác trong ủy ban.

Thị trưởng Jacksonville, bang Florida, Alvin Brown đã thông báo rằng bang này
đã chi trả tổng cộng 36 triệu đô-la cho việc cải thiện lại kênh đào ở cảng thành
phố để có thể nhận tàu chở hàng lớn hơn.
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Nhà quản lý thành phố: Nhà quản lý thành phố là một sự
đáp ứng đối với tình trạng ngày càng phức tạp của các vấn đề
đô thị đòi hỏi có sự tinh thông về quản lý mà thường không có
được ở các quan chức được bầu chọn. Giải pháp cho vấn đề đó
là ủy thác hầu hết quyền hành pháp, bao gồm việc cưỡng chế
thực thi pháp luật và việc cung cấp các dịch vụ, cho một nhà
quản lý thành phố có tính chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và
được đào tạo bài bản.

Hình thức nhà quản lý thành phố đã ngày càng được nhiều
thành phố áp dụng. Theo phương án này, một hội đồng nhỏ
được bầu ra để soạn thảo các sắc lệnh cũng như thiết lập chính
sách của thành phố, nhưng hội đồng này sẽ thuê một nhà quản
lý hành chính được trả lương, còn gọi là nhà quản lý thành phố,
để thực thi các quyết định của hội đồng. Nhà quản lý lập ra
ngân sách thành phố và giám sát hầu hết các sở. Thông thường,
nhiệm kỳ quản lý không được quy định; nhà quản lý sẽ còn làm
việc chừng nào hội đồng vẫn hài lòng với công việc của ông hay
bà ta.

Chính quyền hạt
Hạt là đơn vị hành chính dưới bang, thường bao gồm hai thị
trấn hoặc nhiều hơn và một số làng xã, nhưng không nhất thiết
là như vậy. Thành phố New York quá lớn nên được chia thành
năm khu hành chính riêng biệt, mỗi khu là một hạt theo đúng
nghĩa của nó: Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens và Staten
Island. Mặt khác, hạt Los Angeles, với dân số gần 10 triệu
người, lại bao gồm 88 thị trấn nhỏ với chính quyền riêng và các
khu trực thuộc được điều hành trực tiếp bởi chính quyền hạt.

Ở hầu hết các hạt của Hoa Kỳ thường có một thị trấn hay
một thành phố được quy định là trung tâm của hạt, nơi đóng
trụ sở của các cơ quan chính quyền và là địa điểm họp của hội
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đồng các ủy viên và các giám sát viên. Ở các hạt nhỏ, hội đồng
này do toàn hạt lựa chọn; ở các hạt lớn, các giám sát viên sẽ đại
diện cho các quận hay các thị trấn riêng biệt. Hội đồng sẽ đánh
thuế, vay mượn và phân bổ ngân sách, ấn định mức lương cho
các nhân viên của hạt, giám sát các cuộc bầu cử, xây dựng và
bảo trì đường cao tốc và cầu, quản lý các chương trình phúc lợi
cấp quốc gia, bang và hạt.

Chính quyền thị trấn và làng xã
Có hàng ngàn đơn vị pháp lý khu vực quá nhỏ để được coi là
chính quyền thành phố. Những đơn vị này được trao quyền với
tư cách là các thị trấn và làng xã, và giải quyết những nhu cầu
mang tính địa phương hạn hẹp, như lát đường và chiếu sáng
đường phố; đảm bảo cung cấp nước; cung cấp lực lượng cảnh
sát và phương tiện phòng cháy chữa cháy; thiết lập các quy chế
y tế địa phương; bố trí các bãi chứa rác và các chất phế thải
khác, hệ thống cống rãnh; thu thuế địa phương để hỗ trợ các

Thư kí Tòa thị chính Sharon Draper (bên phải) và người điều phối của thành
phố Jon Gailmor chủ trì cuộc họp thành phố diễn ra ở Elmore, bang Vermont
vào tháng 3 năm 2013.
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hoạt động của chính quyền; hợp tác với bang và hạt trong việc
trực tiếp quản lý hệ thống trường học địa phương.

Chính quyền thường được giao phó cho một ban hay hội đồng
dân cử, có thể được gọi với nhiều tên khác nhau: hội đồng thị trấn
hay làng xã, hội đồng những người được lựa chọn, hội đồng giám
sát viên, hội đồng các ủy viên ủy ban. Hội đồng có thể có chủ tịch
hay người đứng đầu có chức năng như một quan chức điều hành
chính, hoặc có thể là một thị trưởng dân cử. Những người làm
việc cho chính quyền có thể bao gồm các thư ký, thủ quỹ, cảnh
sát, các nhân viên cứu hỏa, nhân viên phúc lợi và y tế.

Một khía cạnh độc đáo của chính quyền địa phương, thường
thấy ở hầu hết vùng New England của Hợp chúng quốc Hoa
Kỳ, là “cuộc họp thị trấn”. Mỗi năm một lần - đôi khi nhiều hơn
nếu cần thiết - các cử tri có đăng ký của thị trấn lại họp phiên
mở rộng để bầu các quan chức, thảo luận các vấn đề địa phương
và thông qua các luật lệ hoạt động của chính quyền. Với tư cách
một cơ quan, các cuộc họp này quyết định việc xây dựng và sửa
chữa đường xá, xây dựng các cao ốc và những phương tiện công
cộng, quyết định thuế suất và ngân sách thị trấn. Cuộc họp thị
trấn, đã tồn tại qua hơn hai thế kỷ này, thường được dẫn ra như
hình thái thuần túy nhất của nền dân chủ trực tiếp, trong đó
quyền lực chính quyền không được ủy thác, mà được thực thi
trực tiếp và thường xuyên bởi tất cả mọi người dân.

Các chính quyền địa phương khác
Chính quyền liên bang, bang và địa phương được đề cập ở đây
chưa phải là một bức tranh đầy đủ về toàn bộ các đơn vị chính
quyền Mỹ. Cục Điều tra dân số (thuộc Bộ Thương mại) đã xác
nhận có không dưới 89.055 đơn vị chính quyền địa phương
trên toàn Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, gồm các hạt, thị trấn, tiểu
thị trấn, các khu hành chính - giáo dục, và các đặc khu.
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Người dân Mỹ đã dựa vào chính quyền của họ để thực hiện
nhiều loại công việc khác nhau, những công việc mà họ từng
phải tự thực hiện thời những ngày đầu của nền cộng hòa. Dưới
thời thuộc địa, có rất ít cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, ngay cả
ở những thành phố lớn; chính quyền không cung cấp dịch vụ
chiếu sáng cũng như làm sạch đường phố. Nói chung, vào thời
đó, người dân phải tự bảo vệ tài sản của mình và tự lo cho các
nhu cầu của gia đình mình.

Ngày nay, việc đáp ứng những nhu cầu đó được coi là trách
nhiệm của cả cộng đồng, thực hiện thông qua chính quyền.
Ngay cả trong các thị trấn nhỏ, các chức năng của lực lượng
cảnh sát, cứu hỏa, các phòng phúc lợi và y tế đều do chính
quyền thực hiện. Do vậy mới có một loạt các hình thức và cấp
chính quyền như ngày nay.

Chức năng giáo dục và giữ gìn trật tự đều thuộc về nội các địa phương, giống
như tại Roseburge, bang Oregon.
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- ROBERT H. JACKSON, 
PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ, 

TRONG VỤ HỘI TRUYỀN THÔNG MỸ KIỆN DOUDS, 1950

"Chức năng của công dân là giữ cho chính quyền

khỏi rơi vào sai lầm”.
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V
ới việc soạn thảo Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa
Kỳ năm 1787, các Nhà khai quốc của Hoa Kỳ đã lập
ra một hệ thống chính quyền mới. Ý tưởng đằng sau

hệ thống đó - hoàn toàn mang tính cách mạng ở thời bấy
giờ - thoạt nhìn có vẻ đơn giản và dễ dàng. Quyền cai quản
là trực tiếp từ nhân dân, không phải do thế tập hay bằng sức
mạnh quân sự, mà thông qua những cuộc bầu cử tự do và
công khai của công dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Trên lý
thuyết có vẻ dễ dàng và thẳng tắp, song trong thực tiễn vấn
đề không chỉ đơn giản có vậy. Điều phức tạp ngay từ buổi
ban đầu là về quyền bầu cử: ai được phép bỏ phiếu và ai
không được phép.

Đương nhiên, các nhà khai quốc là những con người
sống trong thời đại của họ. Theo họ, hiển nhiên là chỉ
những người có quyền lợi trong xã hội mới có tiếng nói
quyết định ai sẽ là người cai quản xã hội đó. Họ tin rằng,
do chính quyền được lập ra để bảo vệ tài sản và tự do cá
nhân, những ai tham gia vào việc lựa chọn chính quyền phải
có đôi chút của cả hai thứ này.

Lúc bấy giờ, điều này có nghĩa là chỉ những người đàn
ông da trắng theo đạo Tin Lành có tài sản mới được bầu cử.
Phụ nữ không, người nghèo không, tôi tớ làm thuê không,
người theo đạo Thiên Chúa và Do Thái không, nô lệ từ
châu Phi hay người bản địa Mỹ không. Nhà sử học Michael
Schudson viết: “Cũng như nô lệ và tôi tớ, phụ nữ được xác
định bởi sự lệ thuộc của họ. Tư cách công dân chỉ thuộc về
những ai làm chủ cuộc sống của mình”. Do những hạn chế
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đó, chỉ có khoảng 6% số dân của quốc gia Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ vừa mới ra đời lựa chọn George Washington làm
vị tổng thống đầu tiên của nước này năm 1789.

Cho dù những người Mỹ mới này tự hào về việc họ đã
rũ bỏ chế độ quân chủ và quý tộc, người dân “thường” ban
đầu vẫn tiếp tục trọng vọng tầng lớp “cao sang”. Vì vậy,
thành viên các gia đình giàu có và có những mối quan hệ
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cao sang thường giành được những chức vụ chính trị mà
không mấy bị phản đối. Tuy nhiên, tình trạng đó không kéo
dài được lâu. Khái niệm dân chủ tỏ ra mạnh mẽ đến mức
nó không thể bị kiềm chế, và những người không quá giàu
hoặc không có những quan hệ thế lực cũng bắt đầu tin rằng
cả họ nữa cũng phải có cơ hội tham gia vào việc cai quản
mọi việc.

Cử tri đứng bên
ngoài địa điểm bầu
cử ở bang Minnesota
để bỏ phiếu bầu
trong cuộc bầu cử
diễn ra vào tháng 11
năm 2012.
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Mở rộng quyền bầu cử
Trong suốt thế kỷ 19, sân khấu chính trị tại Hợp chúng quốc
Hoa Kỳ bắt đầu mở rộng hơn, tuy chậm chạp nhưng không thể
lay chuyển. Những cách làm cũ bị bãi bỏ, những nhóm trước
kia bị gạt ra ngoài nay tham gia vào tiến trình chính trị, và dần
dần từng bước, quyền bầu cử được mở rộng ra cho ngày càng
nhiều người hơn. Trước hết là việc loại bỏ những hạn chế về
mặt tôn giáo và sở hữu tài sản, để đến giữa thế kỷ 19, hầu hết
những người đàn ông da trắng trưởng thành đều có thể đi bầu
cử.

Tiếp đến, sau cuộc Nội chiến (1861-1865), liên quan đến
vấn đề chế độ nô lệ, ba điều sửa đổi Hiến pháp Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ đã làm thay đổi đáng kể quy mô và bản chất nền
dân chủ Mỹ. Điều sửa đổi thứ 13, được phê chuẩn năm 1865,
bãi bỏ chế độ nô lệ. Điều sửa đổi thứ 14, được phê chuẩn năm
1868, tuyên bố rằng người sinh ra hoặc nhập quốc tịch Hợp

Liên đoàn Nữ Cử tri đã dán một tờ
áp phích để động viên phụ nữ
thực hiện quyền bầu cử vì phụ nữ
đã được trao quyền này từ năm
1920 theo Điều sửa đổi thứ 19 của
Hiến pháp.
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chúng quốc Hoa Kỳ đều là công dân của nước này và của bang
nơi họ sinh sống, và do đó các quyền được sống, được tự do,
quyền sở hữu tài sản, và quyền được bảo vệ bình đẳng trước
pháp luật sẽ được chính quyền liên bang thực thi. Điều sửa đổi
thứ 15, được phê chuẩn năm 1870, ngăn cấm các chính quyền
liên bang hoặc bang có sự phân biệt đối xử đối với các cử tri
tiềm năng với lý do chủng tộc, màu da hay tình trạng nô lệ trước
đây.

Từ then chốt “giới tính” đã được để ngoài danh sách này,
hoàn toàn không phải do sơ suất; do đó, phụ nữ tiếp tục không
được đi bỏ phiếu. Việc mở rộng quyền bầu cử để bao gồm cả
những nô lệ cũ đã đem lại một sức sống mới cho chiến dịch đòi
quyền bầu cử cho phụ nữ, vốn đã âm ỉ từ lâu. Cuộc chiến đấu
này cuối cùng đã giành được thắng lợi vào năm 1920, khi Điều
sửa đổi thứ 19 nói rằng không được khước từ quyền bỏ phiếu
“vì lý do giới tính”.

Điều mỉa mai là, đến thời điểm đó, tình hình lại bị đảo
ngược. Phụ nữ đã được đi bầu cử, nhưng nhiều người Mỹ da
đen lại không được đi bầu. Bắt đầu từ thập niên 1890, người da
trắng miền Nam đã nhất loạt loại người da đen khỏi danh sách
cử tri thông qua những quy định về quyền bầu cử như “các điều
khoản về tổ tiên” (yêu cầu kiểm tra khả năng biết đọc và viết
đối với mọi công dân mà tổ tiên không phải là cử tri trước năm
1868), việc đề ra thuế bầu cử, và nhiều khi là hăm dọa về thân
thể. Việc thu hẹp quyền bầu cử này tiếp diễn cho đến thế kỷ
20. Phong trào quyền công dân, bắt đầu trong thập niên 1950,
đã dẫn đến việc hình thành Đạo luật về Quyền bầu cử năm
1965, một đạo luật liên bang ngăn cấm những thủ tục bầu cử
không công bằng và yêu cầu Bộ Tư pháp phải giám sát các cuộc
bầu cử ở miền Nam. Điều sửa đổi thứ 24, được phê chuẩn năm
1964, bãi bỏ việc đặt ra thuế bầu cử như một điều kiện để được
đi bầu, qua đó loại bỏ một trong số ít cách thức còn lại mà các
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bang có thể sử dụng để giảm bớt số phiếu bầu của người Mỹ
gốc Phi và người nghèo.

Một thay đổi cuối cùng đã được đưa vào Hiến pháp để mở
rộng quyền bầu cử. Sự dính líu của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
trong Chiến tranh Việt Nam vào thập niên 1960 và đầu thập
niên 1970 đã đem lại động lực mới cho ý tưởng này, được bàn
đến lần đầu tiên trong Chiến tranh Cách mạng và được làm
sống lại trong tất cả các cuộc chiến tranh từ đó đến nay, đó là
những ai đủ tuổi cầm vũ khí chiến đấu vì đất nước mình thì
cũng đủ tuổi để đi bầu. Điều sửa đổi thứ 26, được phê chuẩn
năm 1971, hạ thấp tuổi đi bầu từ 21 xuống còn 18. Ngày nay,
hầu như mọi công dân trưởng thành của Hợp chúng quốc Hoa
Kỳ, sinh ra trên đất này hoặc nhập quốc tịch Hoa Kỳ, trên 18
tuổi đều có quyền đi bầu. Những hạn chế pháp lý chỉ tước
quyền đi bầu đối với một số kẻ nguyên là tội phạm và đối với
những người bị coi là mất năng lực hành vi dân sự.

Bức ảnh năm 1987 tái hiện
lại địa điểm bầu cử tại Wash-
ington D.C, Hoa Kỳ: nhiều cử
tri Mỹ-Phi đi bỏ phiếu cho
cuộc bầu cử thành phố và
giám khảo người Mỹ gốc Phi
của cuộc bầu cử ngồi tại bàn
làm việc.
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Nền dân chủ trực tiếp
Vấn đề quan trọng nhất trên chính trường bầu cử tại Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ bây giờ không phải là ai có quyền đi bỏ
phiếu, mà là có bao nhiêu người trong số những người có quyền
bầu cử sẽ thực tế dành thời gian và công sức đi bỏ phiếu. Câu
trả lời hiện nay, đối với cuộc bầu cử tổng thống, là vào khoảng
một nửa. Trong cuộc bầu cử năm 1876, số cử tri đi bầu lên tới
con số kỷ lục là 81,8%. Trong suốt các thập niên 1880 và 1890,
trung bình khoảng 80%, nhưng sau đó bắt đầu bước suy giảm
dần dần xuống đến mức thấp nhất là 48,9% năm 1924. “Liên
minh Chính sách Kinh tế mới” (Liên minh New Deal) của
Đảng Dân chủ trong thời kỳ Đại suy thoái kinh tế của những
năm 1930 đã khơi lại một sự hào hứng mới trong cử tri, dẫn
đến con số trung bình được nâng lên khoảng 60%. Tỷ lệ cử tri
đi bầu lại bắt đầu giảm xuống vào năm 1968, còn có 49,1%
trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996. Tỉ lệ cử tri đi bầu lại
tăng lên tới 62,2% trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008,
nhưng rồi lại tụt xuống 58,7% năm 2012.

Việc thêm nhiều người dân không đi bầu khiến cho nhiều
người lo ngại. Nhà khoa học chính trị A. James Reichley trong
cuốn sách Bầu cử phong cách Mỹ đã viết: “Các cuộc điều tra dư
luận và những lời phàn nàn của các quan sát viên được hỏi cho
thấy hiện nay nhiều người có cảm tưởng là chế độ bầu cử của
Mỹ đang gặp khó khăn. Một số cho rằng khó khăn này là không
đáng kể và có thể giải quyết bằng những cải cách ôn hòa; những
người khác lại cho rằng nó đã ăn sâu và cần có cuộc cải cách
chính trị rộng lớn, có lẽ kèm theo những thay đổi mạnh mẽ
trong trật tự xã hội trên diện rộng. Những lời phàn nàn gồm có:
sự kéo dài và tốn kém của các cuộc tranh cử, sức mạnh của các
phương tiện thông tin đại chúng trong việc định hình cách nhìn
nhận của công chúng đối với các ứng cử viên, và ảnh hưởng quá
mức của “những lợi ích đặc biệt” đến các ứng cử viên và cử tri”.



Các chính đảng

Nhiều người trong số các Nhà khai quốc của Mỹ căm ghét ý nghĩ về
chính đảng, các “phe phái” tranh cãi nhau mà họ tin rằng chỉ quan
tâm đến việc tranh giành nhau thay vì làm việc vì lợi ích chung. Họ

mong muốn cá nhân các công dân bỏ phiếu cho các ứng cử viên riêng lẻ,
không có sự can thiệp của các nhóm có tổ chức - nhưng điều này đã không
thể diễn ra.

Đến những năm 1790, những ý kiến khác nhau về con đường thích hợp của
đất nước mới này đã được phát triển, và những người có những quan điểm đối
lập nhau đã tìm kiếm sự ủng hộ cho lý lẽ của mình bằng cách liên kết lại với
nhau. Những người đi theo Alexander Hamilton tự gọi mình là Đảng Liên bang.
Họ tán thành một chính quyền trung ương hùng mạnh hậu thuẫn cho những
lợi ích thương mại và công nghiệp. Những người thuộc phái Thomas Jefferson
tự gọi là Đảng Dân chủ - Cộng hòa, họ tán thành một nền cộng hòa điền địa
phi tập trung, trong đó chính quyền liên bang có quyền lực hạn chế. Đến năm
1828, Đảng Liên bang giải thể, thay thế bằng phái Whig, được lập ra để
chống lại việc bầu cử Tổng thống Andrew Jackson năm đó. Đảng Dân chủ -
Cộng hòa trở thành Đảng Dân chủ và ra đời chế độ hai đảng, vẫn còn tồn tại
đến ngày nay.

Trong thập niên 1850, vấn đề chế độ nô lệ được đặt lên vị trí trung tâm, với
bất đồng đặc biệt xoay quanh việc chế độ nô lệ có được phép tồn tại hay
không tại những lãnh thổ mới của nước này ở miền Tây. Đảng Whig có lập
trường chia rẽ và do đó dần dần đi đến giải thể, và đến năm 1854 thì bị thay
thế bằng Đảng Cộng hòa mà chính sách hàng đầu là chế độ nô lệ phải được
loại trừ khỏi mọi lãnh thổ. Đúng 6 năm sau, đảng mới này đã giành được
chức tổng thống khi Abraham Lincoln thắng cử năm 1860. Kể từ đó, các đảng
đã được thiết lập vững chắc như là những tổ chức chính trị áp đảo của nước
này, và việc đứng về phía đảng nào đã trở thành một phần quan trọng trong
ý thức của hầu hết người dân. Sự trung thành đối với đảng được truyền từ đời
cha đến đời con, và các hoạt động của đảng - bao gồm những cuộc vận động
tranh cử vang dội, với những nhóm diễu hành đồng phục và đuốc sáng- là
một phần của đời sống xã hội trong nhiều cộng đồng.

Tuy nhiên, đến thập niên 1920, không khí dân dã ồn ào này đã giảm đi. Các
cải cách thị chính, cải cách dân sự, các đạo luật chống những thông lệ tham
nhũng và các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống thay thế cho thế lực của các
chính khách tại các đại hội đảng toàn quốc, tất cả những điều đó đều đã góp



phần làm trong sạch bầu không khí chính trị, và làm cho nó bớt thú vị khá
nhiều.

Tại sao đất nước này lại đi đến kết cuộc chỉ với hai chính đảng? Hầu hết các
quận bầu cử tại Mỹ chỉ bầu ra duy nhất một đại diện. Các ứng cử viên giành
được chức vụ bằng cách đánh bại đối thủ trong một chế độ xác định kẻ thắng
gọi là “người đứng đầu giành chức vụ” - ai giành được nhiều phiếu bầu nhất
thì thắng cử, và không có việc kiểm phiếu theo tỷ lệ. Điều đó khuyến khích
việc tạo ra một tình trạng hai cực: đảng này cầm quyền thì đảng kia bị gạt
ra ngoài. Nếu những kẻ bị gạt ra ngoài tập hợp lại với nhau thì họ có nhiều
khả năng đánh bại những kẻ đang “ngồi ở ghế” nhiều hơn.

Đôi khi xuất hiện những đảng thứ ba và những đảng này nhận được một phần
số phiếu bầu, ít nhất trong một thời gian. Đảng thứ ba thành công nhất trong
những năm gần đây là Đảng Cải cách của H. Ross Perot, đã giành được đôi
chút thắng lợi trong hai cuộc bầu cử tổng thống năm 1992 và 1996. Jesse
Ventura đã trở thành ứng cử viên đầu tiên của Đảng Cải cách giành được một
chức vụ trong toàn bang khi ông được bầu làm thống đốc bang Minnesota
năm 1998. Một số người thuộc Đảng Dân chủ thì chỉ trích chiến dịch vận
động tranh cử của Ralph Nader, một người ủng hộ cho quyền lợi của người
tiêu dùng, vào năm 2000. Với tư cách ứng cử viên Đảng Xanh, ông này đã
làm loãng đi sự ủng hộ đối với ứng cử viên Đảng Dân chủ của họ, là Phó
Tổng thống Al Gore, người đã thua trong cuộc tranh cử với số phiếu sít sao.
Tuy nhiên, các đảng thứ ba thường phải vất vả mới trụ được vì một hoặc cả
hai đảng lớn kia thường giành lấy những chủ đề tranh cử được lòng dân nhất,
và do đó giành luôn cả cử tri.

Trong cuốn sách Luận cương về thể chế liên bang mới: Tiểu luận bênh vực
Hiến pháp, Giáo sư khoa học chính trị Nelson W. Polsby viết: “Tại Mỹ, những
nhãn hiệu chính trị như nhau - Dân chủ và Cộng hòa - được dán lên hầu như
mọi nhân vật được bầu vào các chức vụ công, và do đó hầu hết cử tri ở mọi
nơi đều được huy động nhân danh hai đảng này. Thế nhưng Đảng Dân chủ và
Đảng Cộng hòa không phải đâu đâu cũng như nhau. Những biến thể - đôi khi
tinh tế, đôi khi dễ thấy ngay - trong 50 nền văn hóa chính trị của các bang
nhìn chung đem lại những khác biệt rất lớn trong việc xác định ý nghĩa của
hành động ủng hộ, hay bầu cử, cho đảng Dân chủ hay Cộng hòa”. Chính do
những khác biệt này mà một người sẽ hoàn toàn có lý khi nói rằng hệ thống
hai đảng của Mỹ về thực chất chẳng khác gì một hệ thống 100 đảng.
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Nhiều nhà bình luận tin rằng chế độ bầu cử Hoa Kỳ cần có
một nền dân chủ trực tiếp, bớt tính chất đại diện hơn. Chẳng
hạn như những cuộc đối thoại có truyền hình với dân chúng,
tại đó cử tri có thể nói chuyện trực tiếp với các quan chức dân
cử và các ứng cử viên chính trị, đã được khuyến khích như một
cách “trao quyền” cho nhân dân. Việc áp dụng những sáng kiến
bỏ phiếu, trưng cầu ý dân và bãi miễn đang tăng lên nhanh
chóng. Cơ chế cụ thể tại mỗi bang một khác, song nhìn chung,
các sáng kiến cho phép cử tri bỏ qua cơ quan lập pháp bang
bằng cách thu thập đủ chữ ký vào các kiến nghị để đưa ra những
đề xuất về quy chế, và ở một số bang là cả những điều sửa đổi
hiến pháp, trực tiếp trong lá phiếu. Những cuộc trưng cầu ý dân

Những tình nguyện
viên của tổ chức
Habitat for Humanity
dựng nhà tại Housten,
Texas. Habitat là một
trong hàng nghìn tổ
chức tình nguyện ở
Mỹ mà qua đây
những công dân Mỹ
có thể có những đóng
góp tốt đẹp hơn cho
cộng đồng của mình.
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đòi hỏi một số loại luật nhất định, chẳng hạn như những luật
liên quan tới việc quyên tiền bằng cách phát hành công trái,
phải được đưa vào cuộc bầu cử để nhận sự phê chuẩn của dân
chúng; cử tri cũng có thể sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý để
hủy bỏ những đạo luật mà các cơ quan lập pháp bang đã thông
qua. Các cuộc bầu cử bãi miễn cho phép công dân bỏ phiếu
xem có nên cách chức các quan chức trước khi họ hết nhiệm
kỳ hay không. Năm 2012, một cuộc bầu cử bãi miễn ở bang
Wisconsin đã có kết quả là Thống đốc bang Scott Walker, một
người của Đảng Cộng hòa, được tiếp tục giữ chức vụ của mình.

Các sáng kiến, hiện nay đã được 24 bang công nhận, đặc biệt
phổ biến tại miền Tây: các sáng kiến này đã được sử dụng hơn
300 lần tại bang Oregon, hơn 250 lần tại bang California, và
gần 200 lần tại bang Colorado. Mọi loại vấn đề đều đã xuất hiện
trên lá phiếu tại các bang, kể cả quy chế nghề nghiệp và các
ngành kinh doanh, luật chống hút thuốc lá, mức bảo hiểm
phương tiện chuyên chở, quyền phá thai, cờ bạc hợp pháp hóa
và việc dùng cần sa trong y học, sử dụng năng lượng hạt nhân
và kiểm soát vũ khí.

Các trách nhiệm của công dân
Công dân Hợp chúng quốc Hoa Kỳ rõ ràng là có rất nhiều
quyền đem lại cho họ sự tự do mà mọi dân tộc đều tha thiết:
tự do suy nghĩ những gì họ muốn, nói lên ý kiến của mình, với
tư cách cá nhân tới các đại diện dân cử hoặc với tư cách tập thể
trong những cuộc họp nhỏ hoặc lớn; thờ phụng như ý muốn
hoặc không thờ phụng gì cả; được yên ổn không bị những cuộc
khám xét vô lý về thân thể, nhà ở hoặc giấy tờ riêng tư. Tuy
nhiên, thuyết chính quyền dân chủ cho rằng cùng với những
quyền đó là những trách nhiệm: tuân thủ pháp luật; đóng
những khoản thuế hợp pháp; phục vụ trong các bồi thẩm đoàn
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khi được yêu cầu; nắm được những vấn đề đang tranh cãi và về
các ứng cử viên; và thực hiện quyền bầu cử đã giành được cho
biết bao nhiêu người bằng mồ hôi và nước mắt của các bậc tiền
bối.

Một trách nhiệm lớn khác là phục vụ công cộng. Hàng triệu
người Mỹ, nam cũng như nữ, đã gia nhập các lực lượng vũ trang
để bảo vệ đất nước trong những thời kỳ khẩn cấp của quốc gia.
Hàng triệu người khác đã phục vụ trong thời bình nhằm duy
trì sức mạnh quân sự của đất nước. Người Mỹ, trẻ cũng như già,
đã gia nhập Đội Hòa bình và các tổ chức tình nguyện khác
nhằm đóng góp cho cộng đồng trong nước hoặc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, trách nhiệm có thể tạo ra sự khác biệt lâu bền
nhất là tham gia tiến trình chính trị. Như Giáo sư môn khoa
học chính trị Craig Rimmerman viết trong cuốn sách Vai trò
công dân mới: Những hoạt động chính trị không quy ước, sự
năng động và phục vụ: “Những người chủ trương nền dân chủ
tham gia lập luận rằng tăng cường sự tham gia của công dân
vào sinh hoạt cộng đồng và vào việc quyết định các vấn đề tại
nơi làm việc là rất quan trọng nếu như muốn dân chúng thừa
nhận vai trò và trách nhiệm của họ với tư cách là những công
dân trong cộng đồng lớn. Chẳng hạn các cuộc hội họp của cộng
đồng đem lại cho công dân hiểu biết về nhu cầu của các công
dân khác. Trong một bối cảnh thực sự mang tính tham gia,
công dân không chỉ hành động như những cá nhân tự trị theo
đuổi lợi ích riêng của mình, mà trái lại, thông qua một tiến trình
quyết định, tranh luận và thỏa hiệp, họ cuối cùng sẽ gắn kết
những mối quan tâm của họ với các nhu cầu của cộng đồng”.

Tom Harkin, Thượng nghị sĩ bang lowa, nói rằng những nhà
hoạt động đã từng đổ sức vào những phong trào đòi quyền
công dân, phong trào phản chiến ở Việt Nam và phong trào
bảo vệ môi trường, nay tập trung sức lực của họ “vào những
việc thiết thân hơn, tổ chức những người láng giềng của họ đấu
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tranh cho những vấn đề như có nhà ở tốt hơn, thuế má công
bằng, mức đóng góp công ích thấp hơn, và dọn dẹp những phế
thải độc hại... Vượt qua những ranh giới chủng tộc, giai cấp và
địa lý, những hành động này đã chứng tỏ cho hàng triệu người
dân thấy rằng những lợi ích chung của họ vượt xa những sự
khác biệt giữa họ với nhau. (Đối với tất cả), thông điệp về hành
động công dân là như nhau: “Chớ nổi giận, chớ nản chí, chớ
bỏ cuộc. Hãy tổ chức lại và chiến đấu”.

“Số hóa”nền dân chủ
Một số cử tri Mỹ quan tâm đến vấn đề này đã chọn cách tham
gia bằng việc tiếp xúc với các quan chức dân cử của họ, đặc biệt
là tổng thống và các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của họ. Họ đã viết
thư, gửi điện, gọi điện thoại và đích thân đến văn phòng của

Facebook, Twitter và những phương tiện truyền thông khác đang dần biến đổi
nền chính trị và chính phủ Hoa Kỳ. Năm 2011, Tống thoång Mỹ Barack Obama,
cùng với Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã bàn bạc về việc
giảm thiểu khoản nợ trong nước trong một cuộc họp tại trụ sở Facebook (Palo
Alto, bang California).



Các phương tiện thông tin đại chúng

Người dân Mỹ đã sớm nhận ra rằng sự dễ dàng tiếp cận thông tin là
nền tảng cơ bản để nền dân chủ mới của họ có thể hoạt động một
cách đúng đắn. Không có nó họ sẽ không thể có những quyết định

chính xác về các ứng cử viên và các chính sách. Ngoài ra, muốn trở nên hữu
hiệu, thông tin này phải được dễ dàng tiếp nhận và được quảng bá rộng rãi.

Câu trả lời là báo chí. Tờ nhật báo đầu tiên tại Mỹ đã ra đời tại Philadelphia,
bang Pennsylvania năm 1783. Đến năm 1800, Pennsylvania đã có 6 tờ nhật
báo. Thành phố New York có 5 tờ, Baltimore, bang Maryland có 3 tờ, và
Charleston, bang Nam Carolina có 2 tờ, còn hầu hết 250 tờ báo khác, phần
lớn là tuần báo, được xuất bản rải rác trên khắp đất nước. Đến năm 1850, có
tất cả 2.000 tờ báo, trong đó có 200 tờ nhật báo.

Tính độc lập và cứng rắn của báo chí đã gây ra xung đột với nhiều chính
khách Mỹ ngay từ buổi đầu của đất nước này. George Washington viết năm
1792 rằng: “Nếu chính quyền và các quan chức chính quyền trở thành đề tài
thường xuyên cho sự lạm dụng của báo chí, và nếu để cho điều đó diễn ra mà
không cố gắng điều tra các động cơ và sự việc, thì tôi cho rằng không có bất
cứ ai đang sống có thể cầm lái hay vận hành nổi bộ máy”. Mặt khác, các
nhà chính trị đã thừa nhận vai trò vô cùng trọng yếu của các phương tiện
thông tin đại chúng trong việc giúp cho cử tri được thông tin. Thomas Jefferson
viết năm 1787 rằng: “nếu để cho tôi quyết định chúng ta nên có một chính
quyền không có báo chí hay có báo chí mà không có chính quyền, thì tôi
không do dự một chút nào chọn điều thứ hai”.

Đài phát thanh bắt đầu trở nên quan trọng đối với hoạt động chính trị vào
năm 1924, khi các đại hội toàn quốc các chính đảng lần đầu tiên được phát
đi trực tiếp. Năm đó, các đảng bắt đầu trả tiền quảng cáo trên đài phát thanh
- Đảng Cộng hòa chi 120.000 đôla, Đảng Dân chủ chi 40.000 đôla. Bốn năm
sau, chi phí của hai đảng nhảy vọt lên một triệu đôla, bắt đầu quá trình giă
tăng ngày càng nhiều trong việc chi tiêu cho chiến dịch tranh cử trong những
năm gần đây.

George Gallup bắt đầu tiến hành những cuộc thăm dò dư luận năm 1934, mở
đầu bằng những cuộc thăm dò quy mô nhỏ tại những quận then chốt. Ông tin
rằng những cuộc thăm dò dư luận này sẽ đem lại “một phương pháp mau lẹ
và hữu hiệu qua đó các nhà lập pháp, nhà giáo dục, chuyên gia và nhà báo
cũng như dân thường trên khắp chiều dài và chiều rộng của đất nước, có thể
có một thước đo tin cậy hơn về nhịp đập của dân chủ”. Ngày nay, việc thăm



dò dư luận đã trở nên tinh
vi, hiện đại hơn rất nhiều
khi mà việc đặt ra các câu
hỏi đã được nâng cao bởi
kinh nghiệm và việc phân
tích đã có sự trợ giúp của
công nghệ hiện đại. Mặc
dù đôi khi xảy ra nhầm lẫn,
việc thăm dò dư luận nói
chung được coi là một cách
hữu hiệu để theo dõi ý kiến
của dân chúng.

Buổi truyền hình đầu tiên về
một hội nghị chính trị diễn

ra vào năm 1940, với số khán giả là 100.000 người. Đến thập niên 1950,
truyền hình đã tới được 1/3 số gia đình ở Mỹ. Hai đảng đã chi tiêu 3,5 triệu
đôla về quảng cáo trên truyền hình trong chiến dịch tranh cử năm 1952, trong
đó Đảng Cộng hòa tiếp tục chi lớn hơn rất nhiều so với Đảng Dân chủ. Cuộc
tranh luận giữa Kennedy và Nixon năm 1960 đã làm nổi lên vai trò tối quan
trọng của truyền hình trong chiến dịch tranh cử hiện đại.

Truyền hình cáp đã giúp cho hoạt động giám sát của người dân đối với chính
quyền được tăng lên đáng kể. Từng phút của các phiên họp Thượng viện và
Hạ viện, cộng với một số các cuộc họp của các ủy ban của Quốc hội, đều
được phát trên truyền hình qua các kênh phi chính phủ C-SPAN. Tương tự như
vậy, các chính quyền bang và chính quyền địa phương cũng phát các kỳ họp
của cơ quan lập pháp, các hội đồng và ủy ban để cử tri tiện theo dõi.

Người dân giờ đây có nhiều phương tiện tiếp cận thông tin hơn bao giờ hết để
theo dõi các hoạt động của chính quyền của họ. Mặc dù số lượng báo đang
dần ít đi, nhưng những tờ báo còn trụ lại vẫn đang tiếp tục đưa tin địa phương,
quốc gia và quốc tế qua mạng, giúp người dân có phương tiện kiểm soát các
hoạt động của chính quyền, đồng thời cũng biết cách hoạt động có lãi trong
thời đại kỹ thuật số. Xưa nay, mọi người coi việc nghe tin qua bài viết của các
phóng viên trên đài phát thanh và truyền hình là điều đương nhiên. Giờ đây,
các nhà báo nhân dân đã có thể đưa những câu chuyện tin tức bị bỏ qua đến
với cộng đồng thông qua các trang blog trên mạng.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Richard Nixon
(bên trái) và John F. Kennedy ở một trong
những buổi tranh luận có tính lịch sử trong
cuộc bầu cử năm 1960.
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quan chức đó, bất kể là tại Washington hay tại bang hoặc quận
nhà. 

Nhưng giờ đây, càng ngày việc trao đổi tương tác giữa chính
quyền và người dân càng dựa nhiều hơn vào các phương tiện
truyền thông điện tử. Các ứng cử viên vận động tranh cử đều
sử dụng các trang web, emails và các mạng xã hội như Facebook
và Twitter để vận động những người ủng hộ mình; nhiều ứng
cử viên tiếp tục tiếp cận với dân chúng qua mạng twitter cả sau
khi họ đã đắc cử. Công dân luận đàm về các vấn đề và gửi khiếu
nại của mình thông qua các mạng xã hội. Các chính quyền bang
và chính quyền địa phương cũng có trang web để người dân qua
đó có thể làm mới những đăng ký tự động, hoặc để chính quyền
thông báo cho người dân về các ngày cho học sinh nghỉ học do
thời tiết xấu, hoặc để nhắc một công dân nào đó rằng cuốn sách
anh ta mượn ở thư viện công cộng đã quá hạn trả; và các thư
viện cũng ngày càng cho mượn sách qua mạng nhiều hơn – dưới
dạng sách điện tử. Trong một vài dịp, người dân còn có thể
tham gia vào các cuộc đối thoại trực tuyến với chính quyền địa
phương.

Chính phủ liên bang đã theo đuổi một chiến lược nhằm cung
cấp cho người dân các thông tin và dịch vụ chất lượng cao, có
thể truy cập từ máy tính bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại
thông minh.

Những nhóm lợi ích tư nhân
Những nhóm được nói đến trên đây và những nhóm tương tự
được gọi là những nhóm lợi ích công cộng, bởi những nhóm
này mưu cầu lợi ích tập thể mà thành công không phải lúc nào
cũng có lợi cho các thành viên của nhóm. Điều đó không có
nghĩa là lập trường của những nhóm ấy luôn là đúng đắn, chỉ
đơn giản là yếu tố bổng lộc hoặc lợi ích cá nhân rất thấp.
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Mặt khác, những nhóm lợi ích tư nhân thường trông chờ ở
một mối lợi kinh tế trong những chính sách mà họ chủ trương.
Các tổ chức kinh doanh ủng hộ các mức thuế thấp và những
hạn chế đối với quyền bãi công, trong khi các nghiệp đoàn lại
ủng hộ luật về đồng lương tối thiểu và bảo vệ quyền thương
lượng tập thể. Các nhóm lợi ích tư nhân khác - như giáo hội và
các nhóm chủng tộc - lại quan tâm nhiều hơn đến những vấn
đề chính sách rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến tổ chức hay
tín ngưỡng của họ.

Một loại nhóm lợi ích tư nhân đã tăng lên cả về số lượng lẫn
tầm ảnh hưởng trong mấy năm gần đây là ủy ban hành động
chính trị, viết tắt là PAC. Những nhóm độc lập này, được tổ
chức xung quanh một hoặc một tập hợp vấn đề, tài trợ cho
những cuộc vận động chính trị ủng hộ Quốc hội hay tổng
thống. Các ủy ban hành động chính trị bị giới hạn ở số lượng

Những nhóm lợi ích có vai trò quan trọng trong những cuộc tranh luận về chính
phủ trước công chúng. Kalyn Rosenberg (bên phải) thuộc Trung tâm Cảnh báo
về chất độc hại và Paul Burns thuộc Nhóm Nghiên cứu lợi ích cộng đồng Ver-
mont, tổ chức một cuộc họp báo vào năm 2012 tại Montpelier, bang Vermont,
về việc phát hành báo cáo trong đó đưa ra 12 địa điểm và công ty được coi là
“những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong vùng” tại bang New England.
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tiền được phép tài trợ trực tiếp cho các ứng cử viên trong các
cuộc bầu cử liên bang. Tuy nhiên, không có hạn chế nào về số
tiền mà các ủy ban hành động chính trị có thể chi tiêu độc lập
nhằm bênh vực một quan điểm hoặc thúc đẩy việc bầu các ứng
cử viên vào một chức vụ. Con số các ủy ban hành động chính
trị ngày nay có đến hàng nghìn.

Trong cuốn sách Người công dân tốt: Lịch sử đời sống công dân
Mỹ, Michael Schudsson viết: “Các chính đảng bị đe dọa do số
các nhóm lợi ích mọc lên nhan nhản, trong đó ngày càng có
nhiều nhóm có văn phòng tại Washington, D.C., và tự đại diện
trực tiếp cho mình tại Quốc hội và các cơ quan liên bang. Nhiều
tổ chức để mắt đến Washington tìm kiếm sự ủng hộ tài chính
và tinh thần ở những công dân bình thường. Do đa số những
nhóm đó tập trung vào một phạm vi hẹp các mối quan tâm,
hoặc thậm chí vào một vấn đề duy nhất, thường là vấn đề có
sức nặng lớn về mặt tình cảm, họ cạnh tranh với các đảng về
tiền bạc, thời gian và tình cảm của người dân”.

Số tiền mà các nhóm “lợi ích đặc biệt” này chi tiêu không
ngừng tăng lên, do các cuộc vận động tranh cử ngày càng trở
nên tốn kém. Nhiều người Mỹ có cảm nghĩ là các nhóm lợi ích
giàu có này - dù đó là các công ty hay nghiệp đoàn hay các ủy
ban hành động chính trị được tổ chức nhằm quảng bá một quan
điểm nào đó - có thế lực mạnh mẽ đến nỗi người dân thường
không thể làm được gì để chống lại ảnh hưởng của các nhóm
đó.

Nhưng thực tế không phải như vậy. Dân chúng có thể tìm
hiểu thông tin và hành động trên cơ sở những thông tin ấy. Có
lẽ cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất là sử dụng Internet để dõi
theo từng quan chức dân cử của họ. Chỉ trong vòng vài phút,
họ có thể tìm ra những nhóm “lợi ích đặc biệt” nào đã có những
đóng góp chính trị cho một quan chức và quan chức ấy đã biểu
quyết như thế nào về những văn bản luật gần đây. Sau đó những
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công dân này có thể sử dụng thông tin tìm được để làm cho ý
kiến của họ được biết đến.

Một thực tế trong đời sống chính trị là việc suy nghĩ, thu
thập thông tin, và bàn luận về các vấn đề với bạn bè và láng
giềng cũng không thể tạo ra thay đổi gì đối với cách hành động
- hoặc quan trọng hơn - biểu quyết của các quan chức dân cử.
Tuy rằng các quan chức này rất chú trọng đến việc liệu những
người đã bỏ phiếu cho họ có khả năng bầu lại họ hay không.
Chỉ khi nhận được thư từ, các cuộc điện thoại, fax và thư e-mail
từ cử tri họ mới bắt đầu tập trung chú ý. Người có quyền lực
cuối cùng vẫn sẽ là người dân, những người chủ lá phiếu đưa ra
quyết định lựa chọn.

Con đường từ năm 1787 với việc soạn thảo Hiến pháp Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ tới ngày nay không phải là một con đường
thẳng tắp. Cử tri hành động theo xúc cảm và các sự kiện lúc đầu
theo hướng này, sau lại theo hướng khác. Nhưng, đến một thời
điểm nào đó, họ luôn cũng tìm ra được một con đường để trở
lại về vị trí gần trung tâm. Ở một nơi nào đó giữa cái thực dụng
và cái lý tưởng, giữa địa phương và quốc gia, giữa công và tư,
giữa vị kỷ và vị tha, giữa quyền của các bang và lợi ích của toàn
thể đất nước, có một địa hạt chung, ở đó nhân dân Hợp chúng
quốc Hoa Kỳ, qua năm tháng, đã xây dựng nên một đất nước
hùng mạnh, phồn vinh, tự do - một đất nước có thể vẫn còn
nhiều khiếm khuyết, nhưng luôn được thúc đẩy bởi sự hứa hẹn
của một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến.
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Ấn bản này được Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại
giao Hoa Kỳ cập nhật vào năm 2013.
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